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Chương 7 

Sản xuất thép hình 

7. 1. Sản xuất thép hình trên máy cán hình cỡ lớn 

    7.1.1. Các loại sản phẩm thép hình 

 Các loại sản phẩm thép hình cỡ lớn đa số được sản xuất ra trên máy cán hình 
cỡ lớn, còn lại một số ít được sản xuất trên máy cán ray-dầm. Các loại sản phẩm 
thép hình cỡ lớn cũng bao gồm các loại thép ray, thép chữ I, chữ U, thép chữ T, chữ 
L, thép góc, thép vuông, tròn v.v...Các loại sản phẩm này có kích thước tiết diện và 
trọng lượng theo chiều dài được sản xuất trên máy cán hình cỡ lớn 650 và 550 trình 
bày trong Bảng 7.1: 
 Bảng 7.1: Một số sản phẩm của máy cán hình cỡ lớn 650 và 550 

Kích thước sản phẩm Loại 
máy 
cán 

Thép 
tròn 

φ (mm) 

Thép vuông  a 
(mm) 

Thép 
bản 

(mm)

Ray 
(kg/m) 

Chữ 
T 

(mm)

Chữ I 
 

Chữ U Thép góc 
(mm) 

650 70÷220 70x70÷220x220 350 24÷33 220 N016÷N030 N016÷N030 90x90 ÷ 
220x220

550 50÷150 50x50÷150x150 300 24 150 N010÷N020 N010÷N020 75x75÷ 
150x150

 
    Đối với máy cán hình 750 và lớn hơn thì sản phẩm trên có kích thước lớn hơn. 

    7.1.2. Máy cán hình cỡ lớn 

 Máy cán hình cỡ lớn có đường kính trục cán tinh từ 500 ÷ 750 mm và có khi 
lớn hơn thường được bố trí theo kiểu hàng và được chia ra 2 nhóm: nhóm cán thô và 
nhóm cán tinh. 

 a/ Nhóm giá cán thô: 

 Gồm một giá cán 2 trục đảo chiều có đường kính trục D = 800 mm đặt ở 
hàng thứ nhất và 1 giá cán thô 3 trục đặt ở hàng thứ 2. Vật liệu ban đầu của máy 
cán có  khi là thỏi đúc cũng có khi là phôi. Các giá cán thô có nhiệm vụ cán thô các 
dầm chữ I, U, T và các loại hình cỡ lớn khác. 
 Riêng đối với máy cán thô 2 trục đảo chiều này có vốn đầu tư cơ bản và tổng 
chi phí lớn hơn so với giá cán thô 3 trục. Giá cán thô đảo chiều này cho phép thay 
đổi lượng ép theo sơ đồ riêng độc lập và cho ta một khả năng với lượng ép lớn vì 
vậy mà số lần cán được giảm đi. 

 b/ Nhóm giá cán tinh: 

 Gồm 2 giá cán trong đó có 1 giá cán 3 trục và một giá cán 2 trục. Giá cán 2 
trục có đường kính trục 650 mm. Giá cán 2 trục này dùng để cán tinh lại lần cuối 
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cùng cho sản phẩm. Sử dụng giá cán tinh 2 trục có ưu điểm: Độ cứng vững lớn, điều 
chỉnh trục nhanh và chính xác bảo đảm chất lượng sản phẩm v.v... 
 Trục cán của giá cán tinh 2 trục quay được nhờ một động cơ riêng biệt 
truyền động qua trục bánh răng chữ V và trục khớp nối vạn năng. Giữa giá cán 2 
trục và 3 trục người ta đặt dự phòng một thiết bị truyền động bằng khớp nối vạn 
năng để khi có một sự cố nào đó xảy ra với một trục nối nào của hệ thống thì trục 
nối dự phòng sẽ làm việc. Như vậy tất cã các trục cán của 2 giá cán đó vẫn làm việc 
bình thường bằng một động cơ điện khác. 
 Đối với các loại máy cán hình cỡ lớn nói riêng và cán hình hiện đại ngày nay 
thì các trục cán có số vòng quay thay đổi tương đối rộng vì có một động cơ điện có 
khả năng điều chỉnh tốc độ trong một khoảng rộng và chính xác. Ngoài ra máy còn 
có một hệ thống đường con lăn chuyển dịch phôi hoàn toàn tự động có máy đảo lật 
phôi, cơ cấu dịch chuyển, bàn nâng thuỷ lực và các cơ cấu cơ khí hiện đại khác. 

 Đa số các máy cán hình cỡ lớn loại (650 ÷ 750) mm được đặt trong các nhà 
máy cán thép có máy cán Ray-Dầm cỡ lớn. Bố trí như vậy có thể sản xuất được tất 
cả các loại thép hình cỡ lớn có kích thước khác nhau. 
 Các loại máy cán hình hiện đại dùng để cán các thép hình cỡ lớn có chân 
rộng, nó khác với máy cán vạn năng ở giá cán tinh cuối cùng là loại giá cán tinh 2 
trục. 
 Máy cán hình cỡ lớn thường được bố trí hàng, đôi khi bố trí theo hình chữ Z 
(còn gọi là bàn cờ). Sự phân chia các loại máy cán hình cũng phụ thuộc vào quy ước 

của từng nước. ở Việt Nam thì sự phân chia như sau: máy cán hình cỡ lớn 500 có 
nghĩa là máy cán hình cỡ lớn ấy có giá cán tinh cuối cùng là giá 500.  

Khi nói giá cán 500, thì ta hiểu rằng giá cán ấy có khoảng cách tâm của 2 
trục bánh răng chữ V là 500 mm, còn đường kính trục cán trong giá 500 có kích 

thước từ (500 ÷ 530) mm. Một máy cán hình cỡ lớn có thể có từ (3 ÷ 7) giá cán. 

7.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất thép hình trên máy cán hình cỡ lớn 

Các máy cán hình cỡ lớn sản xuất ra các loại thép chữ I, U, T, thép đương 
ray, thép tròn, vuông, góc cỡ lớn và các loại khác. Quy trình công nghệ sản xuất 
cho từng loại thép hình có những đặc điểm và quy trình khác nhau nhưng quy 
chung lại đều qua các bước sau: 

1 Chọn phôi ban đầu và làm sạch bề mặt 

Máy cán hình cỡ lớn dùng các loại phôi thỏi của máy cán phá Bluimin hoặc 
của máy cán phôi có kích thước tiết diện từ (125 x 125) mm đến (200 x 200) mm. 

chiều dài của phôi từ (5 ÷ 6) m và có trọng lượng từ (0,6 ÷ 1,8) tấn. 
Khử khuyết tật và làm sạch bề mặt của phôi hoàn toàn giống như công việc 

khử khuyết tật và làm sạch bề mặt của phôi cán trong chương 6. Công việc khử 
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khuyết tật của phôi ở đây có phần nào đơn giản hơn vì phôi đã qua tinh chỉnh sau 
khi cán phôi, ngoài ra phôi ban đầu rất ít khi dùng là loại thỏi đúc thuần tuý. 

2 Nung phôi trước khi cán: 

Đây là một khâu vô cùng quan trọng trong quy trình công nghệ sản xuất thép 
hình. Đối với các loại phôi của thép hình cỡ lớn thì chế độ nung và các yêu cầu 
chung của quá trình nung phôi cũng giống như khi nung phôi cán nói chung. Nghĩa 
là nung tới nhiệt độ cán đã quy định mà phôi không bị cháy, không bị quá nhiệt 
v.v... Kinh nghiệm cho thấy rằng: 

- Đối với các loại thép cácbon có hàm lượng thấp (<0,45%) như thép C08 ÷ 
C40. Các loại thép hợp kim thấp như 15Mn, 30Mn2, 15CrMo v.v...thì phôi nung tới 

nhiệt độ từ (1200 ÷ 1220)0C là tốt nhất. 
- Các loại thép cácbon cao như C50, C60, C65; các loại thép hợp kim 

60CrSi2, 30CrNi3, 35CrMnSiA v.v... thì nhiệt độ nung của phôi là (1140 ÷ 1200)0C. 
- Các loại thép C70, C85, CD70, CD80 v.v...có nhiệt độ nung phôi tốt nhất là 

(1140 ÷ 1160)0C. 
trong cán hình cỡ lớn thì các loại sản phẩm cán đều là các loại thép cácbon 

thường và thấp, các loại thép hợp kim thấp cho nên chúng ta tiến hành nung phôi 

đến nhiệt độ từ (1200 ÷ 1220)0C là tốt nhất và được nung trong lò liên tục. 

3 Công nghệ cán 

Khi nung phôi tới nhiệt độ cán đã quy định thì được đẩy ra khỏi lò và chạy 
trên đường con lăn tới giá cán thô đầu tiên. Vật cán lần lượt qua các lỗ hình của giá 
cán thô, giá cán trước tinh và giá cán tinh cuối cùng để ra sản phẩm. Tuỳ theo kích 
thước khác nhau và các loại sản phẩm khác nhau mà số lần cán cũng khác nhau. 
Các bước công nghệ cán các loại thép chữ I, U, T, đường ray, thép tròn, vuông v.v... 
được vắn tắt biểu diễn như sau: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Phôi Kiểm tra, làm sạch Nung Cán 

Cưa, cắt đoạn Đóng ký hiệu

Làm 
nguội 

Thép vuông, tròn 
thông thường 

Phôi ống

Thép cácbon cao 
Thép chất lượng tốt

Tinh chỉnh

Làm nguội 
chậm

Nhập
kho 
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Một điều cần chú ý là phải kết thúc cán đúng vào nhiệt độ đã quy định để 
chất lượng sản phẩm được tốt và có các tính năng kỹ thuật đạt yêu cầu, các loại thép 
hình cỡ lớn không phải nhiệt luyện. 

Máy cán hình cỡ lớn 650 được bố trí làm 2 hàng. Hàng thứ nhất chỉ bố trí 
một máy cán phá 2 trục đảo chiều có đường kính trục cán = 800 mm. hàng thứ 2 bố 
trí 3 giá cán bao gồm 2 giá cán 3 trục 650 và 1 giá cán 2 trục 650.  

Giá cán 2 trục 650 là giá cán tinh, nó được đặt cuối cùng trong hàng giá cán 
thứ 2 và ở giá cán này chỉ tiến hành một lần cán tinh cuối cùng mà thôi (xem  Hình 
7.1) 

Toàn bộ quy trình cán của máy cán hình cỡ lớn 650 ở hình 7.1 được tóm tắt 
như sau: Phôi có tiết diện (125x125) mm đến (200x200) mm đưa vào nung ở lò 
nung liên tục (4). Phôi đưa vào nung có thể ở trạng thái nguội hoặc ở trạng thái 

nóng, nhiệt độ của phôi khi ra lò là (1250 ÷ 1280) 0C. Nhiệt độ cán từ (1200 ÷ 
1220)0C, không cán phôi ở nhiệt độ < 11500C. 

Phôi chạy trên đường con lăn đi vào giá cán phá (6), tại đây vật cán được cán 
với lượng ép tương đối lớn. Tiếp đến vật cán lần lượt đi qua 2 giá cán 3 trục 650 ở 
hàng giá cán thứ 2 và giá cán tinh 2 trục 650. Tại giá cán tinh 2 trục ta tiến hành 
cán với lượng ép nhỏ nhất không đáng kể để lượng ép đảm bảo chính xác, bề mặt 
bóng đẹp v.v... 

Số lần cán trên máy 650 đối với các loại thép chữ I, U, T, V từ No16 ÷ No30 

là (7 ÷ 13) lần, tuỳ theo kích thước sản phẩm mà số lần cán nhiều hay ít, còn các 
loại thép tròn, vuông cỡ lớn khác cũng có số lần cán tương tự như trên. Nhiệt độ kết 
thúc cán không dưới 8000C.  

Sản phẩm sau khi ra khỏi giá cán tinh cuối cùng được đưa tới máy cưa nóng 

(13) để cưa ra từng đoạn theo kích thước đã quy định từ (6 ÷ 19) m. Sau đó sản 
phẩm được đưa tới sàn làm nguội (17). Khi sản phẩm  nguội tới 500C thì nó được 
đưa sang máy là phẳng, nắn thẳng ép đều (16). 
 

 
 
 

Hình 7.1. Mặt bằng máy cán hình cỡ lớn 650 
1. Phôi thỏi hoặc thỏi đúc; 2. Sàn chứa phôi cán; 3. Máy đẩy phôi vào lò nung; 4. 
Lò nung liên tục; 5. hố chứa vảy sắt; 6. Giá cán phá 2 trục φ800; 7. gian động cơ 
điện; 8. Máy cưa đĩa; 9. Máy cuộn, dập ép phế liệu; 10. Giá cán thô 3 trục; 14. 

Máy cưa đĩa; 15. Sàn xếp sản phẩm; 16. Máy nắn thẳng; 17. Sàn nguội 
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       Bảng 7.2a. Các thông số, tính năng kỹ thuật, sản phẩm của máy cán hình 
cỡ lớn 

Trục cán Công suất động cơ Kiểu máy 

φ(mm) L(mm) Kiểu bố trí
Số giá cán 
của máy Mã lực n(v/phút) 

Tốc độ cán 
(m/s) 

Máy cán 650, 
kiểu bố trí 2 
hàng 

800 
650 
650 

2100 
1700 
1200 

Ngang 
Ngang 
Ngang 

 

3 ÷ 4 

4000 
6200 
1500 

0÷60÷120 

80÷180 

100÷120 

 
6 

Máy cán 500 
hiện đại bố trí 
liên tiếp nhau 

630 
530 
530 
530 

965 
965 
965 
965 

Ngang 
Ngang 
Ngang 
Ngang 

 
 

9 

3000 
2500 
1500 
2500 

300 

300÷600 

300÷600 

300÷600 

 
6 

Máy cán 650 bố 
trí 1 hàng (kiểu 
củ) 3 giá, 3 trục 

650 
650 
650 

1500 
1500 
1500 

Ngang 
Ngang 
Ngang 

 
3 

3150 
3150 
2500 

500 
500 
500 

 
6 

 
Bảng 7.2b. Các tính năng kỹ thuật, sản phẩm của một số máy cán hình cỡ lớn 

Loại sản phẩm Phôi ban đầu Loại lò nung 
Kích thước cơ bản 

(mm), (kg/m) 
K. thước tiết 
diện (mm) 

L (mm) Tr. lượng 
(kg) 

Năng suất 
máy cán 
(tÊn/h) 

Số lò, kích 
thước, kiểu lò 

Năng suất 
lò (Tấn/h)

Trßn:→ φ220 

Dẹt  :→  300 

Ray:→ 24 kg/m 

Thép I, U: N016ỮN0300 

Thép góc: N09ỮN020 

 
 

250x250 

÷ 
300x300 

 
 

2500 

÷ 
6000 

 
 

1230 

÷ 
4230 

 
 

80 

÷ 
150 

 
 

6 ÷ 29 
lò liên tục 
(5 x 16) m 

 
 
 

60 

Vuông: (50 x 50) ÷  
(150 x 150) 
Sản phẩm còn lại giống 
ở trên 

125 x 125 

÷ 
200 x 200 

5000 

÷ 
6000 

 

600÷1800
120÷240 5 lò 

(5 x 16) m 
 

50 

Ray: 11 ÷ 24 kg/m 

Góc: N075ỮN0150 

Trßn:→ φ150 
Vuông: 100 x 100 

Thép I, U: N010ỮN020 

150 x 150 
200 x 200 
250 x 250 
275 x 275 
275 x 275 

 
2500 

÷ 
6000 

 
800 

÷ 
350 

 
 

80 

 
- Lò buồng 

 
- Lò liên tục 
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7.2. Máy cán hình cỡ trung bình 

    7.2.1. Những đặc điểm chung của máy cán hình cỡ trung bình 

 Khi nghiên cứu quá trình công nghệ cán phôi ta thấy rằng: Máy cán phôi liên 
tục có năng suất rất lớn so với các máy khác. Do đó xu hướng hiện nay người ta cố 
gắng tìm cách dùng máy cán liên tục để cán thép hình cỡ trung bình. Máy cán hình 
cỡ trung là máy có đường kính trục cán tinh nằm trong khoảng > 350 và < 500 mm. 
 Thực tế thì ngược lại cán liên tục truyền động tập thể khó nhận được sản 
phẩm có hình dạng phức tạp. Như vậy: Khi tạo ra một mối quan hệ hợp lý giữa tốc 
độ quay của trục và lượng kéo trong mỗi lỗ hình (Vì vật cán bị căng hoặc chùng 
giữa các giá cán).  

Sản phẩm càng có hình dáng phức tạp thì khó khăn đó càng lớn. Sự khác 
nhau về động học trong những phần khác nhau của lỗ hình sẽ sinh ra ứng suất. Trị 
số ứng suất này có thể vượt quá giới hạn bền làm phá vỡ các tổ chức của kim loại 
dẫn đến phế phẩm và gây ra khuyết tật. 
 Lượng ép không đồng đều trên toàn bộ sản phẩm và mối quan hệ không đảm 
bảo quan hệ hợp lý giữa tốc độ quay của trục cán và lượng kéo trong mỗi lỗ hình sẽ 
dẫn đến làm sai hình dáng và kích thước sản phẩm. 
 Từ những nguyên nhân trên, khi cán sản phẩm có hình dáng phức tạp người 
ta chưa dùng máy cán liên tục. Thực tế quy trình công nghệ có hiệu quả nhất là 
dùng máy cán bố trí kiểu chữ Z (còn gọi là bàn cờ). Dùng máy này cán được thép 
hình trung bình có tiết diện phức tạp có độ chính xác cao đúng yêu cầu kỹ thuật, 
mặt khác máy móc bố trí hợp lý cơ khí hoá và tự động hoá cao. 
 So sánh với máy cán liên tục thì máy cán bố trí kiểu chữ Z có những ưu điểm 
sau đây:          

- Vật cán cũng chỉ cán trong mỗi lỗ hình điều kiện này làm cho thiết bị làm 
việc bình thường bảo đảm. Sản phẩm tốt, không sinh ra khuyết tật vì không có hiện 
tượng kéo căng và chùng giữa các giá. 
 - Độ chính xác về kích thước tiết diện và chất lượng bề mặt được nâng cao. 
Trên máy này có thể cán được các sản phẩm với dạng sai bé nhất. 
 - Mỗi giá trị có thể điều chỉnh kích thước lỗ hình lượng ép và tốc độ quay vì 
các máy truyền động bằng các động cơ riêng rẽ. 
 - Nhờ có truyền động riêng lẻ mà có thể cán được trên máy cán này với tốc 
độ cao đồng thời sử dụng hợp lý khoảng nhiệt độ gia công. 
   Nhược điểm: 
 Máy bố trí kiểu chữ Z so với máy cná liên tục có nhược điểm lớn là:  

- Thiết bị phụ nhiều, cồng kềnh (như xích móc trục lăn ...) 
 - Diện tích bố trí máy lớn, số lượng cán bộ công nhân cũng nhiều. 
 - Thiết bị cũng nhiều hơn vì truyền động riêng lẻ. Tất cả những vấn đề ấy 
dẫn đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản lớn, làm nâng cao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 
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           Hình 7.2 cho ta sơ đồ bố trí các máy cán hình kiểu chữ Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Số giá cán thô nhiều hay ít phụ thuộc vào kích thước của thỏi đúc hoặc phôi 
ban đầu, còn số giá cán tinh thì từ 3 - 5 giá nó phụ thuộc vào kích thước của sản 

phẩm cán ra. Đường kính trục cán thường từ (350 ÷ 450) mm. Một số nhà máy cán 
cũ vẫn còn kiểu máy cán bố trí hàng ( một hàng, hai hàng). 

    7.2.2. Sản phẩm của máy cán hình cỡ trung 

 Sản phẩm của máy cán hình cỡ trung phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một máy 
không chỉ cán ra một loại sản phẩm nhất định mà cán ra nhiều loại khác nhau.
 Trên các máy cán bố trí theo kiểu bàn cờ (chữ Z) cán được nhiều loại sản 
phẩm hơn khi cán trên máy cán hình bố trí theo hàng. Bảng 7.3 cho biết kích thước 

Thiết bị vận chuyển 

Thiết bị vận 
chuyển 

Hình 7.2a. Sơ đồ bố trí các máy cán hình kiểu chữ Z 

Thiết bị vận chuyển 

Thiết bị vận 
chuyển 

Hình 7.2b- Sơ đồ bố trí máy cán hình chữ Z 3 dãy bố trí nghiêng. 

Hình 7.2c. Kiểu chữ Z có nhóm giá cán tinh bố trí bàn cờ. 
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và các thông số kỹ thuật của các loại sản phẩm máy cán hình cỡ trung. 

 Bảng 7.3. Máy cán hình trung bình và các sản phẩm của chúng 

Các kích thước của thép hình (mm) Máy cán 

Tròn 

φ(mm) 

Vuông 
a(mm) 

Dẹt 
B(mm) 

Góc 
(mm) 

Chữ U 
H(mm) 

Chữ I 
H(mm) 

Ray 
(kg/m) 

Chữ T 
H(mm) 

Máy cán 
450 

40 

 ÷  
125 

40 x 40 

÷ 
125x125 

 
200 

50 x 50 

÷ 
120x120

80 

÷ 
160 

100 

÷ 
160 

 
< 15 

 
< 120 

Máy cán 
350 

25 

 ÷  
90 

25 x 25 

÷  
90 x 90 

 
150 

45 x 45 

÷  
90 x 90 

50 

÷ 
100 

 
100 

 
8 

 
100 

    

    7.2.3. Mặt bằng bố trí thiết bị và quy trình công nghệ của máy cán hình cỡ 
trung bình 

 Sau khi nghiên cứu sản phẩm, cách bố trí của máy và một vài phương pháp 
sản xuất thép hình cỡ trung chúng ta đi vào nghiên cứu cách bố trí mặt bằng và quy 
trình công nghệ của máy. 

 
 
 

 Máy cán hình 350 cán ra các loại thép tròn có đường kính (20 ÷ 75) mm, 

thép vuông có cạnh a = (18 x 18) ÷ (65 x 65) mm, thép lục lăng có đường kính 

ngoại tiếp từ (20 ÷ 68) mm, thép bản có chiều rộng từ (40 ÷ 120) mm và dày từ (5 ÷ 
40) mm, thép góc có cạnh (45 x 45) mm đến (90 x 90) mm, thép chữ I cao 100 mm 

và chữ U có chiều cao từ (50 ÷ 100) mm. ngoài ra máy còn sản xuất nhiều loại thép 
hình đơn giản và phức tạp khác. 
 Phôi cho máy cán hình 350 có tiết diện ngang từ (100 x 100) đến (170 x 

170) mm, dài 6.000 mm và có trọng lượng từ (450 ÷ 1.350) kg. 

H.7.3. Máy cán hình trung bình 350 bố trí theo hàng 
1, 2, 3, 4: Nhóm giá cán thô 450; 5, 6, 7: Nhóm giá cán giữa 400; 
8, 9, 10: Giá cán 300; 11: Giá cán tinh 300; 12: Hộp truyền lực; 

13: Hộp giảm tốc; 14: Động cơ 
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 Hiện nay trong các nhà máy cán hiện đại còn hay dùng máy cán hình cỡ 
trung 300 bố trí liên tục và mặt bằng bố trí thiết bị được trình bày trên (Hình 7. 4): 

7.3. Máy cán hình cỡ nhỏ 

    7.3.1. Những đặc điểm khi cán hình cỡ nhỏ 

 Máy cán hình cỡ bé là các máy cán hình có đường kính trục cán từ 250 mm 
đến < 350 mm. nếu đường kính trục < 250 thì được gọi là máy cán Mini. 

 a/ Trọng lượng và kích thước thép hình cỡ nhỏ 

 Trọng lượng và kích thước thép hình cỡ nhỏ phụ thuộc vào tiết diện của sản 
phẩm và nơi sử dụng theo yêu cầu của kỹ thuật. Các loại sản phẩm này được cắt ra 

từng đoạn và bó lại thành bó có trọng lượng khoảng (100 ÷ 150) kg. Các loại dây 

thép thì cuộn thành từng bó có đường kính cuộn bên trong là (500 ÷ 700) mm, trọng 

lượng từ (80 ÷ 200) kg. Đối với các máy cán dây liên tục thì trọng lượng cuộn đạt 

tới (250 ÷ 350) kg. 
 Các loại thép bản (dẹt) được cuộn thành từng bó có hình bầu dục để không lăn 

 và cẩu dÓ dàng có cạnh dài từ b = (1200 ÷ 2500) mm. Trọng 

lượng cuộn từ (25 ÷ 125) kg. Chiều dài tổng cộng của thép 
được cuộn phụ thuộc vào kiểu máy và kích thước của phôi. 

 b/ Vật liệu ban đầu 
 Vật liệu ban đầu là phôi có kích thước khác nhau tuỳ theo kiểu máy và kích 

thước của sản phẩm. Những loại phôi thường gặp trên máy cán này là (40 x 40) ÷ 
(80 x 80) mm, dài 9 m. Tuỳ thuộc vào lò nung có phôi dài 1.500 mm và tiết diện là 
(200 x 200) mm để cán ra các loại sản phẩm lớn và dài hơn bình thường. 

H.7.4. Mặt bằng bố trí thiết bị của máy cán hình liên tục φ300 
1. lò nung; 2. Máy cắt; 3. Giá cán trục thẳng đứng; 4. Giá cán trục nằm ngang; 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
14, 16 và 18: Các giá cán có trục nằm ngang; 7, 13, 15 và 17: các giá cán có trục đặt thẳng đứng; 

10, 19, 25: Máy cắt bay; 20: Thiết bị vận chuyển; 21: Tang cuộn thép dẹt; 22: Tang cuộn thép 
dây; 23: Máy đẩy phôi vào lò; 24: sàn chứa phôi; 26: sàn chứa sản phẩm; 27: Cỗu trục 

b
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 c/ Nung phôi trước khi cán 

 Do đặc điểm phôi bé và sản phẩm là thép hình cỡ nhỏ cho nên khi nung phôi 
phải nung cao hơn nhiệt độ nung theo quy định một ít vì phôi nung nguội nhanh 
hơn so với thép hình cỡ trung và lớn. Đặc biệt phải nung cho thật đều theo tiết diện 
và theo chiều dài vì khi cán có thể dẫn đến tình trạng không điền đầy hoặc quá điền 
đầy lỗ hình gây ra khuyết tật và phế phẩm. 

 d/ Các yêu cầu đối với thép hình cỡ nhỏ 

 Có 2 yêu cầu cơ bản: 
 - Các sản phẩm cán thép hình cỡ nhỏ phải có dung sai bé nhất, mục đích là 
tiết kiểm kim loại. 
 - Các sản phẩm cán phải có độ sai lệch giống nhau và nhỏ nhất theo kích 
thước tiết diện trên toàn bộ chiều dài vật cán, điều ấy có ý nghĩa rất lớn khi gia công 
cắt gọt kim loại tiếp theo, đặc biệt là thép tròn vì nó thường dùng để chế tạo bulon, 
đinh tán, vít v.v... trên các máy tự động. Nếu không đảm bảo được yêu cầu trên thì 
trước khi đưa vào máy tiện tự động phải qua bước gia công sơ bộ. Dây thép, nếu sai 
lệch kích thước càng bé thì khi kéo nguội dây thép tiếp theo càng ít lần kéo. 
 Muốn đạt được dung sai bé nhất thì kết cấu của máy được phải được gá lắp 
bền vững, lỗ hình trục cán chính xác và điều chỉnh trục cũng phải chính xác. 
 Một số thép hình tròn bé được sản xuất ra dưới dạng thép cuộn (dây thép). 
Nếu trọng lượng các cuộn càng lớn thì năng suất càng cao. Năng suất thép cuộn 
càng cao khi toàn bộ quá trình cán đều được cơ khí hoá và tự động hoá với tốc độ 
cán lớn, đảm bảo sự chênh lệch giữa nhiệt độ đầu và cuối của vật cán là nhỏ nhất. 

    7.3.2. Các loại máy cán hình cỡ nhỏ 

  Các loại máy cán hình cỡ nhỏ hiện đại có thể chia làm 3 nhóm chính sau: 

 a/ Máy cán hình 

 Trên các loại máy cán hình loại này người ta tiến hành cán các loại sản phẩm 
có hình dáng đơn giản và phức tạp ở dạng thanh hoặc cuộn.  

 b/ Máy cán thép bản (thép dẹt) 
Các sản phẩm của loại máy cán này là thép bản ở dạng thanh hoặc cuộn. Các 

loại máy cán này thường được chuyên môn hoá như: máy chuyên cán thép bản làm 
nhíp ô tô, làm lò xo, máy cán băng thép từng cuộn v.v... 

c/ Máy cán thép dây 
Là những máy bố trí hàng, máy cán dây thép bán liên tục và liên tục chuyên 

sản xuất dây thép có đường kính nhỏ từ (5 ÷ 9)mm ở dạng cuộn. Bảng 7.4 trình bày 
mộy số tính năng của máy cán hình cỡ bé. 
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Bảng 7.4. Máy cán hình cỡ nhỏ và các sản phẩm của chúng 

Các kích thước của thép hình (mm) Máy cán 

Tròn 

φ(mm) 

Vuông 
a(mm) 

Dẹt 
B(mm)

Góc 
(mm) 

Chữ U 
H(mm) 

Chữ I 
H(mm) 

Ray 
(kg/m) 

Chữ T 
H(mm) 

Máy cán 
300 

16  ÷  
60 

16 x 16 ÷  
60 x 60 

 
100 

20 x 20 ÷  
60 x 60 

50  ÷ 
65 

  
 

60 

Máy cán 
250 

8 ÷  
30 

8 x 8 ÷  
30 x 30 

 
60 

20 x 20 ÷  
40 x 40 

   30 

 

    7.3.3. Cách bố trí máy cán hình cỡ nhỏ 

Hiện nay trong cán hình cỡ nhơ người ta dùng nhiều kiểu máy có số giá cán 
bố trí liên tục (gọi là máy cán hình liên tục) hoặc máy bán liên tục bố trí theo hình 
chữ Z nghĩa là giá cán thô thì bố trí cán liên tục còn các giá cán tinh thì bố trí hàng 
hoặc bàn cờ. Máy cán liên hợp cũng được sử dụng nhiều trong thời gian gần đây để 
cán dây thép và thép bản hẹp 

Do tính chất công nghệ và yêu cầu của sản phẩm nên không thể hoặc khó 
dùng máy cán liên tục có cùng một chế độ tốc độ. Chúng ta có thể nghiên cứu tới 
các dạng bố trí máy cán cỡ nhỏ bán liên tục hay liên tục thường sau: 

a/ Máy cán hình cỡ nhỏ bán liên tục 

X Các máy trong nhóm giá cán thô bố trí liên tục còn nhóm giá cán tinh thì 
cán chu kỳ hoặc cán vòng có khi tổ hợp vòng và chu kỳ (hình 7.5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cán liên tục

Cán chu kỳ

Cán vòng 

H.7.5. Sơ đồ bố trí các giá cán bán 
liên tục theo thô - chu kỳ - vòng 
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 Y Các máy trong nhóm giá cán thô được bố trí liên tục, nhóm giá cán tinh 
vừa bố trí liên tục vừa bố trí vòng (xem  Hình 7.6): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chú ý:  

- Các giá cán đầu (ở nhóm giá cán thô) trong máy cán bán liên tục có nhiệm 
vụ giảm kích thước tiết diện của phôi mà không có sự thay đổi hình dáng. Vì vậy 
các máy này bố trí liên tục và được truyền động chung. 

- các máy này đều cán phôi có tiết diện (45 x 45) ÷ (75 x 75) mm với chiều 

dài 9 ÷ 12 m. Vì trên nhóm cán tinh có thao tác bằng tay cho nên thao tác bằng tay 

cho nên tốc độ cán trên các giá cuối cùng không vượt quá (8 ÷ 15) mm/s. Chính đây 
là nhược điểm của máy cán bán liên tục, đặc biệt là khi cán sản phẩm thép hình cỡ 
nhỏ làm cho năng suất giảm. ở những giá cán tinh cuối cùng người ta dùng máng 
vòng dẫn vật cán ăn vào trục thay sức người.  

- Vì nhiệt độ ở đầu và cuối vật cán có sự chênh lệch khá lớn cho nên dẫn đến 
kích thước tiết diện theo chiều dài sẽ khác nhau, dung sai sẽ khác nhau theo tiết 
diện vì kim loại co do nhiệt khác nhau. Vật cán càng lớn, càng dài thì thời gian nằm 
trên nền xưởng càng lâu do đó dung sai theo tiết diện càng khác nhau. 

Hình 7.7. là một kiểu bố trí hợp lý của máy cán hình bán liên tục: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm máy cán thô liên tục Nhóm cán tinh liên tục 

Nhóm cán tinh bố trí vòng 

H.7.6. Sơ đồ bố trí các giá cán bán 
liên tục theo kiểu giá cán thô liên 
tục, giá cán tinh liên tục - vòng 

4 

H.7.7. Sơ đồ bố trí các giá cán bán 
liên tục theo kiểu giá cán thô liên 
tục, giá cán tinh vòng - liên tục 

Nhóm cán tinh liên tục

Nhóm máy cán thô liên tục

1 

2 3 

5

4 

1. Máy đẩy phôi vào lò 
2. Máy đẩy phôi ra lò 
3. Lò nung; 4. Máy cắt 
5. Sàn làm nguội 
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- Để khắc phục nhược điểm đó, người ta bố trí trên máy bán liên tục nhóm 
cán vòng và nhóm cán tinh ở sau nhóm cán thô. Những máy cán này thì nhóm giá 
cán tinh liên tục chỉ cán ra những sản phẩm thép hình đơn giản mà thôi. Những sản 
phẩm thép hình phức tạp phải cán ở nhóm cán vòng. 

Ngoài ra máy có thể bố trí theo bậc thang ở nhóm giá cán tinh, máy này 

dùng để cán thép tròn có đường kính φ = 6 ÷ 35 mm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b/ Máy cán hình liên tục 

  Các máy cán hình cỡ nhỏ liên tục thường bố trí các giá cán như sau: ngoài 
các giá cán có trục cán bố trí nằm ngang ra còn có những giá cán đứng để ép kim 
loại ở 2 bên cho đúng kích thước vì khi cán vật cán không được lật trở. 
 
 

 
 
  

Theo sơ đồ 7.9 thì có 13 giá cán: 3 giá cán (8, 10, 12) có trục bố trí thẳng 
đứng, còn các giá khác có trục bố trí nằm ngang. 

Trừ 5 giá cán (2 ÷ 6) được truyền động chung còn các giá khác đều được 
truyền động riêng biệt để điều chỉnh tốc độ quay được dÓ dàng. Máy cán này chủ 

yếu cán các loại thép tròn từ φ (13 ÷ 18) mm, thép bản có chiều rộng (50 ÷ 127) 
mm. Tốc độ lớn nhất của vật khi nó đi ra khỏi giá cán cuối cùng là 9 m/s, 10 m/s, 
20 m/s, loại máy hiện đại tốc độ có thể đạt đến v = 50 m/s. Quá trình cán từ đầu đến 
kết thúc hoàn toàn tự động hoá. Khoảng cách giữa các giá cán trong máy cán liên 
tục phụ thuộc chủ yếu vào thao tác của quá trình công nghệ và khi sửa chữa.  

Nhóm máy cán thô liên tục

H.7.8. Sơ đồ bố trí các giá cán bán 
liên tục theo kiểu giá cán thô liên 

tục, giá cán tinh bậc thang Sàn làm nguội

H.7.9. Sơ đồ bố trí các giá cán của máy cán hình liên tục 

51 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 Trong máy cán liên tục luôn có các giá cán có trục được bố trí thẳng đứng để 
ép 2 bên kim loại. Vì vật cán không lật trở được khi cán trong máy cán có giá bố trí 
theo hàng và có trục thẳng đứng nên một lần chỉ cán được một vật cán mà thôi (máy 
có trục cán ngang thì có thể cán nhiều vật cùng một lúc theo những lỗ hình khác 
nhau). 
 Vật cán từ giá này sang giá khác hoàn toàn tự động. Tốc độ cán đạt cao nên 

năng suất tăng cao hơn (20 ÷ 30)% so với máy bán liên tục, ở máy cán dây liên tục 

hiện đại tốc độ cán đạt tới (40 ÷ 45) mm /s hoặc tới ≥ 60 m/s. 
 Ưu điểm của máy cán liên tục: 
  - Năng suất cao 
 - Thao tác nhẹ nhàng, hoàn toàn tự động hoá 
 - Số lượng cán bộ và công nhân ít 
 Nhược điểm của máy cán liên tục: 
 - Khó điều chỉnh và gá lắp, nhất là điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. 
 - Thời gian điều chỉnh lâu, phế phẩm nhiều. 
 - Vốn đầu tư lớn. 
 Để khắc phục việc khó điều chỉnh tốc độ cán của các giá, người ta bố trí 
truyền động riêng lẻ cho từng giá để có thể điều chỉnh tốc độ cán cho phù hợp.  
 Do những nhược điểm của các máy cán hình liên tục cỡ nhỏ nên nó chỉ sử 
dụng khi giới hạn về kích thước sản phẩm hẹp là kinh tế nhất. Nghĩa là dùng khi 
cán ít loại sản phẩm và sản phẩm ổn định. Vì khi đó thời gian thay trục cán, gá lắp 
trục, điều chỉnh là rất ít. 
 Qua phân tích trên người ta đi đến kết luận máy cán bán liên tục hoặc bố trí 
kiểu chữ Z là thích hợp đối với cán thép hình ở Việt Nam. Bởi vì ở điều kiện ở nước 
ta nhu cầu về các chủng loại thép thì nhiều nhưng số lượng lại không lớn lắm, trình 
độ cơ khí hoá và tự động hoá còn thấp, sản lượng lại không cao cho nên chúng ta 
dùng máy bán liên tục là tốt nhất vì chúng vừa cán được thép hợp kim vừa cán được 
thép thường. 
 Đối với các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Nga, Đức v.v... thì dùng nhiều máy 
cán hình liên tục vì cho năng suất rất cao. Việt Nam trong tương lại cũng sẽ tiến đến 
việc sử dụng các dây chuyền cán liên tục trong công nghiệp sản xuất thép. 

 c/ Máy cán hình cỡ nhỏ bố trí kiểu bàn cờ (chữ Z) 

 Máy cán hình cỡ nhỏ bố trí kiểu bàn cờ (chữ Z) dùng để cán các loại thép 

hình cỡ nhỏ, theo sơ đồ này thì cán thép tròn φ20 mm là năng suất nhất. 
 Sơ đồ 7.10 gồm 10 giá cán bố trí theo hình chữ Z. Giá đầu tiên có đường 

kính trục là 400 mm, giá tiếp theo có đường kính trục từ (340 ÷ 375) mm, các giá 

còn lại có đường kính trục là (315 ÷ 335) mm. Dãy thứ nhất có 6 giá cán, khoảng 
cách giữa các giá là: 9,5 m; 18,3 m; 1,5 m; 30 m; 1,5 m; 46,5 m; 57 m. 
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 Hai cặp giá 3, 4 và 5, 6 cán vật cán trên cùng một lúc, ở các giá cán khác chỉ 
có một vật cán được cán trên từng giá, không có cùng 1 vật cán ở cùng một thời 
điểm nằm trên 2 giá như 3, 4 và 5, 6. 
 Với máy này có thể cán được các sản phẩm sau: 

 - Thép tròn φ 20 ÷ 28 mm. 

 - Thép vuông cạnh a = (20 ÷ 25) mm 

 - thép góc cạnh (35 ÷ 45) mm 
 - Thép lục lăng (36 x 28) 

 - Thép dẹt (50 x 6) ÷ (40 x 12) 
 Các thông số kỹ thuật chính của máy cán hình có nhỏ được bố trí theo hình 
chữ Z được trình bày trong bảng 7.5: 

  Bảng 7.5: Các thông số kỹ thuật của máy cán thép hình cỡ nhỏ theo hình z 

Tên Giá1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

φ trục max (mm) 

φ trục max (mm) 
sè vßng/phót 
 
Công suất động 
cơ (KW) 
Tỷ số truyền 

360 
320 
59,8 
 
 
 
550 
6,28 

405 
360 
65,8 
 
 
 
550 
5,37 

375 
330 
64,5/ 

129 
 
 

1100 
4,65 

405 
350 
78,3/ 

156 
 
 
(chung) 
3,83 

375 
340 
98,4/ 

196 
 
 
1840 
3,05 

375 
340 
131/ 

263 
 
 
chung 
2,28 

378 
340 
149/ 

298 
 
 
chung 
2,04 

335 
315 
185/ 
367 

 
 

1250 
1,09 

335 
315 
200/ 

400 
 
 
chung 
1,0 

335 
315 
250/ 

500 
 
 
chung 
1,0 

 
 Quy trình công nghệ của máy cán này như sau: Vật cán đi từ giá này đến giá 
kia bằng hệ trục lăn, vật cán đi từ dãy này sàn dãy khác cũng bằng hệ trục lăn bố trí 
nghiêng. Độ dài của các hệ thống trục lăn là 36,7 m và 42 m, sau khi ra khỏi giá 
cán thứ 10 vật cán theo trục lăn tới sàn làm nguội 2 phía. 

 

1 2 3 4 5 6

78 

9 10

H.7.10.SƠ đồ máy cán hình cỡ nhỏ bố trí kiểu chữ Z (bàn cờ) 
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    7.3.4. Nung phôi trước khi cán 

 Như ta đã biết nhiệt độ nung khi cán thép hình cỡ nhỏ phải cao hơn nhiệt độ 
quy định một ít vì phôi nhỏ, nguội nhanh. Ngoài ra phải nung đều để tránh phế 

phẩm v.v... Phôi có kích thước tiết diện (40 x 40) ÷ (75 x 75) ÷(100 x 100) dài từ (9 

÷12) m được nung trong các lò liên tục có chiều dài lò tới 15 m. Lò đốt bằng khí lò 
cốc và lò cao có năng suất toả nhiệt là 1500 Kcal/m3. Năng suất lò nung đạt từ 100 

÷200 tấn/h tuỳ thuộc vào loại lò và cách bố trí sắp xếp của lò. 
 Thép có mác khác nhau thì có chế độ nung khác nhau. Khi chọn nhiệt độ 
nung trước khi cán cần phải chú ý tới yêu cầu của nhiệt độ kết thúc cán để giảm bớt 
phế phẩm, khuyết tật và đạt năng suất cao. 

7.4. Máy cán thép dây 

 Thép tròn có đường kính từ 5 ÷ 9 mm được cán trên máy cán dây hiện đại. 
Sản phẩm thép tròn này ta gọi chung là dây thép. 
 Để cán các loại dây thép này người ta dùng 3 loại máy chính: 
 - Loại máy bố trí hàng 
 - loại máy bán liên tục 
 - Loại máy liên tục 
 Khi chọn máy cán dây thép ta dựa vào quy trình công nghệ và biểu đồ cán, 
chương trình làm việc của máy, dựa vào sự sản xuất sản phẩm đó có rộng rãi và số 
lượng sản phẩm có nhiều không. 
 Máy cán dây hiện đại là máy cán bán liên tục và liên tục được sử dụng nhiều 

ở các nước phát triển với các thiết bị cán liên tục và chúng chiếm tỷ lệ lớn từ 70 ÷ 
85%. Tốc độ cán đạt tới 60 m/s. 
 Trên hình 7.11 trình bày cách bố trí mặt bằng của máy cán dây liên tục 

 

H.7.11. Máy cán dây liên tục 250 
1. Sàn chứa phôi cán; 2. sàn chứa phế phẩm; 3. Máy đẩy phôi vào lò; 4. Lò nung liên tục; 5. Máy cắt 
bằng lửa; 6. Máy đẩy phôi ra lò; 7. Máy hàn nối đầu; 8. Lò nung cảm ứng; 9. Máy cắt đầu; Nhóm giá 

cán thô 450; 11. Máy cắt đoạn; 12. Nhóm giá cán 300; 13. Phân nhánh cán dây; 14. Nhóm giá cán 250; 
15. nhóm giá cán tinh 250; 16. Tang cuộn dây; 17. Máy vận chuyển; 18. sàn vận chuyển; 19. Móc lật 

băng tải; 20. Máy đỡ tháo thép cuộn; 21. Xe vận chuyển. 



Giáo trình: Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán 

Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng - 2005 

177

 Trên Hình 7.11 cho ta thấy cách bố trí mặt bằng của máy cán dây liên tục 
vạn năng 250: Vật liệu ban đầu dùng cho máy cán dây thép liên tục hai nhánh là 
thép vuông có tiết diện 60 x 60 mm, dài 12 m và nặng khoảng 330 kg. Phôi được 
nung trong lò nung liên tục có đáy nghiêng dài khoảng 15 m. Năng suất lò đạt tới 
100 tấn/giờ. Phôi cán được đưa vào lò nhờ máy đẩy phôi 3, sau khi nung đạt tới 
nhiệt độ cán và ra khỏi lò nhờ máy tháo phôi 6, các phôi cán được nối lại với nhau 
nhờ máy hàn tiếp đầu rồi đi vào lò nung cảm ứng 8 để gia nhiệt, trước khi vào nhóm 
cán thô phôi cán được cắt mặt đầu bằng máy cắt đầu 9 để loại bỏ các khuyết tật. 

Phôi cán đi vào nhóm cán thô 10 với 9 giá cán 450, sau khi cắt đoạn vật cán 
tiếp tục đi vào nhóm  cán trung gian thứ nhất 12 gồm 4 giá cán 300, tiếp đến vật cán 
được phân thành 2 nhánh để đi vào 2 nhóm cán trung gian 14 với 4 giá cán 250 mỗi 
nhánh. sau khi ra khỏi nhóm cán trung gian thứ hai các vật cán ở mỗi nhánh lại 
phân ra 2 hàng để qua nhóm  cán tinh 15. 

Máy có 4 hàng giá cán tinh, mỗi hàng có 4 giá cán được bố trí xen kẽ 2 giá 
có trục thẳng đứng và 2 giá có trục nằm ngang và cuối cùng là 1 giá có trục được bố 
trí nằm ngang. Như vậy mỗi hàng giá cán tinh được bố trí 5 giá cán có đường kính 

trục bằng nhau là φ250 và thực hiện cán tinh 2 dây cùng một lúc. Mỗi một hàng của 
nhóm cán tinh chỉ cán được một dây thép. Tốc độ cán lớn nhất đối với dây thép có 

đường kính (5 ÷ 6) mm ở những giá cán sau cùng đạt tới 40 m/s. 
Ra khỏi giá cán cuối cùng sản phẩm được tang cuộn dây 16 cuộn thành từng 

bó (trọng lượng của mỗi bó khoảng 80 ÷ 330 kg) rồi được vận chuyển ra sàn làm 
nguội nhờ sàn 18 và xe vận chuyển 21. 

Trong nhóm cán tinh có sự bố trí xen kẻ các giá cán có trục nằm ngang và 
thẳng đứng để đảm bảo chất lượng vật cán tốt, an toàn khi máy cán với tốc độ lớn 
và đảm bảo cho dây thép được thẳng trong khi cán ngay cả khi cơ cấu dẫn hướng bị 
nghiêng. 

Thép được cán trong các máy cán dây liên tục có nhiều mác khác nhau có 

hàm lượng cácbon (0,03 ÷ 0,8)%. Năng suất trung bình của máy này từ (32 ÷ 37,2) 
tấn/giờ hoặc cao hơn tuỳ thuộc vào đường kính của dây thép. 

Sơ đồ cán thép tròn trên máy cán hình trung bình và nhỏ được thể hiện qua 
hình sau: 
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7.5. Thiết kế lỗ hình cho cán thép góc 
 

    7.5.1. Khái niệm sơ đồ cán thép góc 

 Để cán được thép góc thì công việc thiết kế lỗ hình là quan trọng. Việc thiết 
kế lỗ hình dựa vào kiểu máy, kích thước phôi ban đầu và những nguyên tắc chung 
về cấu tạo lỗ hình ở nhóm giá cán thô, cán trung gian và cán tinh. 

 Hình 7.12: Sơ đồ nguyên lý thiết kế lỗ hình. 
a. Cán thép góc không cân;  b. Cán thép góc cân 
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H.7.14. Sơ đồ thiết kế lỗ hình cán thép góc với số lượng lỗ hình tối thiểu, kết hợp với hệ 
lỗ hình vạn năng ở giá cán trung gian và thô. 

Thép góc N03,5 ÷ 4,5; a. Thép góc N05(50x50x5); b. Thép góc N04(40x40x4). 
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H.7.15. Sơ đồ thiết kế lỗ hình cán thép góc trên máy cán liên tục 

theo hệ lỗ hình hở. Các giá cán X, XII, XIV trục đứng 
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H.7.16. Sơ đồ thiết kế lỗ hình cán thép góc N03,5(35x35x4) và N04(40x40x4) 

trên máy cán liên tục theo hệ lỗ hình hở. Các giá X, XII, XIV trục đứng 
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 Sơ đồ nguyên lý (hình 7.12) hiện nay được sử dụng rộng rãi. Các lỗ hình 
định hình đều là những lỗ hình kín và có số lượng lỗ hình tối thiểu. Số lượng lỗ hình 
kín phụ thuộc vào kích thước sản phẩm (số hiệu của thép góc theo TCVN), vào tính 
năng và vào máy cán. 

 ở sơ đồ thiết kế (hình 7.12) chỉ có 4 lỗ định hình. ở các nhóm giá thô và 
trung gian thì lỗ hình có cấu tạo vạn năng và thực tế với cách thiết kế này hiện nay 
được ứng dụng rộng rãi (hình 7.14). 
 Theo sơ đồ (hình 7.14) chỉ có 4 lỗ định hình và có thể cán được thép góc 
nhiều loại kích thước khác nhau nhờ tính chất vạn năng ở các nhóm giá cán trung 
gian và thô. Một số tác giả như: Cơnơblox, Xindin... thì thiết kế cán theo một sơ đồ 
cán trong lỗ hình hở, thì việc gá lắp trục sẽ thuận tiện, đơn giản, nâng cao được 
năng suất của máy, dễ dàng tự động hoá đồng thời nâng cao được độ bền rãnh trục, 
có nghĩa là cho phép tăng chiều dày lớp biến cứng (nhiệt luyện) của trục cán. Trên 
cơ sở các số liệu thực tế người ta tiến hành thiết kế lỗ hình để cán thép góc trên máy 

cán hình cỡ nhỏ 250 từ phôi vuông 60 × 60mm. 
 Trên các máy cán hình cỡ nhỏ bố trí liên tục có các giá trị tục đứng xen kẽ 
thì sơ đồ thiết kế lỗ hình có thể tham khảo trên hình 7.15 và 7.16. 
 Từ hình 7.15 và 7.16 có thể thấy với một kích thước của thép góc cần cán 
tương ứng có một kích thước phôi được cán trên các nhóm cán trung gian, giá cán 
thô theo hệ thống lỗ hình vạn năng. 

    7.5.2. Hình dáng, kết cấu lỗ hình tinh khi cán thép góc     

 Nhiệm vụ của lỗ hình tinh là 
thực hiện nắn thẳng cạnh trước khi hình 
thành góc vuông ở đỉnh, đồng thời ép 
chiều dày cạnh (hình 7.17). Chiều rộng 
của lỗ hình tinh (ở hình chiếu nằm 
ngang) lấy bằng hoặc lớn hơn chiều 
rộng của phôi đưa vào lỗ hình tinh để 

tránh hiện tượng tóp cạnh. Đối với lỗ 
hình tinh khi tạo biên dạng rãnh của trục 
trên phải chú ý đến bề mặt (chiều dày) 
lớp biến trắng (trục gang).  

Tránh lỗ hình bị mòn sâu vào lớp gang xám tạo nên độ nhám trên bề mặt sản 
phẩm.  Về cấu tạo lỗ hình tinh thì có thể có hai loại: lỗ hình tinh với hạn chế giãn 
rộng và lỗ hình tinh có giãn rộng tự do (hình 7.18). 
 Với lỗ hình tinh hạn chế giãn rộng thì đầu cạnh được gia công tốt do đó đảm 
bảo kích thước bán kính đầu cạnh. Song nó dễ tạo bavia, khi điều kiện công nghệ 
cán không ổn định (nhệt độ, trạng thái bề mặt trục, hệ số ma sát ...). 
 Hiện nay, người ta thường thiết kế lỗ hình tinh có giãn rộng tự do. Ưu điểm 

Hình 7.17. Sơ đồ biến dạng trong lỗ hình 
tinh khi cán thép góc 
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của nó là có thể cán một số loại sản phẩm. Khi điều kiện công nghệ cán thay đổi, 
nó chỉ làm thay đổi đôi chút ít nhiều chiều dày cạnh mà không tạo ra bavia, song 
bán kính đầu cạnh không đảm bảo tốt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thiết kế lỗ hình tinh phải xét khả năng co khi nguội ở đỉnh và khả năng dễ 
nắn trên máy nắn. Vì khi co, đỉnh của thép góc có thể bị thay đổi và sai lệch. Cấu 
tạo lỗ hình có xét hai yếu tố trên cho ở hình 7.19. Các thông số trên hình 7.19 có 
thể tham khảo như sau: 

  a = (0,1 ÷ 0,15)l 
Đối với lỗ hình tinh: 

  h’= 0,25 ÷ 0,3 mm. 
Đối với lỗ hình trung gian: 

  h’= 2 ÷ 5 mm. 
Bán kính cong Rvõng 

( )
2

25,0al
R

2

vâng
+−

=  (7.1)   

 Sự sắp xếp vị trí lỗ hình tinh trên trục cán đối với thép góc cân thì chỉ cần 
cạnh của mỗi một bên làm với đường thẳng đứng một góc 450 là đủ (không có lực 
chiều trục).        
   Đối với thép góc không cân (thép L) thì vị trí lỗ hình tinh có hai cách bố trí: 
có lực chiều trục và không có lực chiều trục. 

- Trường hợp có lực chiều trục p1 và p2: 

 Đường phân giác của đỉnh góc vuông vuông góc với đường thẳng nằm ngang 
đi qua đỉnh góc vuông (hình 7.20a), vì vậy phải cố định chiều trục cẩn thẩn trên cơ 
sở kết cấu lắp ghép hai trục cán. 

 - Trường hợp để tránh lực chiều trục (p1 = p2): 

 Đường phân giác của đỉnh góc tạo với đường thẳng đứng một góc nhất định 
(hình 7.20b). Trường hợp này được ứng dụng nhiều trong thực tế. 

Hình 7.18: Cấu tạo lỗ hình tinh khi cán thép góc 
a. có hạn chế giãn rộng; b. có giãn rộng tự do 

H.7.19. Cấu tạo lỗ hình tinh có xét đến khả năng 
co khi nguội ở đỉnh và nắn thẳng trên máy nắn.
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    7.5.3 Sự giãn rộng trong lỗ hình định hình khi cán thép góc   

 Tương tự như cán thép dẹt, trong các lỗ hình định hình sự giãn rộng chủ yếu là do 
lượng ép ∆ h tạo ra và ta có thể xác định theo biểu thức: 

∆b = 0,2∆h    (7.2) 
 Chiều dài của cạnh qua mỗi lần cán (theo hướng cán) sẽ chính là chiều dai của 

cạnh trước khi cán được cộng thêm 1/2 ∆b tính được (có thể lấy theo đường trung bình của 
mặt trên, dưới của cạnh). 

 Các nghiên cứu của nhiều tác giả (Trecômarep; Merekin ...) cho thấy lượng giãn 
rộng tỷ lệ với chiều dài của cạnh, có nghĩa là lượng giãn rộng trên mỗi một cạnh khác nhau 

(khi cán thép góc không cân). 
 ở các lỗ trung gian ta có: 

 Với cạnh lớn:   
baa

a

ll

b

l

b

+
∆

=
∆

    (7.3a) 

 Với cạnh lớn:   
bab

b

ll

b

l

b

+
∆

=
∆

    (7.3b) 

Trong đó: 
 ∆b -Tổng lượng giãn rộng có trên hai cạnh. ∆ba - Lượng giãn rộng ở cạnh lớn. 

∆bb - Lượng giãn rộng ở cạnh nhỏ.    la; lb - Chiều dài cạnh lớn và nhỏ. 
 Trong thực tế ta thấy lượng giãn rộng tính từ lỗ hình đầu tiên đến lỗ hình cuối (theo 
hướng cán) có giá trị lớn hơn lượng giãn rộng tính theo lượng ép, bởi vì trong các lỗ hình 

H.7.20. Hai vị trí lỗ hình tinh trên trục cán khi cán thép góc không cân (thép L).
a. Có lực chiều trục (p1 ≠ p2 );    b. không có lực chiều trục (p1 = p2) 
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định hình có sự biến dạng ngoài vùng tiếp xúc rất lớn nhất là các lỗ hình đầu tiên, phôi bị 
uốn cong. Khi sự uốn cong không đáng kể (ở một số lỗ hình trung gian) thì ảnh hưởng của 
lượng giãn rộng phụ có thể bỏ qua. Riêng đối với lỗ định hình đầu và lỗ định hình tinh thì 
lượng giãn rộng do uốn cong cạnh là đáng kể và không thể bỏ qua. Tuy nhiên cho đến nay 
vẫn chưa có phương pháp nào đầy đủ để xác định lượng giãn rộng do biến dạng ngoài vùng 

tiếp xúc tạo ra. Theo nghiên cứu của Merekin thì với lỗ định hình đầu tiên lỗ hình trước 
tinh và lỗ định hình tinh có thể tính theo biểu thức: 

    ∆bphô = 0,01(la + lb)    (7.4) 
 Như vậy tổng lượng giãn rộng trên một cạnh là: 

    l01,0
2

h
bb ba +

∆
=∆=∆        

    l = la = lb 

 Với thép góc cân:   a
ba

a
a l01,0

ll

l
bb +

+
∆=∆  

 Với thép góc không cân:   b
ba

b
b l01,0

ll

l
bb +

+
∆=∆   (7.5) 

 Lượng giãn rộng tính theo biểu thức (7.4) và (7.5) có thể tính theo độ dài đường 
trung bình của mỗi cạnh. 

 Theo đặc điểm biến dạng trong các lỗ hình định hình như đã nêu trên, thì trị  số 
giãn rộng ∆b ở cả hai cạnh vuông có thể xác định theo biểu thức: 

    

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α++−

∆
=∆

α

∆
n

TB

btb

R

b
)1(1)hH(

K.h.b2
b  

 ở đây: 
  K∆b = k’.k” 

  k’ = 0,7 ÷ 0,8; 
  k”: Hệ số xét đến giãn rộng do uốn cong cạnh. 

  bTB: Chiều dài cạnh tính theo đường trung bình (đối với góc cân: bTB = 2l; 
đối với góc không cân: bTB = la + lb). 

  Trị số của k’ và k’’ có thể tham khảo trong bảng 7.6. 
 

  Bảng 7.6. Trị số k� và k�� 

Lỗ hình theo 
hướng cán ϕ (độ) k’ k” k’.k” Ghi chú 

I 
II 
III 
IV 
V 

180 
130÷140 
110÷115 
95÷100 

90 
90 

0,7 
0,7 
0,7 
0,75 
0,75 

1 

1 
1,5 
1,7 
1,9 
2 
2 

0,7 
1,05 
1,2 
1,4 
1,5 
2 

ϕ là góc ở đỉnh 
giảm từ 1300 

đến 900 

 

  
    7.5.4. Hệ số biến dạng và các thông số liên quan đến cấu tạo lỗ hình  

  a/ Độ nghiêng đầu cạnh của lỗ hình  

10-15% 

Hình 7 21 Độ nghiêng đầu cạnh
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 Độ nghiêng này có tác dụng kẹp chặt 
phôi cán và gia công đầu cạnh. Tuỳ theo độ 
dày cạnh mà độ nghiêng có thể chọn (10-

15)%. Chiều dày cạnh càng lớn thì độ nghiêng 
càng lớn (hình 7.21).  

b/ Hệ số biến dạng theo chiều dày cạnh 

 Khi thiết kế lỗ hình cán thép góc thì hệ số biến dạng theo chiều dày cạnh 
h

H
=η  

phần lớn được chọn theo số liệu thực tế từ đó hình thành một đồ thị để tham khảo. (H: 
chiều dày cạnh trước khi vào lỗ hình; h: chiều dày cạnh sau khi cán). 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Với thép 
góc có kích thước càng nhỏ thì hệ số biến dạng qua mỗi lần cán càng lớn, đương nhiên 

phải đảm bảo phù hợp với công suất động cơ và độ bền trục cũng như là góc ăn cho phép. 

0 1 2 3 4 5 6 
1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

η 

H
ệ 

số
 b

iÕ
n 

dạ
ng

 η
=

H
/h

 

Theo hướng cán lỗ hình tinh 

Hình 7.22: Đồ thị tham khảo hệ số biến dạng chiều dày cạnh theo góc 
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c/ Đảo khe hở của lỗ hình  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhằm đảm bảo ổn định cho toàn bộ chu vi của tiết diện lỗ hình cùng với thiết kế 
bán kính lượn, phải đảo khe hở lỗ hình. Với lỗ hình trước tinh thì khe hở nằm ở phía trên 

(hình 7.23). 

d/ Bố trí lỗ hình thép góc trên trục cán 

 Để bố trí lỗ hình trước hết phải tìm đường trung tuyến của lỗ hình (xem chương 5). 
Đặt đường trung tuyến lỗ hình trùng với đường cán (nếu cán có áp lực phải tìm đường cán). 

®/ Cấu tạo của lỗ hình uốn cạnh (cạnh mở) 

Hình 7.23: Cấu tạo độ đảo khe hở trong lỗ hình . 
a. ở hai đầu thân trục cán;  b. ở giữa thân trục cán 

rT: bán kính lượn đầu trên của cạnh: rT = (0,35ữ0,4)h; h: chiều dày cạnh 
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 Trong nhiều phương pháp thiết kế lỗ hình cán thép góc: cán theo cạnh thẳng, cán 
theo cạnh mở, cán có giãn rộng tự do v.v... thì phương pháp thiết kế theo kiểu uốn cạnh 

(cán theo cạnh mở) được ứng dụng phổ biến nhất. Dưới đây chúng ta tìm hiểu cấu tạo của 
lỗ hình mở (hình 7.24).  

     Thiết kế lỗ hình cạnh mở 
(hình 7.24) phải bắt đầu từ lỗ hình 

trước tinh (ngược hướng cán). 
    b’: chiều dài đoạn cạnh thẳng  

    R: bán kính uốn cạnh. 
    H: chiều sâu của rãnh trên trục 

cán trên. 
    B: chiều rộng của lỗ hình (hình 

chiếu bằng các lỗ hình). 
    X: khoảng cách từ đỉnh góc đến 
đường thẳng qua tâm vùng tròn có 

bán kính mở R. 
 

 Từ cấu tạo của một lỗ hình 
uốn cạnh trước tinh, ta thấy: nếu b’ càng lớn, càng dễ đưa phôi vào lỗ hình vì dÓ nắn thẳng 

cạnh. Bán kính R càng lớn, độ uốn cong càng nhỏ, càng bảo đảm chất lượng bề mặt sản 
phẩm (không xước, không gấp nếp...).  

H càng nhỏ, độ bền trục càng bảo đảm do đó đường kính trục cán không cần lớn. B 
= 2X, trong đó X là khoảng cách từ đỉnh lỗ hình đến tâm bán kính R, vì thế chiều rộng B 
và trị số X phải lựa chọn sao cho bảo đảm đưa phôi vào lỗ hình tinh thuận lợi, nghĩa là 

chiều rộng của lỗ hình tinh phải lớn hơn chiều rộng của phôi đưa vào lỗ hình. Như vậy các 
kích thước nói trên đều có mối liên hệ với nhau về mặt hình học.         

 α - góc giữa cạnh lỗ hình và đường ngang: α = 900 - 0,5ϕ (7.6) 
 ϕ - góc ở đỉnh của lỗ hình (hình 7.24) 

   l - b’ = R.α(rad) vậy  
)dé(0175,0

'bl
R

α
−

=  (7.7) 

   X = b’.cosα + Rsinα = 0,5B.   (7.8) 
   H = b’.sinα +R(1-cosα)    (7.9) 

 Từ biểu thức trên suy ra: 

   
α

−
α

=
tg

'b

sin

X
R   và 'b

cos1

sinH
X −

α−
α

=   (7.10) 

 Nếu như ϕ = 900 (với lỗ hình trước tinh phải có góc ở đỉnh phải là 900 thì ở lỗ hình 
tinh mới đảm bảo góc ở đỉnh 900) thì có giá trị: 

   α = 900 - 0,5ϕ = 900 - 450 = 450 
 Từ các biểu thức trên ta có các giá trị sau: 

   R = 1,275(l - b’) 
   X = 0,707b’ + 0,707R = 0,5B 

   H = 0,707b’ + 0,293 
   R = 1,414X - b’ 
   X = 2,414H - b’ 

 Các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về thiết kế kế lỗ hình trước tinh để cán 
thép góc đã đưa ra cách chọn các thông số thiết kế như sau: 

 Với thép góc cân: 
   H = (0,4 ÷ 0,5)l 

   R = (0,8 ÷ 0,95)l = const 
 Với thép góc không cân: 

Hình 7.24: Cấu tạo các kích thước cơ bản của 
lỗ hình uốn cạnh (cạnh mở). 

h- chiều dày cạnh. l- chiều dài cạnh. 
R’- bán kính lượn ở đỉnh. 

r’- bán kính lượn ở đầu cạnh. 



Giáo trình: Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán 

Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng - 2005 

191

   ( )
2

ll
45,04,0H dn +

÷=  

  Rn = (1 ÷ 1,1)ln = const 
  Rd = (0,7 ÷ 0,8)ld = const 

  b’ = (0,2 ÷ 0,6)l 
l - chiều dài cạnh tính theo đường trung bình. 

Từ các biểu thức trên ta có tỷ số: 6,02,0
l

b
÷=

′
   

Trên cơ sở của tỷ số 
l

b′
 ta có các mối quan hệ với các thông số khác của lỗ hình 

trước tinh cho trong bảng 7.7: 
 
 

1n

1n

l

b

−

−′
 

1n

1n

l

R

−

−  
1n

1n

l

H

−

−  
1n

1n

l

X

−

−  
1n

1n

l

B

−

−  

0,2 
0,25 
0,30 
0,35 
0.40 
0,45 
0,50 

1,02 
0,955 
0,893 
0,827 
0,764 
0,701 
0,637 

0,440 
0,457 
0,473 
0,489 
0,507 
0,523 
0,541 

0,861 
0,852 
0,842 
0,830 
0,823 
0,810 
0,803 

1,722 
1,704 
1,684 
1,660 
1,646 
1,620 
1,606 

 Để có thể giảm được chiều rộng của lỗ hình từ lỗ hình trước tinh đến lỗ hình đầu 
tiên thì trị số đoạn thẳng b’n-1 = (0,2 ÷ 0,4)ln-1, trị số các thông số còn lại cho trong bảng 

7.7. 

    7.5.5. Xác định chiều rộng và các thông số của các lỗ hình cán thô 

a/ Xác định chiều rộng của lỗ hình trước tinh 

 Chiều rộng lỗ hình bán tinh xác định theo các biẻu thức cho trong bảng 7.7. Chiều 
rộng này phải bảo đảm đưa phôi vào lỗ hình dÓ dàng. Chiều rộng B của các lỗ hình trước lỗ 

hình tinh (ngược hướng cán) phải nhỏ dần, trị số B có thể xác định trên cơ sở độ nghiêng 
đầu cạnh của thép góc (hình 7.25). 

Nếu như độ nghiêng đầu cạnh là 10% thì độ giảm chiều rộng của lỗ hình gần bằng 
0,1h’ (h’ cho trên hình 7.25). Trong các tính toán chọn chiều rộng lỗ hình như sau:  

B’ = B - (1 ÷ 2) mm 
 B’- chiều rộng lỗ hình trước. 

 B - chiều rộng lỗ hình sau (theo hướng cán). 
 Ngoài ra chiều rộng của lỗ hình còn liên quan đến chiều rộng (độ dài cạnh) cạnh 

góc có được khi tính lượng giãn rộng, góc uốn ϕ trị số b’, độ dài uốn cong (1-b’) tăng dần 
từ lỗ hình trước tinh đến lỗ hình đầu tiên (ngược hướng 

cán). 
 Theo các biểu thức 7.7 đến 7.10 ta có: 

α
α

−
+α=

=α+α==

sin.
.01745,0

'bl
.2cos'.b2

sinR2cos'.b2X2B

0

 (7.11) 

α = 900 - 0,5.ϕ0 

Bảng 7.7: Giá trị một thông số của lỗ hình trước tinh khi α = 450 

B 

B’ 
0,5∆b

0,05h’ 

10%

10%

H.7.25. Giãn rộng ở lỗ hình định hình
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1n1n

1n1n1n

1n1n1n

'b.386,0l.8,1

)'bl(8,1'b414,1

R.414,1'b.414,1B

−−

−−−

−−−

−=

=−+

=+=

   

 b’n-1 - độ dài doạn cạnh thẳng. 
 ln-1 - chiều dài cạnh góc. 

R - bán kính uốn cạnh,     

785,0

'bl
R 1n1n −− −

=    

 b/ Xác định chiều rộng lỗ hình thô: 

 Khi góc ϕ = 1300 thì α = 250.   

Với 
436,0

'b1
R1

−
= ) chiều rộng B lỗ hình  là: 

1111111 'b126,0l94,1R.864,0'b.812,1R.423,0.2'b.906,0.2B −=+=+=    

 Nếu đoạn cạnh thẳng b’ có giá trị b’ = 0,4.l thì: 
    Bn-1 = 1,646.ln-1 và B1 = 1,889.l1 

 Chiều rộng lỗ hình thứ nhất lấy nhỏ hơn chiều rộng ở lỗ hình trước tinh bằng một 
lượng giãn rộng. 

 Muốn bảo đảm cho chiều rộng lỗ hình tăng dần theo hướng cán thì khi thiết kế lỗ 
hình trước tinh chọn đoạn cạnh thẳng b’ nhỏ và như vậy phần uốn cạnh tăng lên, cho nên 

chiều rộng lỗ hình lớn lên. Như vậy ở những lỗ hình thô đầu có thể chọn b’ = 0,5.l với 
những lỗ hình về sau (theo hướng cán) b’ = (0,2 ÷ 0,4).l. 

 Sau khi xác định được chiều rộng B tính các kích thước còn lại của lỗ hình thô bằng 
các biểu thức đã biết. 

     α
α

−
+α== sin

.01745,0

bl
cos'.bXB.5,0

0
 

suy ra: 

   

α−
α

α

−
α

α

=
cos

.01745,0

sin

B.5,0
.01745,0

sin.l

'b
0

 

   
0.01745,0

'bl
R

α

−
=  

   H = b’.sinα + R(1 - cosα) 
Vì đã có ϕ = 1300 suy ra α = 250

 

Do đó: 

   )B.5,0l.97,0(6,15
906,0

436,0

423,0

B.5,0
436,0

423,0.l

'b 1

1
−=

−

−
=  

   )'bl.(29,2
436.0

'bl
R 1

1 −=
−

=  

   H = 0,423.b’ + 0,094R1 
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 Giả thiết rằng với lỗ hình trước tinh ta chọn b’n-1 ≈ 0,3.ln-1. Sau khi xác định chiều 
rộng của nó và chiều rộng của lỗ hình đầu tiên, sau đó dùng các công thức đã biết tính lại 
đoạn cạnh thẳng b’ và nhận được giá trị quá lớn, ví dụ b’1 > 0,6.l1 thì các kích thước của lỗ 

hình trước tinh phải tính lại với giá trị 
   b’n-1 = (0,2 ÷ 0,25).ln-1 

 Để tham khảo và đơn giản hoá quá trình tính toán có thể sử dụng các giá trị của 
đoạn cạnh thẳng b’ theo từng lần cán như sau 

 X Khi có 5 lần cán: 
  b’1 = 0,6.l1;  b’2 = 0,35.l2;  b’3 = 0,25.l3;  b’4 = 0,2.l4;       

 Y Khi có 6 lần cán:  
  b’1 = 0,6.l1;  b’2 = 0,4.l2;  b’3 = 0,35.l3;  b’4 = 0,25.l4; b’5 = 0,2.l5;            

 Với cách chọn như trên bảo đảm chiều rộng lỗ hình tăng dần theo hướng cán. Chọn 
chiều rộng phôi theo chiều rộng của lỗ hình thứ nhất với một khoảng trống cho giãn rộng 

tõ 2 ÷ 10 mm. 

 c/ Xác định bán kính lượn ở đỉnh và ở đầu cạnh  

 Bán kính lượn ở đỉnh phải đảm bảo điền đầy tốt ở góc, hệ số giãn dài ở đỉnh nên lấy 
dài hơn ở cạnh. 

 - Xác định hệ số giảm chiều cao ở đỉnh lỗ hình. Trên cơ sở hình 7.26 xác định độ 
dày m  ở đỉnh:     

   
α

α−+
=−

α
+

α
=

cos

)cos1(Rh
R

cos

R

cos

h
m  

Khi α = 450 ta có: 

 
707,0

R.293,0h
m

+
=  

  Vì góc α ở lỗ hình tinh và trước 
tinh đều như nhau vì vậy: 

h’ = η.h;   
 R’ = η.R 

 h’, h - Chiều dày cạnh trước và 
sau khi cán. 

 R’, R - Bán kính ở đỉnh của phôi 
trước và sau khi cán. 

η - hệ số biến dạng ở đỉnh góc. 
 

 
R.293,0h

R..293,0h.

m

'm

+
η+η

==η   

    (7.12) 
 Nếu R’ = η.R thì hệ số giảm chiều cao ở đỉnh và ở cạnh sẽ như nhau. Vậy để có sự 

điền đày tốt ở đỉnh thì bán kính lượn ở đỉnh sẽ phải lấy lớn hơn trị số η.R. 
Ví dụ:  

Xác định bán kính lượn khi có 5 lần cán định hình (ngược hướng cán): 
  R5;  R4 = η4.R5;  R3 = η3.R4;  R2 = η2.R3;  R1 = η1.R2 

ở đây:  
 η1, η1, η1, η1, η1 - các hệ số biến dạng đã xác định từ trước. 

 Các bán kính đầu cạnh (hình 7.26): 
  r’4 = r5 + ∆h5  r’2 = r5 + ∆h3 

  r3 = ∆h4  r1 = ∆h2 

 Hoặc cũng có thể chọn: r’ = 0,5.h và r = 0,35.h 

H.7.26. Xác định bán kính lượn ở lỗ hình
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    7.5.6. Ví dụ về thiết kế lỗ hình cán thép góc N010 theo TCVN 

 a/ Các số liệu ban đầu 

 Thiết kế lỗ hình cán thép góc N010 
theo TCVN (hình 5.16) 

         l = 100 mm với dung sai ± 2;  
         h = 6,5; 7; 8 mm với dung sai ± 0,60  
         h = 10; 12; 14; 16 mm với dung sai ± 

0,65; R1 = 12 mm; r’ = 4 mm.  
Vật liệu: thép CT38. 

Đường kính trục cán D = 500 mm 
Tốc độ vòng quay trục cán n = 120 

vßng/phót. 
Vì thép góc có nhiều chiều dày h nên ở đây ta chọn h = 10 mm để tính toán có F = 

1920 mm2.   

b/ Thiết kế và tính toán 

X Xác định các kích thước của sản phẩm ở trạng thái nóng 

Chiều dài cạnh l = (100 - 1,5).1,013 ≈ 100 mm 

Chiều dày cạnh h = (10 - 1,5).1,013 ≈ 9,6 mm (có xét đến một phần dung sai âm). 
Tổng chiều dài cạnh tính theo đường trung bình (khi khai triển thép góc): 

 2.ltb = 2.(100 - 0,5.9,6) = 190,4 mm. 
Với thép góc N010 chọn 5 lần cán định hình. Tham khảo đồ thị hình 5.12 và các số 

liệu thực tế chọn hệ số giảm chiều cao như sau: 

∑ == 41,76,1.6,1.6,1.45,1.25,1
h

H
 

  Y Xác định chiều cao phôi ban đầu: 
  H = 9,6.7.41 ≈ 71 lấy tròn 70 mm 
Chiều dài cạnh qua từng lần cán (theo hướng cán) 

  h1 = 70/1,6 ≈ 44 mm   h4 = 17/1,45 ≈ 12 mm  
  h2 = 44/1,6 ≈ 27,5 mm h5 = 12/1,25 ≈ 9,6 mm 

  h3 = 27,5/1,6 ≈ 17 mm 
Lượng ép ∆h của từng lần cán  

  ∆h1 = H - h1 = 70 - 44 = 26 mm 
  ∆h2 = h1 - h2 = 44 - 27,5 = 16,5 mm 
  ∆h3 = h2 - h3 = 27,5 - 17 = 10,5 mm 

   ∆h2 = h1 - h2 = 17 - 12 = 5 mm 
   ∆h2 = h1 - h2 = 12 - 9,6 = 2,4 mm 

 Kiểm tra lại góc ăn với lần cán đầu tiên khi đường kính trục Dmin = 450mm: 

  '3620
44450

26
1cosar

hD

h
1cosar 0

1min
1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

∆
−=α  

 Với số vòng quay của trục cán n = 120 vòng/phút suy ra:  

   s/m82,2
60

120.45,0.14,3
V ==  

 Theo đồ thị (hình 6.11) ta tìm được góc ăn α =250, vậy lượng ép trên là cho phép. 
Đối với các lần cán khác nhau ta cũng thử lại tương tự. Trên cơ sở lượng ép ta  
tìm lượng giãn rộng trong lỗ hình từ biểu thức (2.1) với k∆b = k’.k” (bảng 7.6). 

 Lượng giãn rộng trong lỗ hình V, lỗ hình tinh 

Hình 7.26: Các kích thước của 
thép góc N010 TCVN 
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mm2,1

11,0.2,270
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2.4,2.190.2
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)1(1)hh(
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22
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⎥
⎥
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⎤

⎢
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⎣
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⎝
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=

⎥
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⎤

⎢
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⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
α+++

∆
=∆ ∆

  2.btb = 2.l (tính theo đường trung bình). 
Chiều rộng vật cán lúc đi vào lỗ hình V (chiều rộng lỗ hình IV) 

  2.b4 = 2.btb5 - ∆b5 = 190,4 - 1,2 = 189,2 mm 
 Lượng giãn rộng trong lỗ hình IV, trước tinh 

mm5,2

152,0.219

2,189
)152,01(1)1217(

5,1.5,2.2,189.2
b

24 =

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+++

=∆   

Chiều rộng vật cán lúc đi vào lỗ hình IV (chiều rộng lỗ hình III) 

  2.b3 = 2.btb4 - ∆b4 = 189,2 - 2,5 = 186,7 mm 
Lượng giãn rộng trong lỗ hình III 

mm9,5

214,0.216

7,186
)214,01(1)175,27(

4,1.5,10.7,186.2
b

23 =

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+++

=∆   

Chiều rộng vật cán lúc đi vào lỗ hình IV (chiều rộng lỗ hình II) 

  2.b2 = 2.btb3 - ∆b3 = 186,7 - 5,9 = 180,8 mm 
 Lượng giãn rộng trong lỗ hình II (thô) 

mm7,7

279,0.3,211

8,180
)279,01(1)5,2744(

2,1.5,16.8,180.2
b

22 =
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⎥
⎦
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=∆   

Chiều rộng vật cán lúc đi vào lỗ hình IV (chiều rộng lỗ hình I) 

   2.b1 = 2.btb2 - ∆b2 = 180,8 - 7,7 = 173,1 mm 
 Lượng giãn rộng trong lỗ hình I (thô) 

mm9

355,0.203

1,173
)355,01(1)4470(

1.26.1,173.2
b

21 =

⎥
⎥
⎦
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⎠
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⎝
⎛+++

=∆   

Chiều rộng B của phôi được xác định theo chiều rộng của lỗ hình I 

   B = 2.btb2 - ∆b1 = 173,1 - 9 = 164,1 mm 

 Z Xác định các góc ở đỉnh của lỗ hình thô 

 Theo phương pháp thiết kế thì để bảo đảm góc ở đỉnh của thép góc là 900 thì ở lỗ 
hình tinh và trước tinh chọn góc ϕ = 900:  ϕ4 = ϕ5 = 900 

 Đối với lỗ hình I, chọn ϕ1 = 1300. 

 [ Xác định các góc ở đỉnh của lỗ hình II và III (ϕ2, và ϕ3) 

 Tổng lượng ép trong các lỗ hình II; III; IV là 
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    Σ∆h2, 3, 4 = ∆h2 + ∆h3 + ∆h4 = 16,5 + 10,5 + 5 = 32 mm 
 Trong các lỗ hình này góc ϕ giảm dần từ ϕ = 1300 đến ϕ = 900 do đó: 

   Σ∆ϕ = ∆ϕ2 + ∆ϕ3 + ∆ϕ4 = 1300 - 900 = 400 

 Hệ số tỷ lệ giảm góc ϕ so với lượng ép ∆h là: 25,1
32

40

h
m ==

∆
ϕ∆

=
∑
∑

 

Như vậy góc ϕ ở lỗ hình II sẽ là: 0
2

0
2 4,1095,16.25,1130b.

h
130 ≈−=∆

∆
ϕ∆

−=ϕ
∑
∑

 

 Góc ϕ ở lỗ hình III là: 0
323 965,10.25,14,109b.

h
≈−=∆

∆
ϕ∆

−ϕ=ϕ
∑
∑

 

 Góc ϕ ở lỗ hình IV là: ϕ4 = 900; ϕ5 = 900 

 Kết quả tính toán của 5 lỗ hình được tổng hợp trong bảng 7.8 

Bảng 7.8. kết quả tính toán 
Số lỗ hình µ h (mm) ∆h (mm) 2btb (mm) 2∆b (mm) ϕ (độ) 

Phôi 
I 
II 
III 
IV 
V 

- 
1,6 
1,6 
1,6 
1,45 
1,25 

70 
44 

27,5 
17 
12 
9,6 

- 
26 

16,5 
10,5 

5 
2,4 

- 
173,1 
180,8 
186,7 
189,2 
190,4 

- 
9 

7,7 
5,9 
2,5 
1,2 

- 
130 
109 
96 
90 
90 

µ - hệ số biến dạng µ = H/h ; h - chiều dày cạnh; ∆h - lượng ép 
2.btb - chiều rộng tổng 2 cạnh; ∆b - tổng giãn rộng trên 2 cạnh; ϕ - góc uốn ở đỉnh  

 

 c/ Cấu tạo các lỗ hình 

 1 Lỗ hình 5: lỗ hình tinh 
 Lỗ hình có cạnh thẳng, bán kính lượn ở đỉnh Rf = 12 mm; r’ = 4 mm 

 Giãn rộng trong lỗ hình là giãn rộng tự do vì thép góc N010 theo TCVN có nhiều 
chiều dày cạnh h khác nhau. Song để cán được sản phẩm này chỉ cần một lỗ hình tinh với 
hai lỗ hình trước tinh nhằm đảm bảo được dung sai trên chiều dài cạnh là ± 2 mm. Một lỗ 
hình trước tinh cán thép góc dày 6,5; 7; 8 và 10 mm, lỗ hình trước tinh kia để cán thép góc 

dày 12; 14 và 16mm. 
 

  Chiều rộng lỗ hình tinh: 
B5 = 2.l5.cosα5 = 2.95,5.0,707=135 mm 

 Chiều rộng miệng rãnh trục trên chọn 
B’5 ≈ 1,7.l5’ 

 B’5 = 1,7.100 = 170 mm 
 Chiều sâu rãnh trục 

 mm85
2

170
'B.5,0H 55 ===  

 2 Lỗ hình trước tinh IV - uốn cạnh 
 Chiều dài cạnh l4 = 94,6 mm 

 Theo bảng số liệu (bảng 7.8) thì chiều 
dày cạnh trong lỗ hình IV (H. 7.28) là: 

 Chiều dày cạnh h4 = 12 mm 
 Góc ϕ có trị số ϕ4 = 900 và α4 = 90 - 1/2ϕ4 = 

450. 

H. 7.27.Cấu tạo lỗ hình tinh của 
thép góc N010 TCVN 
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 Về nguyên tắc phải xác định được đoạn cạnh thẳng b’ sao cho chiều rộng toàn bộ 
lỗ hình phải giảm dần ngược hướng cán. Muốn vậy phải xác định chiều rộng của lỗ hình I 

(thô). Trên cơ sở ấy thiết kế lại kết cấu lỗ hình trước tinh IV có uốn cạnh. 
 Giả thiết chọn b’4 = 0,3.l4 = 0,3.94,6 = 28,4 mm 

 Chiều rộng B của lỗ hình IV tính theo biểu thức (7.11) 

  

mm1,160707,0).4,286,94.(275,1.2707,0.4,28.2

sin.
.01745,0

'bl
.2cos'.b.2X.2B

04

=−+=

α
α

−
+α==

  

 Đối với lỗ hình thô I, ta có  
 - Chiều dài cạnh:    

   mm6,86
2

1,173
l1 ==   

 - Góc ϕ1 = 1300 và α1 = 250 
 Giả thiết chọn b1’ = 0,6.l1 = 0,6.86,6 = 52 mm 

 - Chiều rộng của lỗ hình I 

  

mm3,161423,0.
436,0

5261,86
.2906,0.52.2

sin.
.01745,0

'bl
.2cos'.b.2X.2B

011

=
−

+=

α
α

−
+α==

  

 Từ cách tính trên đây chiều rộng B4 = 160,1 mm không phù hợp giả thiết rằng sự 
biến đổi chiều rộng từ lỗ hình II, III, IV chỉ với 1 mm qua từng lỗ hình thì chiều rộng B 

của lỗ hình IV phải là B4 = 164,1 (ở trên ta tính được B4 = 160,1mm).  
Như vậy để tăng được chiều rộng của lỗ hình IV ta phải chọn lại trị số b4’ nhỏ đi 

(nhỏ hơn 28,4 mm), ví dụ: 
   b’4 = 0,2.l4 = 0,2.94,6 = 19 mm 

 B4 = 2.X4 = 2.19.0,707 + 2.1,275.(94,6 - 19).0,707 = 163,9 ≈ 164 mm 
 Bán kính uốn cạnh trên đường trung bình  

   R4 = 1,275.(94,6 - 19) = 1,275.75,6 = 96,5 mm 
 Bán kính uốn cạnh mặt trên đường trung bình  

   mm5,90
2

12
5,96

2

h
R'R 4

44 =−=−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung bình  

   mm5,102
2

12
5,96

2

h
R"R 4

44 =+=+=  

 Chiều cao rãnh trục trên tính theo biểu thức (5.9) 
   H4 = 0,707.19 + 0,293.96,5 = 41,7 mm 

 Bán kính lượn ở đỉnh góc  
   R14 = η4.R15 = 1,45.12 = 17 mm 

 Bán kính lượn ở đầu cạnh 
   r’4 = r’5.∆h5 = 4.2,4 = 6,4 mm 

 Các số liệu tính toán ghi lên bản vẽ lỗ hình (hình 7.28) 

 3 Lỗ hình III - lỗ hình thô 

   l3 = 93,4 mm 
 Theo số liệu ở bảng 7.8 có 

   h3 = 17mm; ϕ = 960 
 Chiều rộng của lỗ hình III 
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   B3 = B4 - l = 163,9 - 1 = 162,9 mm 
 Độ dài đoạn cạnh thẳng b’3 tính theo biểu thức (7.11): 

   

3
3

3

3
3

33

3

cos
.01745,0

sin

B.5,0
.01745,0

sin.l

'b
α−

α
α

−
α

α

=  

 
với α3 = 90 - 0,5.ϕ3 = 90 - 0,5.96 = 420 = 

0,733 rad 
 sin420 = 0,699;   cos420 = 0,743 

           mm21
743,0

733,0

669,0

163.5,0
733,0

669,0
4,93

'b 3 =
−

−
=  

Bán kính uốn cong cạnh theo đường trung 
bình  

 mm5,98
733,0

214,93
R3 =

−
=  

 Bán kính uốn cạnh mặt trên đường trung 
bình  

mm90
2

17
5,98

2

h
R'R 3

33 =−=−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung 
bình 

mm107
2

17
5,98

2

h
R"R 3

33 =+=+=  

 Chiều cao rãnh trục trên tính theo biểu 
thức (7.9) 

 H3 = B’3.sinα3 + R3.(1 - cosα3) = 21.0,669 
+ 98,5.(1 - 0,743) = 40,3 mm  

 Bán kính lượn ở đầu cạnh 
  r’ = ∆h4 = 5 mm 

 Bán kính lượn ở đỉnh góc  
  R13 = 1,6.R14 = 1,6.17 = 27 mm 

 Độ nghiêng đầu cạnh chọn 10% 
 4 Lỗ hình II - thô 

 Theo số liệu ở bảng 7.8 
 l2 = 90,4 mm; h2 = 27,5 mm; ϕ2 = 1090; α2 

= 35030’ 
sin 35030’= 0,5807; cos35030’= 0,8141 

 Xác định độ dài đoạn thẳng b’2: 

 mm7,31
814,0

619,0

581,0

162.5,0
619,0

581,0
4,90

'b 2 =
−

−
=  

H.7.28. Cấu tạo lỗ hình cán thép góc 
N010 TCVN, cạnh cân 
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 Chiều rộng của lỗ hình II: B2 = B3 - l = 162,9 - l ≈ 162,9 mm 
Bán kính uốn cong cạnh theo đường trung bình  

   mm95
619,0

7,314,90
R2 =

−
=  

 Bán kính uốn cong cạnh mặt trên đường trung bình  

   mm25,81
2

5,27
95

2

h
R'R 2

22 =−=−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung bình  

   mm75,108
2

5,27
95

2

h
R"R 2

22 =+=+=  

 Chiều cao rãnh trục trên tính theo biểu thức (7.9) 
          H2 = 31,7.sin35030’ + 95.(1 - cos35030’) = 36,2 mm  

 Bán kính lượn ở đầu cạnh 
   r’2 = r3 + ∆h3 = 4 + 10,5 = 14,5 mm 

 Bán kính lượn ở đỉnh góc  
   R12 = 1,6.R13 = 1,6.27 = 43 mm 

 Độ nghiêng đầu cạnh chọn 10% 

5 Lỗ hình I - thô 

 Theo số liệu ở bảng 7.8 
   L1 = 86,6 mm; h1 = 44 mm; ϕ21 = 1300; α1 = 250 

sin 250 = 0,423;  cos250 = 0,906 
 Xác định độ dài đoạn thẳng b’1: 

   mm7,54
906,0

436,0

423,0

161.5,0
436,0

423,0
6,86

'b 1 =
−

−
=  

 Chiều rộng của lỗ hình I 
   B1 = B2 - l = 162 - l ≈ 161 mm 

Bán kính uốn cong cạnh theo đường trung bình  

   mm2,73
436,0

7,546,86
R2 =

−
=  

 
 Bán kính uốn cong cạnh mặt trên đường trung bình  

   mm2,51
2

44
2,73

2

h
R'R 1

11 =−=−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung bình  

   mm2,95
2

44
2,73

2

h
R"R 1

11 =+=+=  

 Chiều cao rãnh trục trên tính theo biểu thức (7.9) 
          H1 = 54,7.sin250 + 73,2.(1 - cos250) = 30 mm  

 Bán kính lượn ở đầu cạnh 
   r’1 = ∆h2 = 16,5 mm 

 Bán kính lượn ở đỉnh góc  
   R1.1 = 1,6.R1.2 = 1,6.43 = 68 mm 

 Độ nghiêng đầu cạnh chọn 10% 
 Chọn chiều rộng phôi vào lỗ hình I 
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 Theo tính toán (bảng 7.8) ta có 
 Chiều cao phôi h0 = 70 mm. 

 Chiều rộng phôi phải phù hợp với chiều rộng của lỗ hình I, nghĩa là: 
   B0 = 161 - 9 = 152 mm 

 Vì chiều dày cạnh của lỗ hình I lớn, góc uốn cạnh nhỏ, phôi dÓ vào lỗ hình vì thế 
chỉ cần để một khoảng trống cho giãn rộng nhỏ, cho nên chọn B0 như sau: 

   B0 = 155 mm 
Tất cả các số liệu tính toán được thống kê lại trong bảng 7.9 

    7. 5.7. Ví dụ về thiết kế lỗ hình cán thép góc không cân (chữ L) N0 12,5/8 

 a/ Các số liệu ban đầu 

 Đường kính trục cán: D = 500 mm. 
 Số vòng quay của trục cán: n = 120 vòng/phút. 

 Kích thước thép góc N012,5/8 TCVN; Vật liệu: thép CT38. 
  la = 125± 2 mm ; lb = 80± 2 mm  (dung sai ± 2);  

h = (7 ÷ 8)±0,6 mm (dung sai ± 0,60);  h = (10 ÷ 12)±0,65 mm (dung sai ± 0,65)  
R1 = 11 mm; r’ = 3,7 mm.  

Thiết kế cho h = 10 mm để có diện tích tiết diện F = 1970 mm2. 

Bảng 7.9. Các thông số thiết kế lỗ hình cán thép góc N010 TCVN 

b/ Tính và thiết kế lỗ hình 

1 Xác định các kích thước của sản phẩm ở trạng thái nóng (lấy một phần dung sai 
âm) 

   la nóng = (125 - 1,5).1,013 = 125 mm 

lb nóng = (80 - 1,5).1,013 = 80 mm 
Chiều dày cạnh 

  hnãng = (10 - 0,5).1,013 = 9,6 mm 
Chiều dài 2 cạnh tính theo đường trung bình: 

  la nóng + lb nóng = 125 + 80 - 9,6 = 195,4 mm 
 Trên cơ sở đồ thị (hình 7.22) xác định các hệ số biến dạng của từng lần cán như 

sau: 

∑ == 41,76,1.6,1.6,1.45,1.25,1
h

H
 

  Chiều cao phôi  h0 = 9,6.7.41 ≈ 71 lấy tròn 70 mm 

Chiều dài cạnh qua từng lần cán (theo hướng cán) 
  h1 = 70/1,6 ≈ 44 mm   h4 = 17/1,45 ≈ 12 mm  

  h2 = 44/1,6 ≈ 27,5 mm h5 = 12/1,25 ≈ 9,6 mm 

Sè 
lỗ 

hình 
l b’ l - 

b’ 
B h ϕ R R’ R” H R1 r r1 K

 
I 
II 
III 
IV 
V 

Phôi 
86,6 
90,4 
93,4 
94,6 
95,2 

 
54,7
31,7
21 
19 
- 

 
31,9 
58,7 
72,4 
75,6 

- 

155 
161 
162 
163 
164 

- 

70 
44 

27,5
17 
12 
9 

 
130
109
96 
90 
90

 
73,2
95 

98,5
96,5

- 

 
51,2 
81,25

90 
90,5 

- 

 
95,2 

108,75
107 

102,5 
- 

 
30 

36,2 
40,3 
41,7 
67,3 

 
68 
43 
27 
17 
12 

 
- 

14,5
- 

6,4 
4 

 
16,5

- 
50 
- 
- 

 
10
10
10
10
- 

l - chiều dài cạnh, mm            ϕ - góc uốn cạnh, độ                                                R1 - bán kính lượn ở đỉnh, mm 
h - chiều cao, mm                   R - bán kính uốn cạnh, mm;                                    r - bán kính lượn đầu cạnh mặt dưới, mm 
b’ - đoạn cạnh thẳng, mm       R’- bán kính uốn mặt trên đường trung bình, mm  r1- bán kính lượn đầu cạnh mặt dưới, mm 
B - chiều rộng lỗ hình, mm     R”-bán kính uốn mặt dưới đường trung bình, mm  K - độ nghiêng đầu cạnh, % 
h - chiều dày cạnh, mm          H - chiều cao rãnh trục, mm  
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  h3 = 27,5/1,6 ≈ 17 mm 
Lượng cán ∆h của từng lần cán  

  ∆h1 = H - h1 = 70 - 44 = 26 mm 
  ∆h2 = h1 - h2 = 44 - 27,5 = 16,5 mm 
  ∆h3 = h2 - h3 = 27,5 - 17 = 10,5 mm 

   ∆h2 = h1 - h2 = 17 - 12 = 5 mm 
   ∆h2 = h1 - h2 = 12 - 9,6 = 2,4 mm 

 Xác định góc ăn α1 đối với lần cán I khi đường kính trục D = 450mm 

   '3620
44450

26
1cosar

hD

h
1cosar 0

1min
1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

∆
−=α  

 Với số vòng quay của trục cán n = 120 vòng/phút suy ra  

   s/m82,2
60

120.45,0.14,3
V ==  

 Theo đồ thị (hình 6.11) tìm được góc ăn α =250
  - điều kiện ăn được thoả mãn.

 Xác định lượng giãn rộng ở từng lỗ hình (vì có kích thước tương tự nên có thể sử 
dụng các đại lượng giãn rộng ở ví dụ 7.6) 

∆b5 = 1,2 mm; ∆b4 = 2,5 mm; ∆b3 = 5,9 mm; 

∆b2 = 7,7 mm; ∆b1 = 9 mm;   
 Tổng chiều dài của từng lần cán (tính theo đường trung bình) 
   la4 + lb4 = 194,2 mm;   la3 + lb3 = 191,7 mm;  

la2 + lb2 = 185,8 mm;   la1 + lb1 = 178,1 mm; 
 Để thiết kế lỗ hình cần biết chiều dài của cạnh dài và cạnh ngắn. Trên cơ sở lượng 

giãn rộng chung, tính lượng giãn rộng riêng trên mỗi cạnh theo biểu thức: 

   
ba

a
a ll

l.b
b

+
∆

=∆    
ba

b
b ll

l.b
b

+
∆

=∆   

 Trên cơ sở tính toán được các giá trị sau: 
  ∆ba5 = 0,7 mm;    la5 = 120,2 mm;     ∆ba5 = 0,5 mm;    la5 = 75,2 mm 
  ∆ba4 = 1,5 mm;    la4 = 119,2 mm;     ∆ba4 = 1,0 mm;    la4 = 74,7 mm 

∆ba3 = 3,7 mm;    la3 = 118 mm;        ∆ba3 = 2,2 mm;    la3 = 73,7 mm 
  ∆ba2 = 4,8 mm;    la2 = 114,3 mm;     ∆ba2 = 2,9 mm;    la5 = 71,5 mm 
  ∆ba1 = 5,5 mm;    la1 = 109,5 mm;     ∆ba1 = 3,5 mm;    la1 = 68,6 mm 

Góc ϕ ở đỉnh tương tự như ví dụ 7.6 
  ϕ1 = 1300; ϕ2 = 1090; ϕ3 = 960; ϕ4 = ϕ5 = 900 

 Bảng 7.10. Các trị số tính toán cho ví dụ 7.7 

Số lỗ hình à h (mm) ∆h 
(mm) 

la + lb la 
lb 

(mm) 2∆b (mm) ϕ (độ)

Phôi 
I 
II 
III 
IV 
V 

- 
1,6 
1,6 
1,6 

1,45 
1,25 

70 
44 

27,5 
17 
12 
9,6 

- 
26 

16,5 
10,5 

5 
2,4 

- 
178,1 
185,8 
191,7 
194,2 
195,4 

- 
109,5 
114,3 
118,0 
119,5 
120,2 

- 
68,6 
71,5 
73,7 
74,7 
75,2 

- 
9 

7,7 
5,9 
2,5 
1,2 

- 
130 
109 
96 
90 
90 

µ - hệ số biến dạng µ = H/h ;                              la - chiều dài cạnh lớn, mm 
h - chiều dày cạnh, mm;                                      lb - chiều dài cạnh nhỏ, mm 
∆h - lượng ép, mm                                              ∆b - lượng giãn rộng, mm    

la + lb - chiều rộng tổng 2 cạnh, mm;                  ϕ - góc uốn ở đỉnh, độ  
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Thiết kế các lỗ hình: bắt đầu từ lỗ hình tinh 

 2 Lỗ hình V - tinh  

Về nguyên tắc nên bố trí lỗ hình sao cho chiều cao H của cạnh lớn và nhỏ như 
nhau, nghĩa là phải có một sự cân bằng theo hình chiếu đứng của các cạnh 

Từ kết quả trên bảng 7.10 
  la.sinαa = lb.sinαb 

  

a

b

b

a

sin

sin

l

l

α
α

=  vì αa = 900 - αb và sinαa = cosαb nên 

  b
b

a tg
l

l
α=  suy ra 

b

a
b l

l
arctg=α   

Ta có:  0
b 586,1arctg

2,75

2,120
arctg ===α ;  αa = 900 - 580 = 320 

Chiều rộng lỗ hình tinh: 
 B5 = lacosαa + lbcosαb = 120,2. cos320 + 75,2.cos580 = 141,8 mm 

Chiều sâu rãnh lỗ hình: 
 H5 = 1,2.lb.sinαb = 1,2.80.sin580 = 81,4 mm 

Chiều rộng miệng lỗ hình trục trên 
 B’5 = H5(cotgαb + cotgαa) = 81,4.(cotg580 + cotg320) = 181 mm 

Bán kính lượn ở đỉnh: R’5 = 11 mm 
Bán kính lượn ở đầu cạnh: r’5 = 3,7 mm 

Để có thể cán thép góc có nhiều chiều dày cấn sử dụng 2 lỗ hình sau: 
- Lỗ hình tinh cho h = 7 mm 
- Lỗ hình tinh cho h = 10 mm 

Với chiều dày h = 9 mm và h = 12 mm (bảng 7.10) chỉ cần thay đổi khe hở của 2 lỗ 
hình trên. 

3 Lỗ hình trước tinh IV 

 Theo bảng số liệu (bảng 7.10) ta có: 
 la = 119,5 mm; lb = 74,7 mm; h4 = 12 mm; ϕ4 = 900 (hình 7.29) 

 Lỗ hình trước tinh bố trí sao cho đường phân giác trùng với đường thẳng đứng αa = 
αb = 450. Sau đó xác định bán kính uốn cạnh nhỏ thành bán kính uốn tạo chiều rộng của lỗ 

hình của tất cả các lần cán (hình 7.29). 
 Chọn b’b4 = 0,2.lb4 = 0,2.74,7 = 14,9 mm 

 Hình chiếu nằm ngang của cạnh nhỏ; 
  Xb4 = 0,707.14,9 + 1,275.(74,7 - 14,9).0,707 = 64,7 mm 

 Chọn b’b1 = 0,6.lb1 = 0,6.68,6 = 41,2 mm;  ϕ = 1300 ta có   

 mm7,63432,0.
436,0

2,416,68
906,0.2,41X 1b =

−
+=   

 Kết quả cho thấy sự khác nhau giữa hai chiều rộng Xb quá nhỏ. Cho nên ta chọn lại 
  b’b1 = 0,7.lb1 = 0,7.68,6 = 48 mm 

  mm4,63432,0.
436,0

486,68
906,0.48X 1b =

−
+=  

 Căn cứ vào các giá trị trên ta chọn các giá trị Xb như sau: 
 Xb4 = 64,7 mm; Xb3 = 64,1 mm; Xb2 = 63,7 mm; Xb1 = 63,4 mm 

 Như vậy tổng chiều rộng của lỗ hình được tăng lên 1÷1,5 mm theo hướng cán 
 Đối với cạnh lớn, hình chiếu nằm ngang có giá trị sau: 
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  Xa4 = Xb4 + la4 - lb4 = 64,7 + 119,5 - 74,5 = 109,7 mm    
 Đoạn thẳng la4 - lb4 = 44,8 mm chính là phần nằm ngang của cạnh lớn. 

Chiều rộng toàn bộ lỗ hình:  
  B4 = Xa4 + Xb4 = 109,7 +64,7 = 174,4 mm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bán kính uốn cạnh 
trên đường trung bình  

   R4 = 1,275.(74,7 - 14,9) = 76,0 mm 
 Bán kính uốn cạnh mặt trên đường trung bình  

   mm70
2

h
R'R 4

44 =−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung bình  

   mm82
2

h
R"R 4

44 =+=  

 Chiều cao rãnh trục:  H4 = 0,707.14,9 + 0,293.76 = 32,8 mm 
 Bán kính lượn ở đỉnh góc: R1 = η4.R1

5 = 1,45.11 = 16 mm 
 Bán kính lượn ở đầu cạnh: r’ = 0,5.h = 6 mm 

 Độ nghiêng đầu cạnh chọn 10%. 

  4 Lỗ hình thô III  

 Theo số liệu ở bảng 7.10: 
  lb3 = 73,7 mm; h3 = 17 mm; ϕ = 960; α3 = 420; Xb3 = 64,1 mm  

 Xác định độ dài đoạn thẳng b’3: 

   mm3,18
743,0

733,0

669,0

1,64
733,0

669,0
7,73

'b 2 =
−

−
=  

H.7.29. Cấu tạo lỗ hình cán thép góc N012,5/8 (chữ L) 
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 Bán kính uốn cong cạnh: mm5,75
733,0

3,187,73
R3 =

−
=  

 Bán kính uốn cong cạnh mặt trên đường trung bình  

   mm67
2

17
5,75

2

h
R'R 3

33 =−=−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung bình  

   mm84
2

17
5,75

2

h
R"R 3

33 =+=+=  

 Đoạn nằm ngang của cạnh lớn: la3 - lb3 = 1180 - 73,7 = 44,3 mm 
 Hình chiếu nằm ngang của cạnh lớn: Xb3 = 64,1 + 44,3 = 108,4 mm 
 Chiều rộng của lỗ hình: B3 = Xa3 + Xb3 = 64,1 + 108,4 = 172,5 mm  

 Chiều cao của rãnh lỗ hình: 
          H2 = 18,3.sin420 + 45,5.(1 - cos420) = 31,6 mm  

 Bán kính lượn ở đỉnh góc: R13 = 1,6.R12 = 26 mm 
Bán kính lượn ở đầu cạnh (trên): r’2 =  ∆h3/2 = 6 mm 

 Độ nghiêng đầu cạnh chọn 10% 

 5 Lỗ hình thô II 

 Theo số liệu ở bảng 7.10 
 lb2 = 71,5 mm; h2 = 27,5 mm; ϕ = 1090; α2 = 35030’; Xb2 = 63,7 mm  

 Xác định độ dài đoạn thẳng b’2: mm6,28
743,0

619,0

581,0

7,63
619,0

581,0
5,71

'b 2 =
−

−
=  

 Bán kính uốn cong cạnh: mm2,69
619,0

6,285,71
R2 =

−
=  

 Bán kính uốn cong cạnh mặt trên đường trung bình  

   mm4,55
2

5,27
2,69

2

h
R'R 2

22 =−=−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung bình  

   mm83
2

5,27
2,69

2

h
R"R 2

22 =+=+=  

 Đoạn nằm ngang của cạnh lớn: la2 - lb2 = 114,3 - 71,5 = 42,8 mm 
 Hình chiếu nằm ngang của cạnh lớn: Xb2 = 63,7 + 42,8 = 106,5 mm 
 Chiều rộng của lỗ hình: B2 = Xa2 + Xb2 = 63,7 + 106,5 = 170,2 mm  

 Chiều cao của rãnh lỗ hình: 
 H2 = 28,6.sin35030’ + 69,2.(1 - cos35030’) = 29,5 mm  

 Bán kính lượn ở đỉnh góc: R12 = 1,6.R13 = 42 mm 
Bán kính lượn ở đầu cạnh (dưới): r’2 =  ∆h3/2 = 14 mm 

 Độ nghiêng đầu cạnh chọn 10% 

 6 Lỗ hình thô I  

 Theo số liệu ở bảng 7.10 
  lb1 = 68,6 mm; h1 = 44 mm; ϕ = 1300; α3 = 250; Xb1 = 63,4 mm  

 Xác định độ dài đoạn thẳng b’b1: 
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   mm48
906,0

436,0

423,0

4,63
436,0

423,0
.6,68

'b 1b =
−

−
=  

 Bán kính uốn cong cạnh: mm2,47
436,0

486,68
R1 =

−
=  

 Bán kính uốn cong cạnh mặt trên đường trung bình  

   mm2,25
2

44
2,47

2

h
R'R 1

11 =−=−=  

 Bán kính uốn cạnh mặt dưới đường trung bình  

   mm2,69
2

44
2,47

2

h
R"R 1

11 =+=+=  

 Đoạn nằm ngang của cạnh lớn: la1 - lb1 = 109,5 - 68,6 = 40,9 mm 
 Hình chiếu nằm ngang của cạnh lớn: Xb1 = 64,1 + 40,9 = 104,3 mm 
 Chiều rộng của lỗ hình: B1 = Xa1 + Xb1 = 63,4 + 104,3 = 167,7 mm  

 Chiều cao của rãnh lỗ hình: 
          H1 = 48,8.sin250 + 47,2.(1 - cos250) = 25,1 mm  

 Bán kính lượn ở đỉnh góc: R11 = 1,6.R12 = 67 mm 
Bán kính lượn ở đầu cạnh (trên): r’1 =  0,35.h1 = 15 mm 

 Độ nghiêng đầu cạnh chọn 10% 

 7 Xác định chiều rộng phôi 

 Theo bảng 7.10 ta có chiều cao phôi h0 = 70 mm 
 Chiều rộng phôi B0 = B1 - ∆b1 = 167,7 - 9 = 158,7 mm 

 Thiết kế lỗ hình như trên cho phép thực hiện hạn chế giãn rộng. Vì vậy chọn B0 
=160 mm. Tổng hợp các số liệu ta lập được bảng 7.11 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Số lỗ 
hình lb bb’ l a- lb lb - bb’ B h ϕ Xb Xa R R’ R

Phôi 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
68,6 
71,5 
73,7 
74,7 
75,2 

 
48 
28 

18,3 
14,9 

- 

 
40,9 
42,8 
44,3 
44,8 

- 

 
20,6 
42,9 
55,4 
59,8 

- 

160 
167,7 
170,2 
172,5 
174 

141,8

70 
44 

27,5 
17 
12 
9,6 

 
130 
109 
96 
90 
90 

 
63,4 
63,7 
64,1 
64,6 
39,8 

 
104,3 
106,5 
108,4 
109,4 
102 

 
47,2 
69,2 
75,5 
76 
- 

 
25,2 
55,4 
67 
70 
- 

69
8
8
8

l - chiều dài cạnh, mm                                         ϕ - góc uốn cạnh, độ                                                         R
b’ - đoạn cạnh thẳng, mm                                    R - bán kính uốn cạnh, mm;                                             r
la -lb - đoạn nằm ngang của cạnh lớn, mm           R’- bán kính uốn mặt trên đường trung bình, mm            
la -b’b - đoạn nằm ngang của cạnh lớn, mm         R”-bán kính uốn mặt dưới đường trung bình, mm            

B - chiều rộng lỗ hình, mm                                 h - chiều dày cạnh, mm                                           

                 Bảng 7.11. Các thông số thiết kế lỗ hình cán thép góc không cân N0 12,5/8 TCVN
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7.6. Thiết kế lỗ hình cán một số sản phẩm đơn giản 

    7.6.1. Thiết kế lỗ hình cán thép tròn 

 a/ Máy cán thép tròn và phương pháp cán 

 Thép tròn được cán trên các máy sau: 

- Máy cán dây D = 250 ÷ 300 mm. 

- Máy cán hình cỡ nhỏ D = 250 ÷ 350 mm. 

- Máy cán dẹt và băng thép D = 300 ÷ 450 mm. 

- Máy cán hình cỡ trung D = 400 ÷ 550 mm. 

- Máy cán hình cỡ lớn D = 600 ÷ 750 mm. 
Các máy cán hình mới và hiện đại có đường kính trục cán nhỏ hơn so với 

đường kính trục cán của các máy bố trí hàng, chữ Z (bàn cờ) v.v ... 
Máy cán hình hiện đại có năng suất cao, tốc độ cán lớn, bố trí liên tục thành 

từng nhóm giá: cán thô, cán trung gian, cán tinh. Cán trung gian và cán tinh có thể 
có 2 nhóm giá song song, giữa các nhóm giá liên tục có có giá trục đứng và giá trục 
nằm ngang xen kẽ. Phôi liệu cho máy cán liên tục có tiết diện vuông (80 x 80) và 
(100 x 100) dài 12 m, sản lượng đạt đến 0,9 triệu tấn/năm. 

 
 
Thứ tự và các bước tính toán cho 1 sản phẩm thép tròn như sau: 

H.7.30. Các hệ thống lỗ hình thường dùng để cán thép tròn 
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1 Chọn hệ thống lỗ hình cán thô theo kiểu máy (bố trí hàng hay liên tục) với 
kích thước của thép tròn. 

2 Quá trình tính là ngược hướng cán, có tính đến một phần dung sai âm, 
nhiệt độ kết thúc cán. 

Xác định kích thước sản phẩm ở trạng thái nóng 
3 Xác định hệ số giãn dài ở lỗ hình tinh, trước tinh, tìm diện tích tiết diện 

của lỗ hình ôvan và vuông trước tinh. Để xác định 2 hệ số giãn dài nói trên có thể 
tham khảo thông số thực nghiệm như trên đồ thị hình 7.31  ta có: 

  µtron = 1,1 ÷ 1,2 

  µovan = 1,18 ÷ 1,28 
 4 Tính lượng giãn rộng trong lỗ hình 
tinh để xác định kích thước lỗ hình ôvan trước 
tinh. Theo diện tích tiết diện của lỗ hình vuông 
trước tinh xác định cạnh và các kích thước khác 
của lỗ hình vuông, từ lỗ hình vuông này trở về 

sau tính theo hệ thống lỗ hình giãn dài (đã học ở 
chương 2). 

 5 Tính các kích thước của lỗ hình thô theo hệ thống đã chọn 

 b/ Thiết kế lỗ hình cán thép tròn trên máy cán liên tục 

Ngày nay các máy cán hình liên tục được thiết kế và chế tạo rất phổ biến. 
Khi cán liên tục phải đảm bảo hằng số cán là liên tục đồng thời khi cán liên tục có 
thể phải lật thép giữa các giá, hoặc không lật thép nếu có các giá trục đứng và trục 
nằm ngang xen kẽ. Khi thiết kế lỗ hình phải sử dụng một lượng kéo căng giữa các 
giá và do đó sau khi lật phôi thì thường phôi không ổn định cho nên muốn dẫn 
hướng vào phải kẹp chặt phôi, điều này làm mài mòn nhanh bề mặt dẫn hướng và 
chóng hư hỏng.  

Khi cán liên tục nhiều xí nghiệp đã sử dụng có hiệu quả hệ lỗ hình ôvan và 
ôvan cạnh ở nhóm giá cán tinh có trục đứng và trục nằm ngang xen kẽ. Hệ số giãn 

dài của hệ thống này thường là µ = 1,4 ÷ 1,45 từ ôvan cạnh nọ sang ôvan cạnh kia 
(H.7.30 ) 
 Các bước thiết kế lỗ hình cán thép tròn theo hệ thống ôvàn và ôvan cạnh trên 
máy cán hình cỡ nhỏ sau: 
 1 Xác định kích thước theo lỗ hình tinh và trước tinh sau đó đến các lỗ hình 
thô (Hình 7. 30c) 
 2 Tìm kích thước của ôvan cạnh trên cơ sở các đồ thị thể hiện mối liên hệ 
giữa góc ăn, tốc độ cán, hệ số giãn dài từ các hình 7.32 và 7.33. 
 Hệ số giãn dài trong lỗ hình ôvan chọn như sau: 

  µovan = 1 + 1,25(µov-c - 1) 
3 Tìm hệ số giãn dài từ ôvan cạnh nọ sang ôvan cạnh kia:  

µ = µov.µov-c  

5 25 50 75 

1,1

1,2

1,3

µov(µt) 

100 125 150

µtrßn(µvu«ng) 

Đường kính d (cạnh a), mm 

H.7.31. Đồ thị xác định hệ số giãn dài 
ở lỗ hình tinh và trước tinh 
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Ta có:  n21
n

0
tron ....

F

F
µµµ==µ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trước hết tìm diện tích và kích thước của tất cả các lỗ hình ôvan cạnh: 

 Lấy tỷ số:  ;25,12,1
b

h

cov

cov ÷=
−

−  chọn ;25,1
b

h

cov

cov =
−

−  

 Ta có   Fov-c = hov-c.bov-c = 0,94b2
ov-c. 

 Vậy      covcov F.06,1b −− = ;   hov-c = 1,25.bov-c   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Từ diện tích của lỗ hình ovan cạnh tìm hệ số giãn dài và diện tích của các 
lỗ hình ôvan trung gian.  

 Ta có:  ( )[ ] cov
2

covcovcovcovov 25,025,1125,11. −−−−− µ−µ=−µ+µ=µµ=µ ; 

 Vậy:   
5,2

5063,025,0
cov

µ++
=µ − .    

   
cov

ov
−µ

µ
=µ ; ta cã:   covcovov F.F −−µ= . 
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36 
 
28 
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Chiều rộng lỗ hình ôvan cạnh (mm) 
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H.7.32. Quan hệ giữa góc ăn, hệ số giãn dài và chiều rộng của lỗ 
hình ôvan cạnh (đường kính trục cán D = 250 mm 

µ = 1,5 µ = 1,4 

µ = 1,3 

µ = 1,2 

µ = 1,1 
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H.7.33. Quan hệ giữa góc ăn, hệ số giãn dài và chiều rộng của lỗ 
hình ôvan cạnh (đường kính trục cán D = 350 mm 

µ = 1,5 µ = 1,4 µ = 1,3 
µ = 1,2

µ = 1,1
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 5 Để tìm kích thước của các lỗ hình ôvan trung gian phải tìm lượng giãn 
rộng trong các lỗ hình ovan cạnh theo đồ thị hình 7.34 và 7.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trong trường hợp đường kính trục cán không phù hợp phải làm theo phương 
pháp nội suy: 

   
350

D
.Bb ∆=∆       

∆b: trị số tìm được trên đồ thị khi đường kính trục cán D = 350 mm. 

 Như vậy chiều rộng và chiều cao lỗ hình ôvan là: bbb covov ∆−= −  

   
Sb2

F3
h

ov

ov
ov +

=  

µov-c = 1,5

µov-c = 1,4

µov-c = 1,3

µ0v-c = 1,2
µov-c = 1,1

10

8

6

4

2

0

Chiều rộng lỗ hình ôvan cạnh (mm) 

L
−î

ng
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iã
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m
m

 

H.7.34. Xác định lượng giãn rộng theo chiều rộng của  ôvan cạnh 
và hệ số giãn dài (đường kính trục cán D = 250 mm 

10     15      20     25      30     35     40     45      50     55       60 
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H.7.35. Xác định lượng giãn rộng theo chiều rộng của  ôvan cạnh 
và hệ số giãn dài (đường kính trục cán D = 350 mm 

16
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2

Chiều rộng lỗ hình ôvan cạnh (mm) 
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 S: khe hở giữa 2 trục cán (mm). 
Có thể tính lại lượng giãn rộng trong lỗ hình ôvan theo biểu thức: 

   ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
∆÷=∆

'
TB

TB
KTBTBov

b

h
R.h.5,045,0b    

 ∆bov: lượng ép trung bình = (b’TB - bov-TB) 
 RKTB: bán kính làm việc 
 b’TB: chiều dày của phôi ôvan cạnh 
 bov-TB: chiều dày trung bình của lỗ hình ôvan 
 Chiều cao của lỗ hình ôvan: 

    ovov b'hh ∆+=  

 Có thể hiệu chỉnh lại kích thước tính toán cho phù hợp. 

 c/ Ví dụ cán thép tròn  d = 16 mm trên máy cán liên tục D = 250 

 X Các số liệu ban đầu 
 Nhóm giá cán tinh: 2 giá cuối với đường kính trục cán D = 280 mm; các giá 
còn lại với đường kính trục cán D = 330 mm. 
 Phôi vào nhóm giá cán tinh có các kích thước: h7.b7 = 44,38 mm. Diện tích 
tiết diện: F7 = 1280 mm2. 
 Hệ thống lỗ hình thô: ôvan - ôvan cạnh.  

Quá trình tính toán là ngược hướng cán. 
 Y Thực hiện tính toán 

- Lỗ hình tròn tinh: 

  75,15
2

5,0
16dng =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  mm 

  d15 = 15,75.1,014 = 16 mm 

  2
22

15
15 mm201

4

16.14,3

4

d.
F ==

π
=  

Chọn µ15 = 1,15 và µ14 = 1,2 (theo đồ thị 7.31) 
- Lỗ hình ôvan trước tinh 
Diện tích tiết diện: 

  F14 = µ15.F15 = 1,15.201 = 231 mm2. 

- Lượng giãn rộng trong lỗ hình tròn xác định theo đồ thị hình 6.12 ta có: ∆b 
= 2 mm. 

Chiều rộng lỗ hình trên giá 14: 

  b14 = d15 - ∆b15 = 16 - 2 = 14 mm 
Chiều cao lỗ hình ôvan trên giá trục đứng 14 với khe hở S = 2 mm. 

  mm1,23
214.2

231.3

Sb2

F3
h

14

14
14 =

+
=

+
= . 
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Các lỗ hình còn lại ở các giá cán khác nhau sẽ tính theo hệ thống ôvan-ôvan 
cạnh. 

Hệ số giãn dài chọn như sau: àov-c = 1,2 ÷ 1,3 

 Hệ số giãn dài ở lỗ hình ôvan: àov-c = 1,25 ÷ 1,4 

 Hệ số giãn dài từ ôvan cạnh nọ sang ôvan cạnh kia: µ = àov. àov-c = 1,5 ÷ 1,8 

 Tại giá 13: 

 Lỗ hình ôvan cạnh của giá có trục nằm ngang: 

   2
141413 mm277231.2,1F.F ==µ= . 

 Phôi đi từ giá thứ 7 đến giá 13 do đó có 3 cặp lỗ hình ôvan cạnh với: 
   F7 = 1280 mm2. 

 Vậy:  665,1
277

1280

F

F
. 33

13

7
covov ===µµ=µ − . 

 Nói chung khi cán liên tục có tốc độ lớn, ở nhóm giá cán tinh không nên 
dùng hệ số giãn dài lớn để tránh mòn lỗ hình, ở lỗ hình ôvan lấy hệ số giãn dài lớn 
hơn ở lỗ hình ôvan cạnh. Biết được hệ số giãn dài xác định diện tích tiết diện và các 
kích thước của lỗ hình. 
 Diện tích «van cạnh:  F13 = 0,75.b13.h13 = 277 mm2. 

 Vậy chiều rộng lỗ hình:      b13 = mm1,17F.06,1 13 = ; 

 Chiều cao lỗ hình:           h13 = 1,25.b13 = 21,4 mm. 
- Lượng giãn rộng trong lỗ hình xác định theo đồ thị H.7.34 và H.7.35: 

  ∆b13 = 3 mm. 

Giá cán 12 - ôvan: 

Diện tích lỗ hình: F12 = 338 mm 

Chiều rộng lỗ hình: b12 = b13 - ∆b13 = 17,1 -3 = 14,1 mm 
Chiều cao lỗ hình, khi khe hở S = 3,5 mm: 

  mm32
5,31,14.2

338.3

Sb2

F3
h

12

12
12 =

+
=

+
= ; 

Bán kính lỗ hình tính theo biểu thức: 
ov

2
ov

2
ov

12 h4

hb
R

+
=   

Giá cán 11 - ôvan cạnh: 

Diện tích lỗ hình: F11 = 426 mm2. 

Chiều rộng lỗ hình: mm2,21426.06,1F.06,1b 1111 ===  

Chiều cao lỗ hình: h11 = 1,25. 21,2 = 26,5 mm 

Với µ11 = 1,28 tìm ∆b11 theo đồ thị H.7.34 và H.7.35 ta có: ∆b11 = 4 mm 
Kiểm tra lại lượng giãn rộng ở giá 12 theo biểu thức: 
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  ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
∆÷=∆

'
TB

TB
KTBTB12

b

h
R.h.5,045,0b  

Víi   mm4,58,109,15
32

338
2,21.75,0hTB =−=−=∆  

  mm8,159
2

5,10330
RKTB =

−
= ; 

  mm5,4)
9,15

4,5
(8,159.4,5.45,0b12 ==∆ . 

Khoảng trống dành cho giãn rộng ở lỗ hình giá 12: 

  mm5,55,2632hhB 111212 =−=−=∆ . 

Các kích thước ôvan không phải thay đổi lại vì lượng giãn rộng có thể điều 
chỉnh bởi khe hở giữa 2 trục cán. 

Giá cán 10 - lỗ hình ôvan 

Diện tích lỗ hình: F10 = 337 mm2 

Chiều rộng nằm ngang (chiều dày lỗ hình):  

b10 = b11 - ∆b11 = 21,2 - 4 = 17,2 mm 
Chiều cao lỗ hình, khi khe hở S = 5 mm. 

  mm8,40
52,17.2

537.3

Sb2

F3
h

10

10
10 =

+
=

+
= ; 

Bán kính lỗ hình tính theo biểu thức: 
10

2
10

2
10

10 h4

hb
R

+
=  

Giá cán 9 - ôvan cạnh: 

Diện tích lỗ hình: F9 = 709 mm2. 

Chiều rộng lỗ hình: mm4,27709.06,1F.06,1b 99 ===  

Chiều cao lỗ hình: h9 = 1,25. 27,4 = 34,2 mm 

Tìm  ∆b9 theo đồ thị H.7.34 và H.7.35 ta có: ∆b9 = 4,5 mm 

Kiểm tra lại lượng giãn rộng ∆b10  theo biểu thức: 

  ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∆
∆÷=∆

'
TB

TB
KTBTB10

b

h
R.h.5,045,0b  

Với   mm4,71,135,20
8,40

537
4,27.75,0hTB =−=−=∆  

  mm5,158
2

1,13330
RKTB =

−
= ; 

  mm6,5)
5,20

4,7
.(5,158.4,7.45,0b10 ==∆ . 
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Khoảng trống dành cho giãn rộng ở lỗ hình giá 10: 

  mm6,62,348,40hhB 91010 =−=−=∆ . 

Các kích thước ôvan không phải thay đổi lại vì lượng giãn rộng có thể điều 
chỉnh bởi khe hở giữa 2 trục cán.   

Giá cán 8 - ôvan 

Diện tích lỗ hình: F8 = 920 mm2 

Chiều rộng nằm ngang (chiều dày lỗ hình): 

b8 = b9 - ∆b9 = 27,4 - 4,5 = 22,9 mm 
Chiều cao lỗ hình, khi khe hở S = 6,5 mm. 

  mm8,52
5,69,22.2

920.3

Sb2

F3
h

8

8
8 =

+
=

+
= ; 

Diện tích phôi vào lỗ hình 8:  
F7 = h7.b7 = 44.38 = 1672 mm2 

Khoảng trống của lỗ hình ôvan dành cho giãn rộng: 

  mm8,8448,52hhb 788 =−=−=∆ ; 

Kiểm tra lại lượng giãn rộng theo biểu thức: 

  mm1,114,175,28
8,52

920
38.75,0hTB =−=−=∆  

  mm3,156
2

4,17330
RKTB =

−
=  

  mm3,7)
5,28

1,11
(3,156.1,11.45,0b8 ==∆  

Do 7,3 < 8,8 nên quá trình cán sẽ không tạo bavia. 
Diện tích tiết diện ôvan có thể tính chính xác bằng biểu thức: 
  Fov = hov.S + Kbn.hov(bov - S). 
S: khe hở giữa 2 trục cán; 
hov: chiều cao ôvan ở trục đứng; 
bov: chiều dày (rộng) ôvan; 

Kbn: hệ số tính theo tỷ số 
Sb

h

ov

ov

−
; (hình 7.36) 

  TB00KTB hD
b

F
DD −=−= . 

D0:đường kính ban đầu và là khoảng cách giữa 2 đường tâm trục cán khi đã 
gá lắp trục để cán. 

Đường kính vành trục: Dv = D – S  trong thực tế là đường kính danh nghĩa, 
trên cơ sở của đường kính này người ta tính đường kính làm việc trung bình DKTB. 
Hằng số cán liên tục được tính từ giá cuối cùng (giá 15) với V = 15 m/s; suy ra n = 
1023,6 vßng/phót. 
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Đường kính làm việc trung bình: 

  mm4,267
16

201
280

d

F
DHDD 15

0KTB =−=−=−=  

  K15 = F15.DKTB.n = 201.267,4.1023,6 = 55.106. 

d/ Cấu tạo lỗ hình tinh và 2 lỗ hình trước tinh 

1 cấu tạo lỗ hình tinh 

Có nhiều cách thiết kế lỗ hình tinh khi cán thép tròn. 
Kích thước của lỗ hình tròn, với phôi ở trạng thái nóng: 

  ( )
2

d015,1012,1d 21
nóng

∆−∆
−÷=     

Trong đó: ∆1: dung sai dương của sản phẩm 

  ∆2: dung sai âm của sản phẩm 
Thông thường thì đường kính phôi ở trạng thái nguội theo dung sai âm là: 

  
2

dd 2
nguội

∆
−=       

Đối với thép có chất lượng thì đường kính phôi ở trạng thái nguội theo dung 
sai dương được tính như sau: 

  
2

dd 2
nguội

∆
+= ;    hoặc:

2
dd 21

nguội
∆−∆

−=  

Ví dụ, để cán thép tròn với độ chính xác thường 4,0
5,020d +

−=  và với độ chính 

xác cao 2,0
4,020d +

−= . 

Ta có:  mm9,19
2

4,02,0
20dnguéi =

−+
−=  

  ( ) mm16,209,19.015,1012,1dnãng ≈÷= . 

Khi thiết kế lỗ hình tròn tinh thông thường ta có: 

H.7.36. Đồ thị xác định  Kbn 
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- Chiều rộng lỗ hình tròn BK (đường kính thép tròn ở trạng nóng) như trên 
hình 7.37a: 

  ( ) ( )015,1012,1.dB 1K ÷∆+= ; 

- Khe hở giữa các vành trục: D.
25

1

8

1
s ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ÷= ; 

D: đường kính trục cán. 

- Bán kính ở vành trục:           r ≈ 0,1d 
d: đường kính thép tròn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đối với thép tròn có đường kính nhỏ thì khe hở giữa các vành trục lỗ hình có 

một độ nghiêng (làm rộng miêng lỗ hình) nhằm tránh bavia trên sản phẩm 
(H7.37b). Cách cấu tạo là vẽ vòng tròn có đường kính ở trạng thái nóng của sản 
phẩm (dnong = 1,013.d) sau đó kẻ trục nằm ngang và xác định khe hở S, tiếp theo kẻ 
một đường nghiêng với trục nằm ngang tiếp tuyến với vòng tròn (H7.37b). 

Từ hình vẽ ta thấy: 

  α=== tg
DC

AD

OB

AB
k . 

Với độ nghiêng k khác nhau (tùy theo kích thước sản phẩm) tìm được giá trị 
Bk (chiều rộng lỗ hình) ở bảng 7.12. 

Bán kính lượn ở vành trục: r = (0,08ữ0,1).d 

2 Cấu tạo lỗ hình ôvan và vuông trước tinh 

Đối với lỗ hình ôvan (H2.28) và ta có biểu thức (xem lại chương 2): 

Bán kính vẽ ôvan: 
ov

2
ov

2
ov

ov h4

hb
R

+
= ; 

Khe hở giữa 2 trục cán S = (0,01ữ0,05).D 

H.7.37. Cấu tạo lỗ hình tròn tinh 
a/ cấu tạo thông thường; b/ cấu tạo có độ nghiêng 
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Bảng 7.12. Độ nghiêng và đường kính nằm ngang của lỗ hình tinh 

D k α Bk 

105 ÷ 50 

55 ÷ 50 

45 ÷ 30 

30 ÷ 10 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

11020’ 
16040’ 
21050’ 
26035’ 

1,021.dnong - 0,2.S 
1,050.dnong - 0,3.S 
1,081.dnong - 0,4.S 
1,12.dnong - 0,5.S 

D: đường kính sản phẩm   α: góc nghiêng với tiếp tuyến 
k: độ nghiêng     Bk: chiều rộng lỗ hình 

Lỗ hình vuông có bán kính lượn (H.2.30): 
  H = b = 1,14.C 

Kích thước thực tế: ;SC.14,1b'
v −=  hv = 1,14.C – 0,82.r; r = 0,15.C 

3 Ví dụ: xác định các kích thước của lỗ hình tinh, trước tinh (ôvan) và trước 

lỗ hình ôvan theo phương pháp đồ thị để cán thép tròn d = 50 mm. 

Lỗ hình tinh 

Không xét dung sai ta có đường kính sản phẩm ở trạng thái nóng như sau: 

  mm7,5050.013,1dnong ==  

Chọn k = 0,4 và S = 5 mm. Theo bảng 7.1 ta có: 

  mm8,5245,07,50.081,1S.4,0d.081,1Bd nongknong =−=−=−  

Bán kính lượn vành trục: r = 0,08.50,7 = 4 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

H.7.38. Đồ thị xác định chiều cao ôvan một bán kính theo 
đường kính thép tròn thành phẩm 
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Lỗ hình ôvan trước tinh (một bán kính). 

Theo đồ thị hình 7.38 với thép tròn d = 50 mm ta tìm được h/d = 0,93. Vậy 
chiều cao của lỗ hình ôvan là: h = 0,93.d = 0,93.50 = 46,5 mm. 

Từ đồ thị hình 7.39 với thép tròn d = 50 mm ta tìm được h/b = 0,65. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do đó chiều rộng lỗ hình ôvan là: mm5,71
65,0

5,46

65,0

h
b === . 

Chọn khe hở S  = 5 mm. 
Bán kính vẽ ôvan: 

  
( )

( )
( )

( ) mm41
55,46.4

55,465,71

Sh4

Shb
R

222

ov =
−

−−
=

−
−−

=  

Diện tích tiết diện ôvan: 

  ( ) ( ) 2
v0 mm5,232755,465,71

3

2
5.5,71Shb

3

2
S.bF =−+=−+= ; 

Lỗ hình vuông trước lỗ hình ôvan 

Nói chung phôi đi vào lỗ hình ôvan (trước tinh) có nhiều dạng: hình vuông, 
ôvan một bán kính hoặc nhiều bán kính, ôvan cạnh, sáu cạnh, tròn v.v... 

ở đây tính cho một dạng lỗ hình là hình vuông (hệ vuông-ôvan-tròn). Đối 
với phương pháp này có thể chọn kích thước cạnh C của lỗ hình vuông trước lỗ hình 
ôvan trước tinh theo kích thước sản phẩm thép tròn d. Mối quan hệ giữa các kích 
thước này có thể xem  trong bảng 7.13 trên cơ sở các thông số thực nghiệm. 

H.7.39. Quan hệ giữa đườn kính thép tròn d 
với tỷ số h/b của trục ôvan một bán kính 



Giáo trình: Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán 

Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng - 2005 

156

Bảng 7.13. mối quan hệ giữa các kích thước của 3 lỗ hình: tinh, trước 
tinh và trước trước tinh khi cán thép trong thông thường. 

Quan hệ kích thước ôvan và ôvan sản phẩm Đwờng kính sản 
phẩm tròn d (mm) 

h 

d 

b 

h 

Cạnh vuông C 

5 ÷ 7 

7 ÷ 9 

9 ÷ 11 

12 ÷ 15 

16 ÷ 20 

21 ÷ 25 

26 ÷ 35 

36 ÷ 40 

42 ÷ 50 

52 ÷ 60 

65 ÷ 80 
> 80 

0,69 ÷ 0,78 

0,75 ÷ 0,85 

0,80 ÷ 0,85 

0,80 ÷ 0,87 

0,87 ÷ 0,90 

0,90 ÷ 0,92 

0,90 ÷ 0,94 
0,9 

0,91 
0,92 
0,92 
0,92 

2,35 ÷ 2,5 

1,75 ÷ 2,1 

1,67 ÷ 1,8 

1,6 ÷ 1,7 

1,5 ÷ 1,6 

1,47 ÷ 1,5 

1,47 ÷ 1,5 

1,4 ÷ 1,5 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

5 ÷ 7 

7 ÷ 9 

d + (0,25 ÷0,5) 
d + 1 
d + 2 
d + 3 
d + 3 

d + (4÷7) 

d + (8÷12) 

d + (12÷15) 

d + (12÷15) 

d + (12÷15) 

 
Từ ví dụ trên với thép tròn d = 50 mm, ta có: 
Cạnh lỗ hình vuông trước lỗ hình ôvan: C = d + 8 = 50 + 8 = 58 mm 

Bán kính lượn ở đỉnh lỗ hình: r = (0,1 ÷ 0,15).C = 0,12.58 = 7 mm. 
Diện tích lỗ hình vuông:  Fv = C’ - 0,86.r2 = 582 - 42 = 3322 mm2. 

 

 

 

 

 

 

4 Ví dụ tính kích thước lỗ hình vuông-ôvan-vuông theo phương pháp 
đồ thị. Hệ lỗ hình này trên hình 7.41 

 

 

 

 

 

b

C 

H.7.40- Các kích thước lỗ hình cán thép tròn đường kính d = 50mm. 

81,8 

58

81
,8

 

r 
7 3 

6 

r 6 

71,5

46
,5

 

5  41 

52,8 

50
,7

 5 r 4 

bov

h o
v 

H.7.41 Hệ thống lỗ hình ôvan - vuông.

S 

A 

R S 

a
ra S a
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Với A = 45 mm, theo đồ thị hình 7.42 tìm được  

16,1
h

a
;68,1

h

A

ovov

== ; .35,2
h

b

ov

ov =  

 Vậy:  mm8,26
68,1

45

68,1

A
hov === . 

 Khe hở S được xác định theo biểu thức sau: 

   Sov = (0,15 ÷ 0,2).A 

   Sov = (0,15 ÷ 0,2).hov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Khe hở S cũng có thể chọn theo đồ thị hình 7.39 như sau: 
   Sov = 0,15.hov = 0,15. 26,8 = 4 mm 
 Chiều rộng của «van: bov = 2,25.hov = 2,35.26,8 = 63 mm. 

 Bán kính ôvan: 
( )

( ) mm25,49
48,264

48,2663
R

22

ov =
−

−−
= ; 

 Cạnh của lỗ vuông (a) tiếp theo: 
   A = 1,16.hov = 1,16.26,8 = 31 mm; 
 Khe hở của lỗ hình vuông cạnh A: SA = 5 mm. 
 Khe hở của lỗ hình vuông cạnh a: 
   Sa = 0,12.31 = 4 mm 
 Bán kính lượn ở đỉnh lỗ hình vuông A: rA = 5 mm 
 Bán kính lượn ở đỉnh lỗ hình vuông a: ra = 4 mm. 
 Diện tích hình vuông A: 
   FA = 452 – 0,86.52 = 2004 mm2; 
 Diện tích lỗ hình ôvan: 
  Fov = bov.S + 2/3bov(hov-S) = 63.4+2/3.63(26,8-4) = 1212 mm2 
 Diện tích hình vuông a: 
   Fa = 312-0,86.42 = 947 mm2. 

 Hệ số giãn dài trong lỗ hình ôvan: 65,1
1212

2004

F

F

ov

A
ov ===µ  
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H.7. 42. Quan hệ giữa kích thước của phôi vuông 
cạnh A đưa vào ôvan theo hệ thống ôvan-vuông 
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 Hệ số giãn dài trong lỗ hình vuông a: 28,1
947

1212

F

F

a

ov
a ===µ . 

 Trong trường hợp đã biết các cạnh a và A, ta tìm chiều rộng của lỗ hình ôvan 
trên cơ sở cạnh A. Sau đó tìm chiều cao ôvan trên cơ sở cạnh a. 
 Ví dụ: có cạnh A = 30 mm và a = 21 mm, theo đồ thị hình 7.42 tìm được tỷ 
số A/h = 1,69;  b/h = 2,53. 

 Vậy chiều cao của ôvan là:  mm75,17
69,1

30

69,1

A
hov === ; 

 Chiều rộng của lỗ hình ôvan: bov = 2,53.h = 2,53.17,7 = 45 mm; 
 Để tìm chiều cao thật của lỗ hình ôvan, tìm a/h, quy ước rằng a = Aquy ước =21 
mm. Theo đò thị hình 7.13 ta có: a/h = 1,28; vậy: 

   mm5,164,16
28,1

21

28,1

a
h ≈=== ; 

 Lấy hov = 16,5. Các kích thước khác được tính như sau: 
 SA = 4 mm, rA = 4 mm, Sov = 3 mm, Sa = 3 mm, ra = 3 mm. 

Bán kính «van: Rov = 40,9 mm. 
 Diện tích tiết diện FA = 886 mm2, Fov = 540 mm2, Fa = 433 mm2. 

 Hệ số giãn dài trong lỗ hình ôvan: 64,1
540

886

F

F

ov

A
ov ===µ ; 

 Hệ số giãn dài trong lỗ hình ôvan: 25,1
433

540

F

F

a

ov
a ===µ ; 

 ở các máy cán dây thép vì kích thước sản phẩm nhỏ nên cần phải đảm bảo 
nhiệt độ cán cuối cùng do đó phải ứng dụng hệ số giãn dài lớn (phải đảm bảo điều 
kiện ăn kim loại) vì vậy mối quan hệ giữa các kích thước có thể tham khảo các đồ 
thị ở hình 7.43. 
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H.7. 43. Quan hệ giữa kích thước của phôi vuông và ôvan 
theo hệ thống vuông- ôvan-vuông trên máy cán dây 
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    ®/ Ví dụ:thiết kế lỗ hình cán thép dây φ6,5 mm trên máy cán dây liên tục 

 1 Các số liệu ban đầu 
 Máy cán dây gồm nhóm giá cán thô 9 giá; hai nhóm giá cán trung gian mỗi 
nhóm 4 giá; hai nhóm giá cán tinh mỗi nhóm 6 giá. Máy có thể cán dây với đường 

kính φ5,5 ÷ 6 mm sau 21 lần cán; cán dây φ6,5 sau 19 lần cán (bỏ giá 16 và giá 17- 
nhóm giá cán tinh); Kích thước phôi vuông 80 x 80 x 12000. (Cũng có máy cán dây 

với đường kính φ6,5 từ phôi vuông 60 x 60 sau 17 lần cán. 
 Quá trình biến dạng xảy ra chủ yếu ở nhóm giá cán thô, lượng ép chọn theo 

góc ăn cho phép. ở các giá cuối của nhóm giá cán tinh, hệ số giãn dài chọn theo 

điều kiện bảo đảm độ chính xác của sản phẩm, tránh sự mài mòn lỗ hình. ở nhóm 
giá cán trung gian, hệ số giãn dài chọn theo khả năng của hệ lỗ hình ôvan-vuông. 

 2 Tính và thiết kế lỗ hình 

 Nếu với dây φ6,5 mm có dung sai ± 0,5 mm thì đường kính dây ở trạng thái 
nguội được tính như sau: 

   mm5,6
2

055,0
5,6

2
dd 21

nguội =
−

−=
∆−∆

−= ; 

 Đường kính dây ở trạng thái nóng: 

   mm6,65,6.014,1d.014,1d nguéinãng === ; 

 Diện tích lỗ hình tinh: 

   2
22

19
19 mm2,34

4

6,6.14,3

4

d.
F ==

π
= ; 

 Cho rằng sau 17 lần cán sẽ có dây đường kính 8 mm và đường kính dây ở 
trạng thái nóng: 

   mm1,8014,1
2

5,05,0
8dnãng =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−= ; 

 Hệ số giãn dài từ sau lần cán 17 đến lần cán 19 sẽ là: 

   51,1
6,6

1,8
2

2

1917 ==µ − ; 

 Hệ số này tương đối cao do đó phải chỉnh lại lần cán thứ 17 sao cho: 

   45,14,11917 ÷=µ − ; 

 Chọn hệ số giãn dài trong lỗ hình tinh µ19 = 1,15. 

 Vậy ở lần cán thứ 18 ta có: 23,1
15,1

42,1
18 ==µ ; 

 Diện tích tiết diện lỗ hình 18: 2
191918 mm3,39F.F =µ= ; 

 Diện tích tiết diện lỗ hình 17 ôvan cạnh hoặc tròn):  
2

17 mm5,483,39.23,1F == ; 
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 Từ giá 10 đến giá 17 là quá trình cán theo hệ thống ôvan-vuông 
 Do đó hệ số giãn dài từ lỗ hình vuông nọ đến lỗ hình vuông kia là: 
 Hệ số giãn dài tổng từ sau lần cán 15 đến lần cán 17 (vuông-ôvan-tròn) là 

µ15÷17 = 1,45 cho rằng lần cán thứ 17 có thể nhận được dây 8 mm. Kích thước các lỗ 
hình vuông trung gian ghi trong bảng 7.14. Trên cơ sở kích thước các lỗ hình vuông 
tìm kích thước và diện tích của các lỗ hình ôvan và ôvan trước tinh. 
 

Số giá cán Số lần cán Diện tích tiết 
diện F, mm. 

Hệ số giãn dài Cạnh hình 
vuông C, mm

9 
11 
13 
15 
19 

9 
11 
13 
15 
17 

286 
168 

105,8 
70,3 
48,5 

 
1,7 
1,6 
1,5 

1,45 

17 
13,2 
10,9 
8,5 
- 

 

 ở lần cán 18 trên giá trục đứng, lượng giãn rộng trong lỗ hình tròn có thể 
tính theo biểu thức thực nghiệm sau: 

   mm3,16,6.270.03,0d.D.03,0b19 ≈==∆   

 Để có được một khoảng trống dự phòng ta lấy ∆b19 = 1,5 mm. 
  Vậy b18 = 6,6 - 1,5 = 5,1 mm 
 Chiều cao lỗ hình ôvan trước tinh  

   mm5,10
11,5.2

3,39.3

Sb.2

F.3
h

18

18
18 =

−
=

−
=    

 Lỗ hình ôvan cạnh lân cận 17 

 ở trên đã dự định sau lần cán 17 có thể nhận được dây d = 8 mm; song khi 
cán dây d = 6,5 mm  thì lỗ hình này phải giảm tiết diện. 
   F17 = 48,5 mm2 

 Vậy nếu chọn lỗ hình này với tỷ số trục: 15,1
b

h

17

17 =  

 Thì từ hình 2.13 ta có: 

 22
17

2
17171717 mm5,48b.86,0b.15,1.75,0b.h.75,0F ==== ; 

 Do đó:  mm5,7
86,0

5,48
b17 == ;  h17 = 1,15.7,5 = 8,6 mm; 

 Lỗ hình trung gian 16 

 Tổng hệ số giãn dài trong 2 lỗ hình 16 và 17: 

   µ16-17 = 1,45 

Bảng 7.14. Kích thước lỗ hình vuông nhóm giá cán trung gian để cán dây thép d = 6,5mm
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 Lỗ hình 16 là một lỗ hình ôvan trước tinh khi cán dây d = 8 mm. Vì thế hệ số 
giãn dài lần cán 16 và 17 lấy như nhau: 

   21,145,11716 ==µ=µ  

 Diện tích ôvan sau lần cán 16 là: 

   2
171716 mm5,585,48.21,1F.F ==µ= ; 

 Khi hệ số giãn dài µ17 = 1,21 và chiều rộng ôvan cạnh b17 = 7,5 mm thì lượng 
giãn rộng trong lỗ hình 17 chọn theo đồ thị 7.35 và nội suy ta được: 

   mm8,1b17 =∆ ; 

 Chiều dày ôvan (chiều rộng nằm ngang) của lỗ hình 16: 

   mm7,58,15,7bbb 171716 =−=∆−= ; 

 Chiều cao lỗ hình (giá trục đứng): 

   mm1,13
27,5.2

5,58.3

Sb.2

F.3
h

16

16
16 =

+
=

+
= ; 

 Lỗ hình ôvan 14 (giá trung gian) 

 Ta có µ14-15 = 1,5. ở đây chọn hệ số giãn dài ở lỗ hình ôvan lớn hơn ở lỗ hình 
vuông: 

   ).1(25,11 vov −µ+=µ  

  víi  ( )[ ]125,11. vvvov −µ+µ=µµ=µ ;  

Do đó:   
5,2

.563o,o25,0
v

µ++
=µ ; đồng thời 

ov
v µ

µ
=µ ;  

Vậy:   2,1
5,2

5,1.5063,025,0
v15 =

++
=µ=µ ; 25,1

2,1

5,1
14 ==µ ; 

Diện tích ôvan: 2
151514 mm5,843,70.2,1F.F ==µ= . 

Khi C15 = 8,5, µ15 = 1,2 chọn lượng giãn rộng ∆b15 theo đồ thị hình 7.44 được  

∆b15 = 3 mm. 

 Chiều cao của ôvan: mm7235,8.14,1SbC.14,1h 151514 =−−=−∆−= ; 

 Chiều rộng ôvan: mm8,15
27.2

5,84.3

Sh.3

F.3
b

14

14
14 =

+
=

+
= ; 

 Lỗ hình ôvan � lần cán 12 

 Ta cã: µ12-13 = 1,6 

 Vậy:  24,1
5,2

6,1.5063,025,0
13 =

++
=µ ;  29,1

24,1

6,1
12 ==µ ;  

 Diện tích ôvan: 2
131312 mm1303,105.24,1F.F ==µ= . 
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Lượng giãn rộng ∆b13 chọn theo đồ thị hình 7.44 được ∆b13 = 3,8 mm. 
Chiều cao của ôvan h12: 

   mm1,95,28,39,10.14,1SbC.14,1h 131312 =−−=−∆−= ; 

 Chiều rộng ôvan 12: 

   mm6,18
5,21,9.2

130.3

Sh.3

F.3
b

12

12
12 =

+
=

+
= ; 

 Lỗ hình ôvan- lần cán 10 

 Tính tương tự ta có kết quả sau:  

µ11 = 1,27;  µ10 = 1,34;  F10 = 214 mm2; 

   h10 = 11,1;  b10 = 26;  ∆b11 = 5 mm; 
 Kiểm tra xem lượng giãn rộng khi cán phôi ôvan trong lỗ hình vuông có bảo 
đảm không.  

Với C9 = 17 mm; D10 = 350 mm; Vậy lượng giãn rộng được tính: 
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∆b
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8 
6 
4 
2 
0 
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Cạnh vuông C, mmb/
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µ = 1,2

µ = 1,1

H.7.44. Đồ thị quan hệ giữa ∆b, à và C 
khi cán phôi ôvan trong lỗ hình vuông.
a. đường kính trục cán D = 250 mm; 
b. đường kính trục cán D = 350 mm; 
c. đường kính trục cán D = 500 mm; 
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( )

( ) mm8
17

2,817
.171.2,8174,0

C

hC
.R.hC4,0

C

h
.R.h4,0b TB

KTBTB
TB

KTBTB

=
−

−=

=
−

−=
∆

∆=∆
 

 Như vậy khoảng trống dành cho giãn rộng trong lỗ hình vuông là: 

   mm91726CbB 910v =−=−=∆ ; 

 Như vậy lượng giãn rộng nhỏ hơn khoảng trống dành cho nó. Với các lỗ hình 
khác cũng phải kiểm tra như trên. 
 Trên nhóm giá cán thô và cán trung gian với các máy cán liên tục dùng hệ 
thống hình hộp chữ nhật-vuông cho phôi có tiết diện vuông 80 x 80 mm ở các giá 
cán đầu, sau đó dùng hệ thống lỗ hình ôvan-vuông. 
 Ngoài cách tính trên người ta cũng có thể dùng phương pháp đồ thị, phương 
pháp phân bố hệ số giãn dài. Hằng số cán liên tục cũng phải xuất phát từ tốc độ cán 
giá cuối cùng để xác định. 

e/ Cán và thiết kế lỗ hình cho thép vằn 

 Đường kính danh nghĩa của thép vằn tính theo biểu thức: 
2

dd
d 1

d

+
=  

         d1: đường kính ngoài của thép vằn, mm;d: đường kính trong của thép vằn, mm 

Thép vằn được chế tạo theo các kích thước dd = 6 ÷ 90 mm, mác thép là 
CT51 hoặc thép hợp kim thấp. Quá trình cán thép vằn được thực hiện trên máy cán 
hình cỡ nhỏ, trung bình và máy cán dây. Hệ lỗ hình sử dụng ở đây cũng như hệ lỗ 
hình cán thép tròn, chỉ kích thước của 2 hệ là khác nhau. Kích thước và hình dáng 
lỗ hình cán thép vằn cho trên hình 7.45. Theo hình 7.45 thì lỗ hình tinh (H.7.46) và 
lỗ hình trước tinh (H.7.47) để cán thép vằn khác với cán thép tròn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.7.45. Hình dáng và kích thước của thép vằn 
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Khi chế tạo lỗ hình tinh để cán thép vằn người ta thực hiện 2 bước: 
- Tiện rãnh trên trục theo kích thước đường kính trong d của thép vằn. 

- 
Phay trên bề mặt rãnh theo kích thước gờ của thép vằn. 
Đường gờ dọc theo thanh thép do khe hở giữa 2 trục cán tạo 
nên trong quá trình cán. Nếu thiết kế lỗ hình không đúng hoặc thực hiện công nghệ 
không đúng thừ kích thước (chiều cao) của gờ dọc sẽ khác với kích thước của gờ 
(vằn). 

Thép vằn được cán theo dung sai âm: 

- Với dd = 6 ÷ 20 mm, có dung sai 
3,0

5,0

dd
+
−  

- Với dd = 20 ÷ 90 mm, có dung sai 
5,0

3,1

dd
+
−  

Để đảm bảo được kích thước và hình dáng 
của thép vằn thì điều quan trọng là phải chọn 
được hình dáng và kích thước của lỗ hình ôvan 
trước tinh.  

Khi cán thép vằn đòi hỏi sự tiêu hao năng lượng lớn. Sơ đồ cán thép vằn cho 
trên hình 7.48. Từ hình 7.48 ta dÓ dàng nhận thấy là điều kiện ăn khi cán thép vằn 
thuận lợi hơn khi cán thép tròn, có nghĩa là điều kiện ma sát lớn hơn, chiều dài cung 
tiếp xúc cũng lớn hơn.  

Có thể so sánh: 

- Khi cán thép tròn: f = tgα; Rk.α = lx. 

- Khi cán thép vằn: f = C1.tgα; Rk.α =C2.lx;   

h.Rl kx ∆= . 

Ta cã: 
k

2 R

h
.C

∆
=α ;  

do đó: 
k

21 R

h
.C.Cf

∆
= . 

H.7.46. Lỗ hình tinh khi cán thép vằn 

H.7.47. Lỗ hình trước 
tinh khi cán thép vằn 

H.7.48. Sơ đồ cán thép vằn 
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Suy ra:  
( ) k

2
2

21

MAX R.f.
C.C

1
h =∆     

Trong đó, C1, C2 - các hệ số so sánh quá trình ăn khi cán thép tròn và cán 

thép vằn. Mặt khác ta có: ( )α−=∆ cos1R2h kmax . 

 Vì thế hai hệ số C1, C2 có thể tính được khi biết góc ăn α và đường kính làm 

việc của trục cán Dk.  Từ điều kiện ăn với một góc C3029 00 ÷=α  (cực đại) và với 

hệ số ma sát f = 0,36 (tương ứng nhiệt độ cán trong phạm vi 800 ÷ 11000C) và tích 
số C1.C2 = 1,13 có thể tìm được điều kiện để có được một bề mặt gờ xoắn tốt nhất 
và tốc độ cán tối đa ở mọi điểm trên bề mặt sản phẩm. 

 Điều kiện đó là: 1,0
D

d

k

d =       

 dd: đường kính danh nghĩa của thép vằn (đường kính trung bình). 
 Dk: đường kính làm việc của trục cán. 
        Khi cán thép tròn với kích thước nhỏ 
và trung bình thì lỗ hình ôvan trước tinh có 
thể dùng lỗ hình ôvan một bán kính. Nhưng 
khi cán thép vằn, nếu dùng kiểu lỗ hình 
ôvan một bán kính sẽ kém hiệu quả vì 
trong lỗ hình tinh vì có đường phay rãnh 
nên tồn tại tính chất biến dạng, chưa kể đến 
sự biến dạng không đều do hình dạng lỗ 
hình tạo ra (ôvan cán trong lỗ hình tròn). 
 Như vậy tính chất biến dạng không 
đều khi cán thép vằn là nhiều hơn nếu dùng 
lỗ hình ôvan một bán kính, do đó dÓ gây ra 
hiện tượng kích thước gờ xoắn không đúng. 

Khi nhiệt độ ở định lỗ hình ôvan một bán kính bị nguội (không đồng đều 
nhiệt độ trên tiết diện phôi.  

Hình dáng và kích thước của phôi ôvan đưa vào lỗ hình tinh trên hình 7.49 
Nhiều công trình nghiên cứu cũng như từ thực tế sản xuất cho thấy để cán 

thép vằn, tốt nhất dùng hệ lỗ hình ôvan bằng trước tinh có hình dáng như hình 7.47. 
Số liệu để thiết kế lỗ hình ôvan bằng trước tinh khi cán thép vằn tùy theo kích thước 

đường kính cho trong bảng 7.15 và các hình 7.45 ÷ 7.47. 
 Với lỗ hình vuông trước lỗ hình ôvan, khi khảo sát thực nghiệm người 

ta thấy rằng: phôi vuông đưa vào lỗ hình ôvan có thể có những tiết diện khác nhau: 
phôi có tiết diện vuông cho thép vằn có đường kính nhỏ (dd < 16 mm; phôi có tiết 

diện chữ nhật cho thép vằn có đường kính dd = 18 ÷ 45 mm và phôi có tiết diện đặc 
biệt cho thép vằn có đường kính lớn hơn (d > 45 mm). 

 

d 

hmax 

D

B

Hình 7.49- Sơ đồ cán phôi ôvan 
trong lỗ hình tinh khi cán thép vằn.
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 Bảng 7.15. Kích thước để thiết kế lỗ hình ôvan bằng trước tinh khi cán 
thép vằn có đường kính khác nhau. 

dd d d1 H B t R S 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
25 
28 
32 
36 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 
90 

9,3 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
24 

26,5 
30,5 
34,5 
38,5 
43 
48 
53 
58 
68 

77,5 
87,5 

11,3 
13,5 
15,5 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
34 

39,5 
43,5 
49 
54 
59 
64 
74 

83,5 
93,5 

8,5 
10 
12 

14,5 
15 
18 
19 
23 
26 
28 
35 
36 
37 
38 
41 
48 
58 
66 
77 

17 
20 
22 
24 
26 

30,5 
35 
40 
45 
53 

58,5 
64 
72 
90 

95,5 
96 

115 
135 
154 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
8 
8 

11 
12 
13 
19 

4 
5 
6 

7,5 
8,5 
9 

12 
12 
12 

18,5 
21 
23 
26 
24 
28 
28 
38 
50 
65 

- 
- 
- 
- 
- 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

d1: đường kính ngoài của thép vằn, mm  B: chiều rộng ôvan, mm 
d: đường kính trong của thép vằn, mm  t: khe hở, mm 
dd: đường kính danh nghĩa của thép vằn, mm  R: bán kính lượn của ôvan, mm 
H: chiều cao «van, mm    S: độ vâng của «van, mm 

 
 Theo thực nghiệm thì hình dáng và kích thước của phôi vào lỗ hình ôvan 
bằng trước tinh để cán thép vằn các loại (bảng 7.15). 
 Có thể nói rằng việc thiết kế lỗ hình để cán thép vằn các loại là hết sức linh 
hoạt và phải xuất phát từ kinh nghiệm thực tế để lựa chọn tiết diện phôi đưa vào lỗ 
hình ôvan. Việc này có thể thực hiện bằng cách tăng giảm khe hở giữa hai trục cán 
để có thể sử dụng phôi có những tiết diện khác nhau khi cán trong lỗ hình tinh đảm 
bảo sự điền đầy và đạt kích thước theo tiêu chuẩn của thép vằn. 
 Khi dùng phôi có tiết diện không phải là vuông để đưa vào lỗ hình ôvan thì 
chọn tỷ số giữa chiều cao H và chiều rộng B của phôi như sau: 

   65,084,0
B

H
÷= ; 

 Nếu phôi đưa vào lỗ hình ôvan có tiết diện vuông thì cạnh A của hình vuông 
tính theo biểu thức sau: 

   A = (1,2 ÷ 1,25).dd; 

 Trên hình 7.50 giới thiệu ba lỗ hình cuối cùng khi cán thép vằn có dd = 10 ÷ 
25 mm. 
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  7.6.2. Thiết kế lỗ hình cán thép vuông 

 Thép vuông theo TCVN có cạnh C = 5 ÷ 250 mm. Thép vuông có cạnh C ≤ 

100 mm có góc vuông sắc cạnh, theo đơn đặt hàng có thể có cạnh C ≤ 50 mm có 
góc vuông sắc cạnh.  

 Dung sai của thép vuông có cạnh C ≤ 100 mm: 

- Với độ chính xác thường 4,0
5,0C +

− ; 

- Với độ chính xác cao 2,0
4,0C +

− ; 

Thép vuông có cạnh C > 100 mm ở góc vuông có bán kính lượn R ≤ 0,15. C 
Dung sai của thép vuông có cạnh C > 100 mm: 

- Với độ chính xác thường 6,0
7,1C +

− ; 

- Với độ chính xác cao 5,0
5,1C +

− ; 

Thép vuông có cạnh C ≤ 14 mm được xuất xưởng ở dạng cuộn. 
Các hệ thống lỗ hình dùng để cán thép vuông thường là: thoi - vuông; ôvan - 

vuông; hộp chữ nhật - vuông. Nhưng với 3 lỗ hình cuối cùng bắt buộc phải là 
vu«ng-thoi-vu«ng. 

 a/ Các bước tính toán và thiết kế lỗ hình cán thép vuông 

 Tương tự như cán thép tròn. 

 1 Theo kiểu máy, kích thước sản phẩm 

 Xuất phát từ kiểu máy và kích thước sản phẩm thiết kế một hệ lỗ hình cán 
thô. Ví dụ: với kích thước sản phẩm nhỏ dùng hệ lỗ hình ôvan-vuông; với kích 
thước sản phẩm lớn dùng hệ lỗ hình thoi-vuông. 
 2 Quá trình tính toán là ngược hướng cán. 
 Tính kích thước cho 3 lỗ hình cuối cùng trước tiên, sau đó tính kích thước lỗ 
hình thô. 
 3 Xác định kích thước lỗ hình tinh. 
 Kích thước lỗ hình tinh được thiết kế trên cơ sở kích thước của sản phẩm ở 
trạng thái nóng có xét đến dung sai. 
 4 Xác định hệ số giãn dài. 
 Xác định hệ số giãn dài ở lỗ hình tinh và trước tinh theo đồ thị hình 7.31. 
 5 Tính diện tích và cạnh của lỗ hình vuông trước tinh. 
 6 Xác định kích thước của các lỗ hình thô. 
 Nếu chọn hệ lỗ hình ôvan-vuông, phương pháp tính tương tự như với thép 
tròn. Nếu chọn hệ lỗ hình thoi-vuông phương pháp tính tương tự như hệ lỗ hình 
«van-vu«ng. 
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 Theo đồ thị hình 7.51 tìm hệ số giãn dài theo góc ăn cho phép, tính diện tích 

của lỗ hình thoi và vuông thô. Theo đồ thị hình 7.52 tìm lượng giãn rộng ∆b. Khi 
cán phôi có tiết diện hình thoi trong lỗ hình vuông, cho phép ta tìm được chiều cao 
và chiều rộng của lỗ hình thoi trung gian. 
 7 Tổng hợp thành bảng các số liệu đã tính toán và vẽ lỗ hình. 

 

 

 b/ Ví dụ về thiết kế lỗ hình cán thép vuông cạnh Cn = 25 mm, trên máy 
cán hình 350 bố trí hàng 

 X Các số liệu ban đầu 
 Máy gồm 2 hàng: hàng giá cán thô một giá có đường kính trục cán D = 550 
mm; hàng cán tinh 5 giá với đường kính trục cán D = 350 mm; số vòng quay n = 
270 v/ph. 
  Phôi ban đầu là thép vuông có cạnh C0 = 45 mm; cán ra sản phẩm thép 

vuông có cạnh Cn = 25 mm với dung sai 2,0
4,0

+
−=∆ ; 

 Y các bước tính toán. 
 - Xét một phần dung sai âm, tính kích thước lỗ hình vuông ở trạng thái nóng: 

   mm2,25
2

4,0
250013,1

2
C0013,1C nnãng =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−= ; 

 Diện tích lỗ hình vuông tinh: 

   222
11 mm6352,25CF === ; 

 Lỗ hình tinh không có bán kính lượn. 

H.7.51. Quan hệ giữa góc ăn  và hệ số giãn dài và cạnh vuông c theo hệ 
thống lỗ hình thoi-vuông. 

a. đường kính trục cán D = 250 mm; b. đường kính trục cán D = 350 mm; 
c. đường kính trục cán D = 500 mm; d. đường kính trục cán D = 800 mm. 
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 Theo đồ thị hình 7.31 ta có µ1 = 1,11. Vậy diện tích lỗ hình thoi trước tinh 

là:   2
112 mm705635.11,1F.F ==µ= ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Từ đồ thị 7.52b ta có mm32b1 ÷=∆ : 

 Vậy chiều cao lỗ hình thoi là: 

   mm5,3232,25.14,1bC.14,1h 1nãng2 =−=∆−= ; 

 Chiều rộng lỗ hình thoi: 

   mm4,43
5,32

705.2

h

q.2
b

2

2
2 === ; 

 Các kích thước hình học khác xem ở chương 2. 

 Từ đồ thị hình 7.52b ta có hệ số giãn dài ở lỗ hình thoi trước tinh µ2 = 1,2. 
 Vậy diện tích lỗ hình vuông trước tinh là: 

   2
223 mm845705.2,1F.F ==µ= ; 

 Cạnh hình vuông trước tinh là: 

   mm29845qC 33 === ; 

 Các lỗ hình tiếp theo cũng là hệ lỗ hình thoi-vuông. Nếu tốc độ cán là 5 m/s 

và nhiệt độ cán là 10000C thì từ đồ thị hình 6.11 tìm được góc ăn cực đại α = 200. 

H.7.52. Quan hệ giữa lượng giãn rộng ∆b, cạnh vuông C và hệ số giãn dài 
khi cán phôi hình vuông. Hệ thống lỗ hình thoi-vuông. 

a. đường kính trục cán D = 250 mm; b. đường kính trục cán D = 350 mm;
c. đường kính trục cán D = 500 mm; d. đường kính trục cán D = 800 mm;
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 Khi góc ăn α = 200, cạnh vuông C3 = 29 mm ta có hệ số giãn dài lỗ hình 

vuông 3 là: µ3 = 1,3 (hình 7.52b). 

 Với lỗ hình thoi 4 ta lấy hệ số giãn dài như ở lỗ hình vuông 3: µ4 = µ3 =1,3. 
 Vậy diện tích lỗ hình vuông 5 là: 

   2
3435 mm1430845.3,1.3,1F..F ==µµ= ; 

Cạnh hình vuông 5 là: 

   mm8,371430FC 55 === ; 

Khi góc ăn α = 200, cạnh vuông C5 = 37,8 mm ta có hệ số giãn dài lỗ hình 

vuông 5 là: µ5 = 1,2 (hình 7.52b). 

Hệ số giãn dài ở lỗ hình thoi tiếp theo µ6 = 1,2. 
Vậy diện tích lỗ hình vuông 7 là: 

   2
5657 mm20601430.2,1.2,1F..F ≈=µµ= ; 

Cạnh hình vuông 7 là: 

   mm5,452060FC 77 === ; 

- Xác định kích thước của lỗ hình thoi trung gian 

Lỗ hình thoi 4: 
Hệ số giãn dài ở lỗ hình 4 và lỗ hình 3 là: 

  7,1697,1
29

8,37

C

C
.

2

2

2
3

2
5

34 ≈===µµ ; 

Chọn hệ số giãn dài ở lỗ hình vuông và lỗ hình thoi như nhau: 

  3,17,134 ==µ=µ ; 

Diện tích lỗ hình thoi 4 là: 

  222
334 mm109629.3,1C.F ≈=µ= ; 

Từ đồ thị hình 7.52b; cạnh vuông C = 29 mm; hệ số giãn dài µ3 = 1,3 ta có 

∆b3 = 5 mm, như vậy: 
Chiều cao lỗ hình thoi 4 là: 

   mm36529.14,1bC.14,1h 334 =−=∆−= ; 

 Chiều rộng lỗ hình thoi 4: 

  mm60
36

1096.2

h

F.2
b

4

4
4 === ; 

Kích thước của lỗ hình vuông 5: mm538,37.14,1C.14,1hb 555 ==== ; 

Khoảng trống dành cho giãn rộng ở lỗ hình thoi 4: 

  mm75360C.14,1bB 544 =−=−=∆ ; 
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Theo đồ thị hình 7.52b thì lượng giãn rộng để đưa phôi vuông vào lỗ hình 

thoi với µ4 = 1,3 và cạnh hình thoi quy ước mm331095C4 == ; là ∆b4 = 5,5 m. 

trong khi đó khoảng trống tính toán cho giãn rộng là 7 mm vậy không cần thay đổi 
kích thước lỗ hình thoi 4. 

Lỗ hình thoi 6: 

Diện tích lỗ hình thoi 6 là: 

  222
556 mm17158,37.2,1C.F ==µ= ; 

Từ đồ thị hình 7.52b; cạnh vuông C5 = 37,8 mm; hệ số giãn dài µ4 = 1,2 ta có 

∆b5 = 5 mm, như vậy: 
Chiều cao lỗ hình thoi 6 là: 

   mm4858,37.14,1bC.14,1h 556 =−=∆−= ; 

 Chiều rộng lỗ hình thoi 6: 

  mm7044,71
48

1715.2

h

F.2
b

6

6
6 ≈=== ; 

Kích thước của phôi đưa vào lỗ hình 6: 

  mm5,6345.14,1C.14,1hb 777 ==== ; 

Khoảng trống dành cho giãn rộng ở lỗ hình thoi 6: 

  mm5,65,6370bbB 766 =−=−=∆ ; 

Trên cơ sở cạnh quy ước của lỗ hình thoi là: 

  mm411715FC 66 === ; 

Từ đồ thị hình 7.52b; cạnh vuông C6 = 41 mm; hệ số giãn dài µ = 1,2 ta có 

∆b6 = 5 mm, như vậy kích thước lỗ hình thoi 6 không cần hiểu chỉnh. 
Trong quá trình tính toán trên đây không xét đến bán kính lượn ở đỉnh và ở 

vành trục của lỗ hình thoi và lỗ hình vuông. Nếu có bán kính lượn thì kích thước lỗ 
hình có thay đổi chút ít về diện tích, song hệ số giãn dài thay đổi không đáng kể vì 
có sự bù trừ ở giữa đỉnh lỗ hình và ở vành trục cán. 

c/ Cán thép vuông theo phương pháp phân tích đồ thị của hệ thống lỗ 
hình thoi-vuông. 

Đối với phương pháp này có các đồ thị biểu thị các quan hệ giữa các đại 

lượng 
h

a
;

b

h
;

h

A
 với cạnh của phôi vuông vào lỗ hình thoi (H.7.53). Đồ thị được xây 

dựng trên các cơ sở các thông số thực nghiệm của nhiều nhà máy cán thép, mỗi giá 

trị của tỷ số 
h

A
 ứng với một đại lượng 

h

a
và

b

h
. Khi xác định kích thước trung bình 

của từng cặp lỗ hình thoi-vuông. Trên cơ sở đồ thị với một cạnh của lỗ hình vuông 
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trước lỗ hình thoi A tìm tỷ số 
h

A
 từ đó có một giá trị quy ước h. Từ giá trị h tìm b. 

Khi đã biết 
b

h
 (theo đồ thị hình 7.53) tìm chiều cao thực của lỗ hình thoi theo tỷ số:  

h

a
. (A; a; b; h: các kích thước được ghi trên hình vẽ và đồ thị 7.53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đồ thị cho giá trị kích thước trung bình của nhiều nhà máy. các giá trị này 
giúp xác định các kích thước lỗ hình với các thông số thực nghiệm  của các nhà 
máy đang cán thép vuông với sai số không đáng kể.  

Sai số ± 8÷10% khi cán thép vuông có cạnh nhỏ và sai số ± 3% khi cán thép 
vuông có cạnh lớn. Vì vậy khi sử dụng đồ thị ở hình 7.53, các giá trị vẫn cho ta độ 
chính xác khi tính toán. 
 Khe hở giữa 2 trục cán của lỗ hình thoi và lỗ hình vuông cùng được chọn 
khác nhau theo đồ thị (hình 7.54) 

H.7.53. Đồ thị quan hệ giữa các tỷ số 
h

a
;

b

h
;

h

A
 với cạnh vuông A 

khi thiết lỗ hình cán thép vuông theo hệ thống lỗ hình thoi-vuông. 
a. vuông sắc cạnh; b. vuông có bán kính lượn đầu cạnh 
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   ( ) vthoi

v

r.3,12,1R

a.15,0r

÷=

=
 

 1 Ví dụ về tính kích thước của lỗ hình để cán thép vuông theo theo hệ lỗ 
hình thoi-vuông. 

 Giả thiết máy cán đã được xác định sơ bộ và trên đó cán thép vuông; tính 
toán theo phương pháp đồ thị. 

 
  
 

2 Quá trình tính toán 
Dựa vào đồ thị (H.7.51a) tìm được: A = 150 mm là kích thước phôi ban đầu.  

H.7.54. Đồ thị tìm khe hở ở lỗ hình thoi-vuông khi cán 
thép vuông theo hệ thống lỗ hình thoi-vuông 

a. vuông sắc cạnh; b. vuông có bán kính lượn đầu cạnh 
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Ta có:   758,0
h

a
;652,0

b

h
;008,1

h

A
===  (đồ thị sắc cạnh) 

 Chiều cao lỗ hình thoi: mm149
008,1

150
h == ; 

 Chiều rộng lỗ hình thoi: mm229
652,0

149

652,0

h
b === ; 

 Cạnh hình vuông tiếp theo lỗ hình thoi: a = 0,758.h = 0,758.149 = 113 mm; 
 Khe hở ở lỗ hình thoi và lỗ hình vuông xác định theo đồ thị hình 7.54 ta có: 

   065,0
h

t thoi = ;  suy ra mm10h.065,0t thoi == ; 

   08,0
a

t v = ;  suy ra mm9a.08,0t v == ; 

 Hệ số giãn dài từ lỗ hình vuông nọ đến lỗ hình vuông kia (A ⇒ a): 

   762,1
113

150
2

2

==µ ; 

 Tiếp tục tính cho một cặp lỗ hình thoi-vuông tiếp theo, với a = a là kích 
thước phôi vào lỗ hình thoi. Căn cứ vào kích thước này đẻ tìm các hệ số trên đồ thị 
với A = 113 mm, ta có: 

   615,0
b

h
;787,0

h

a
;052,1

h

A
=== ; 

 Vậy chiều cao lỗ hình thoi: mm107
052,1

113
h == ; 

 Chiều rộng lỗ hình thoi:       mm174
615,0

107
b == ; 

 Cạnh của lỗ hình vuông tiếp theo: 
   A = 0,787.h = 0,787.107 = 84,5 mm; 
 Khe hở ở lỗ hình thoi:  tthoi = 0,065.h = 7 mm; 
 Khe hở ở lỗ hình vuông: tv = 0,08.a = 0,08.84,5 = 7 mm; 

   788,1
5,84

113
2

2

==µ ; 

 Tính cho cặp thoi-vuông thứ 3 tiếp theo, với cạnh ban đầu là A = 84,5 

mm, ta có:  588,0
b

h
;81,0

h

a
;087,1

h

A
=== ; 

 Vậy chiều cao lỗ hình thoi: mm7,77
087,1

5,84
h == ; 

 Chiều rộng lỗ hình thoi:       mm5,132
588,0

7,77
b == ; 
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H.7.55. Cấu tạo lỗ hình thoi 
trước tinh có “mũ giả” 

 Cạnh của lỗ hình vuông tiếp theo: a = 0,07.h = 0,81.77,7 = 63 mm; 
 Khe hở ở lỗ hình thoi:  tthoi = 0,07.h = 0,07.77,7 = 5 mm; 
 Khe hở ở lỗ hình vuông: tv = 0,08.a = 0,08.63 = 5 mm; 

 Hệ số giãn dài: 799,1
63

5,84
2

2

==µ ; 

 Sau khi có các kích thước của lỗ hình cần thử lại lượng giãn rộng trong các 
lỗ hình theo các biểu thức đã có nhằm tránh sự quá điền đầy tạo bavia trên phôi cán 
và sản phẩm. Đồng thời phải thử lại điều kiện ăn cho phép. 
 Nếu để cán thép vuông sắc cạnh thì các lỗ hình thoi-vuông thô và trung gian 
không cần phải có bán kính lượn ở đỉnh lỗ hình. 
 Nếu cán thép vuông tròn cạnh thì các bán kính lượn ở đỉnh lỗ hình chọn theo 
các biểu thức đã cho. 

 Thép vuông tròn cạnh thường có kích thước a = 50÷90 mm, tương ứng với nó 

có các tỷ số h/b = 0,62÷0,74 và bán kính lượn ở lỗ hình thoi Rthoi = (0,2ữ0,3)a. 
 Khi các tỷ số về kích thước của lỗ hình thoi trước tinh và vuông tinh tròn 

cạnh là: 74,0
b

h
;835,0

h

a
;59,0

b

a
===  người ta nhận thấy đối với sản phẩm có a = 

50÷100 mm, quá trình cán ổn định và đảm bảo hoàn toàn kích thước và hình dáng 
sản phẩm. 
 Khi cán thép vuông sắc 

cạnh với a = 10÷50 mm với tỷ số 
kích thước ở lỗ hình tinh và trước 

tinh là: 76,0
b

h
;77,0

h

a
;58,0

b

a
===  

thì theo nghiên cứu của Mekelin, 
cấu tạo của lỗ hình thoi trước tinh 
phải có mũ giả với góc ở đỉnh là 
900 (H.7.55). 
 Để thiết kế lỗ hình như trên hình 7.55 thực hiện như sau: tăng chiều cao h 

của lỗ hình lên H một giá trị sao cho H - h = 2÷8 mm tương ứng với kích thước 

cạnh vuông sản phẩm a = 10÷150 mm. Nghĩa là: mm41
2

hH
÷=

−
 (giá trị nhỏ 

tương ứng với kích thước cạnh nhỏ của sản phẩm; giá trị lớn tương ứng với kích 
thước cạnh lớn của sản phẩm). Từ đỉnh của góc vuông 900 nối tiếp với cạnh của 

hình thoi bằng một bán kính RH có giá trị RH = (1ữ2).h.  
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    7.6.3. Thiết kế lỗ hình và các phương pháp cán các loại thép dẹt 

 Thép dẹt các loại được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống hàng ngày và 
trong các ngành công nghiệp, vận tải, chế tạo máy... Kích thước thép dẹt theo tiêu 
chuẩn cho trong bảng 7.16. 
    Bảng 7.16. Kích thước của các loại thép dẹt 

Chiều dày của thép dẹt H (mm) Chiều rộng 
B (mm) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18

  

 
  

  

 

 

 

12 ÷ 14 

16 ÷ 18 

20 ÷ 22 

25 ÷ 28 

30 ÷ 200 

 
 

Ngoài ra, thép dẹt còn có hình dáng khác nhau: Thép dẹt làm lò xo lá, thép 
dẹt cả hai mặt lõm, thép lòng máng, thép làm vành bánh ôtô, thép đai thùng... 

Dung sai của thép dẹt theo chiều dày H:  2,0
5,0H+

−  khi H = 7 ÷ 16 mm 

      2,0
2,1H+

−  khi H = 28 ÷ 32 mm  

Dung sai của thép dẹt theo chiều rộng B:  5,0
0,1B+

−  khi B = 12 ÷ 50 mm 

  a/ Các phương pháp cán thép dẹt 

 1 Cán trên trục bậc (phương pháp cũ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

H.7.56. Cán thép dẹt trên trục bậc.
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 Phương pháp này có nhiều nhược điểm (H.7.56) như chiều rộng sản phẩm 
không chính xác vì lượng giãn rộng thay đổi luôn theo các yếu tố công nghệ. Mặt 
khác, bị hạn chế kích thước sản phẩm, hình dáng hai mặt của thép dẹt không phù 
hợp vì không được gia công (không có góc vuông). Nhược điểm không vuông ở mặt 
bên có thể khắc phục bằng cách dùng phôi có mặt cong (H.7.57). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Với mục đích gia công hai mặt bên của thép dẹt khi cán trên trục bậc, người 
ta sử dụng phối hợp các lỗ hình gia công cạnh (H.7.58) trên những giá cán riêng 
biệt phối hợp trong hệ thống các giá cán. 

   ( ) 1k b06,198,0b ÷= ;  1,005,0tg ÷=ϕ ;  

   m = (0,5 ÷ 1) mm;  R = 2 ÷ 10 mm;  h.
3

1
SD.015,0 〈= ; 

 2 Cán trong các lỗ hình kín, giãn rộng hạn chế (H.7.59) 

 Với lỗ hình kín 2 mặt bên của sản phẩm được gia công tốt, hạn chế kích 
thước về chiều rộng trên một cặp trục. Do lỗ hình phải có một độ côn nhỏ, hạn chế 
giãn rộng nên lỗ hình mòn nhanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.7.58. lỗ hình ép cạnh 
khi cán thép dẹt trên trục 

b

H.7.57. hình dáng phôi khi 
cán thép dẹt trên trục bậc 

H.7.59. Lỗ hình kín 
cán thép dẹt 

H.7.60. Lỗ hình chữ nhật 
bố trí chéo 
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 3 Cán trong lỗ hình chữ nhật bố trí theo đường chéo trên trục cán. 

 Phương pháp này đảm bảo biến dạng ở mọi phía (H.7.60), cạnh sườn được 
gia công tốt, nhưng lại xuất hiện lực chiều trục nên phải định vị trục tốt và khi vật 
cán ra khỏi trục cán dÓ bị vặn xoắn nên phải có cơ cấu dẫn hướng phụ. 

 4 Cán trên máy cán chuyên dùng liên tục hoặc nối tiếp. 

 ở đây dùng hệ lỗ hình cán trên trục phẳng kết hợp với các lỗ hình ép cạnh. 

b/ Xác định kích thước phôi để cán thép dẹt 

1 Phôi là một hình vuông: H = B0 

Để có thép dẹt với kích thước h x b, ta có: b = H + Σ∆b 
h, b - chiều cao và chiều rộng của thép dẹt   
Σ∆b - tổng lượng giãn rộng, Σ∆b = K∆b.(H - h). 

K∆b - hệ số hạn chế giãn rộng 

Vậy:  
b

b

K1

h.Kb
H

∆

∆
+

+
=  

Biểu thức trên chưa xét đến các lượng ép cạnh của thép dẹt trong lỗ hình ép 

cạnh, mặt khác chọn hệ số K∆b cho phù hợp là khó. Kích thước phôi phụ thuộc vào 
kích thước sản phẩm, cho nên: 

n
TBTB

n

1
TB .h.hh.nhhhH η=η=∆+=∆+= Σ∑    

n - số lần cán (tính cho lần ép phôi theo chiều cao). 

  ∑∑ ∆+∆−=
1n

1
c

n

1
0 hbbB  

∆hc - lượng ép cạnh theo chiều rộng thép dẹt. 
n1 - số lần cán ép cạnh theo chiều rộng. 
Từ thông số thực nghiệm cho phép chọn:  

  ∆hc = (0,2 ÷ 0,3).∆hTB ≈ 0,25.∆hTB 

Víi  
n

hH
hTB

−
=∆   

Từ biểu thức trên sau khi biến đổi với điều kiện phôi cho cán thép dẹt là phôi 
vuông (H = B0) ta có: 

 

n

n
.25,0K1

)
n

n
.25,0K(hb

H
1

b

1
b

−+

−+
=

∆

∆
  

 Hệ số giãn rộng K∆b có thể tìm theo đồ thị hoặc tính theo các biểu thức 
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 - Biểu thức Djiben:  
K

K
b D.n.04,0h

D.05,0
K

+
=∆  

- Cho trục cán bằng thép: 
K

K
b D.n.04,0h

D.06,0
K

+
=∆  

- Cho trục cán bằng gang: 
K

K
b D.n.04,0h

D.525,0
K

+
=∆  

DK - đường kính làm việc của trục cán. 

 2 Phôi tiết diện hình chử nhật   

+ Với điều kiện không có các lần cán ép sườn, có nghĩa là: 

  b = B0 + K∆b.(H - h) 

do đó   
b

b0

K

h.KBb
H

∆

∆+−
=    

H, B0 - chiều cao và chiều rộng của phôi hình chữ nhật. 
+ Nhưng nếu có lượng ép sườn thì tương tự ta có biểu thức để xác định chiều 

cao phôi như sau: 

  

n

n
.25,0K

)
n

n
.25,0K(hBb

H
1

b

1
b0

−

−+−
=

∆

∆
   

Từ các thông số thực nghiệm cho thấy vì các lượng ép sườn nên chiều rộng 
của sản phẩm (thép dẹt) b không khác biệt nhiều so với chiều rộng của phôi B0, 
thường là: 

  B0 = (0,99 ÷ 0,985).b 
Trong biểu thức tính H thay trị số B0 bằng b ta có:  

    

n

n
.25,0K

)
n

n
.25,0K.(hb.013,0

n

n
.25,0K

)
n

n
.25,0K(hb.987,0b

H
1

b

1
b

1
b

1
b

−

−+
=

−

−+−
=

∆

∆

∆

∆
  

3 Xác định kích thước phôi ban đầu để cán thép dẹt có kích thước h = 
3mm; b = 200mm. 

Máy cán liên tục có 14 giá cán, trong đó: 10 giá trục nằm ngang (n) và 4 giá 
trục đứng để ép sườn (n1); đường kính làm việc trung bình DK = 350mm. 

- Xác định hệ số hạn chế giãn rộng K∆b theo biểu thức Djiben 

 1225,0
350.10.04,03

350.05,0

D.n.04,0h

D.05,0
K

K

K
b =

+
=

+
=∆  

- Xác định chiều cao phôi khi phôi là một hình vuông H = B0 
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Theo biểu thức tính H, ta có: 

mm195

10

4
.25,01225,01

)
10

4
.25,01225,0.(3200

n

n
.25,0K1

)
n

n
.25,0K(hb

H
1

b

1
b

=
−+

−+
=

−+

−+
=

∆

∆
  

Khi phôi là hình chữ nhật (H ≠ B0) và B0 = 0,987.b, ta có: 

    mm 118,5

10

4
.25,01225,0

)
10

4
.25,01225,0.(3200.013,0

n

n
.25,0K

)
n

n
.25,0K.(hb.013,0

H
1

b

1
b

=
−

−+
=

−

−+
=

∆

∆

 4 Xác định chiều cao phôi H để cán thép dẹt có kích thước h x b=5x125. 

  Từ phôi ban đầu có chiều rộng B0 = 120 mm, với 10 lần cán ép theo chiều 

cao và 2 lần ép sườn (n = 10; n1 = 2); hệ số hạn chế lượng giãn rộng k∆b = 0,1225. 

 áp dụng biểu thức tính H ta có chiều cao phôi cần thiết là:      
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c/ Phương pháp xác định chế độ ép khi cán thép dẹt 

Có 3 phương pháp chủ yếu sau:  
    - Theo điều kiện ăn kim loại. 
     - Theo công suất động cơ cực đại. 
     - Theo hệ số biến dạng cao trên cơ sở các thông số thực nghiệm. 

   1 Theo điều kiện ăn kim loại. 

 Như đã biết hệ số ma sát f = tgα. Xét điều kiện dự phòng của hệ số ma sát và 

đường kính trục cán khi phục hồi lại (thường 10%), thì lượng ép tối đa ∆hmax cho 
một lần khi cán thép dẹt có thể tính theo biểu thức sau: 

   K
2

max Df.855,0.
2

1
h =∆  

 f - hệ số ma sát, f = n1.n2.n3.(1,05 - 0,0005.T) 
  T - nhiệt độ cán tương ứng với lần cán (có thể xác định bằng phương pháp 
tính hoặc đo trực tiếp). 
 Để đơn giản có thể xác định T bằng đồ thị. 
 Nhiệt độ bắt đầu cán sẽ giảm dần theo khoảng cách giữa các giá cán đến 
nhiệt độ kết thúc cán (hình 7.61). Nếu tính theo phương pháp này, lượng ép qua 
từng lần cán không phụ thuộc vào phôi ban đầu. Chiều cao của phôi được như tổng 
lượng ép từng phần. Chiều rộng của phôi xác định trên cơ sở chiều rộng sản phẩm 
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và lượng giãn rộng tính toán. Riêng lượng ép ∆h ở giá cán tinh và trước tinh không 
được lấy giá trị cực đại, vì nếu lấy giá trị cực đại sẽ ảnh hưởng lớn đến kích thước 

sản phẩm. Thường ở giá cán tinh ∆h = 2÷5 mm; ở giá trước tinh ∆h =0,5.∆hmax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Trên hình 7.62 là sơ đồ máy cán dẹt 300 với 14 giá. 

 
 
 
 + Các số liệu ban đầu  
 Số vòng quay ở giá cuối cùng là 400 vòng/phút; vật liệu làm trục cán là gang. 
Trên máy này người ta cán thép dẹt: b x h = 80 x 6 mm 
 + Tính và thiết kế lỗ hình cho máy cán hình 7.61. 
 Quá trình tính ngược hướng cán, không xét đến bán kính lượn ở các diện tích 
tiết diện: 
  - Giá X:  
  D10 = 330 mm; h10 = 6 mm; t0 = 9000C; b10 = 1,013.80 = 81 mm 

 Với ∆h10 = 2 mm, phôi vào giá 10: H10 = h9; h9 = 6 + 2 = 8 mm với số vòng 
quay 400v/ph; t0 = 9000C; trục cán bằng gang, hệ số ma sát f = 0,29. 
 Xác định lượng giãn rộng theo biểu thức: 
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Diện tích tiết diện của sản phẩm: 

Hình 7.61. Xác định nhiệt độ t theo khoảng cách giữa các giá cán trên máy 
cán thép dẹt 300: 10 giá trục nằm ngang IỮX; 4 giá trục đứng A, B, C, D. 

1200 
1150 

1100 

1050 

1000 

950 

900 
A I II III B IV V C VI VII VIII D 1 

0C

Hình 7.62- Sơ đồ máy cán thép dẹt 300. A, B, C, D là các trục thẳng đứng. 
Các trục A, B, C có D = 460mm; D có D = 440mm; các trục I ÷ V có D = 400mm; 

các trục VI, VII có D = 370mm; các trục VIIIỮX có D = 330mm. 
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  F10 = 6. 81 = 486 mm2 
Hằng số cán liên tục C10: 
  C10 = F.DK10.n = 846. 330. 400 = 64.106 
 - Giá IX: 

D9 = 330 mm; h9 = 8 mm; t0 = 9250C;  
b9 = b10 - 2,1 = 81 - 2,1 = 78,9 mm; F9 = h9.b9 = 8.78,9 = 630 mm2 

Trên cơ sở hằng số cán liên tục C10, tìm số vòng quay n9. Theo F9.D9 tìm 
được hệ số ma sát f9 = 0,306. 

Vậy,  ∆h9 = 0,5.∆hmax = 0,5.0,855.f2.RK9 = 0,5.0,855.0,3062.165 = 6 mm 

Và:  H9 = h9 + ∆h9 = 8 + 6 = 14 mm 
 Lượng giãn rộng trên giá IX: 

   mm3,5
306,0.2

6
6.165

14.2

6
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- Giá trục đứng D (có lượng ép sườn): 
Giả thiết không tạo lỗ hình trên thân trục (trục phẳng) và khe hở giữa hai 

vành trục S = 10mm. Đường kính giá trục đứng D = 440mm, vậy đường kính làm 
việc ở lần ép sườn là: 

   DKD = 440 + 10 - bD = 450 - bD 
Với bD: chiều rộng thép dẹt trên giá ép sườn 

   bD = b9 - ∆b9 = 78,9 - 5,3 = 73,6mm 
Chọn lượng ép sườn bằng lượng giãn rộng ở giá IX, do đó: 
   DKD = 450 - 73,6 = 376,4mm 
Vì lượng ép sườn không lớn nên lượng giãn rộng trên giá này là không đáng 

kể, do đó chiều dày phôi lúc ra khỏi giá ép sườn bằng chiều dày ở giá IX:  
   hD = 14mm; FD

 = 14.73,6 = 1030mm2 

Số vòng quay của trục cán: ph/v165
376.1030

10.64
n

6

D ==  

- Giá VIII: D8 = 330 mm; h8 = 14 mm; t0 = 9740C;  
Chọn chiều rộng vật cán trên giá VIII đúng bằng chiều rộng thép dẹt trên giá 

ép sườn bD cộng thêm lượng ép sườn là 5 mm (∆hD = 5 mm): 

b8 = bD + ∆hD = 73,6 + 5 = 78,6 mm 
Diện tích tiết diện phôi: F8 = h8.b8 = 14.78,6 = 1100 mm2 

 Từ đây tìm số vòng quay qua hằng số cán liên tục và suy ra tốc độ cán để 
tính được hệ số ma sát f = 0,405. 

 Lượng ép ở giá VIII:  ∆h8 = 0,855.f2.DK8 = 0,855.0,4052.165 = 20,8 mm 

 Chiều cao phôi lúc vào giá VIII: H8 = h8 + ∆h8 = 14 + 20,8 = 34,8 mm 
 Lượng giãn rộng trong lỗ hình VIII:      
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- Giá VII: 
D7 = 370 mm; h7 = H8 = 34,8 mm; t0 = 10000C;  

Chiều rộng vật cán trên giá VII: 

b7 = b8 - ∆b8 = 78,6 - 11,3 = 67,3 mm 
Diện tích tiết diện phôi: 
   F7 = h7.b7 = 34,8.67,3 = 2340 mm2 

 Lần lượt tính số vòng quay, tốc độ cán và hệ số ma sát f7 = 0,44. 
 Lượng ép ở giá VII: 

    ∆h7 = 0,855.f2.DK7 = 0,855.0,442.165 = 27,4 mm 
 Chiều cao phôi lúc vào giá VII: 

    H7 = h7 + ∆h7 = 34,8 + 27,4 = 62,2 mm 
 Lượng giãn rộng trong lỗ hình VII: 

    ∆b7 = 10,2 mm 
- Giá VI: 

D6 = 370 mm; h6 = H7 = 62,2 mm; t0 = 10260C;  
Chiều rộng vật cán trên giá VI: 

b6 = b7 - ∆b7 = 67,3 - 10,2 = 57,1 mm 
Diện tích tiết diện phôi: 
   F6 = h6.b6 = 62,2.57,1 = 2450 mm2 

 Căn cứ vào hằng số cán liên tục tính số vòng quay, tốc độ cán và hệ số ma 
sát f6 = 0,43. 
 Lượng ép ở giá VI: 

    ∆h6 = 0,855.f2.DK6 = 0,855.0,432.185 = 26,2 mm 
 Chiều cao phôi lúc vào giá VI: 

    H6 = h6 + ∆h6 = 62,2 + 26,2 = 88,4 mm 
 Lượng giãn rộng trong lỗ hình VI: 

    mm7,6
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 - Giá C (trục đứng ép sườn): 
DC = 460 mm; t0 = 10540C;  

 Khe hở giữa hai vành trục S = 10 mm. 
 Chiều cao phôi lúc ra khỏi lỗ hình ép sườn: 

    hC = b6 - ∆b6 = 57,1 - 6,7 = 50,4 mm 
 Đường kính làm việc: DKC = 460 + 10 - hC = 420 mm 
 Hệ số ma sát: fC = (1,05 - 0,0005.t) = 0,42 
 Lượng ép sườn tính theo điều kiện ăn kim loại: 

    ∆hC = 0,25.∆hmax = 0,25.0,855.0,422.210 = 7 mm 
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 Chiều cao phôi lúc vào lỗ hình ép sườn: 

    HC = hC + ∆hC = 50,4 + 7 = 57,4 mm 

 Với lượng ép ∆hC = 7 mm. ta có lượng giãn rộng ở giá ép sườn: 
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 Chiều rộng phôi lúc vào giá ép sườn: 

    BC = h5 = H6 - ∆bC = 88,4 - 2,1 = 86,3 mm 
 Chiều rộng phôi lúc ra khỏi giá ép sườn: bC =  H6 = 88,4 mm 

Diện tích tiết diện phôi: FC = hC.bC = 4450 mm2 
Số vòng quay của trục cán: 

   ph/v3,34
420.4450

10.64
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- Giá V: 
D5 = 400 mm; h5 = 86,3 mm; t0 = 10760C;  

Chiều rộng vật cán trên giá V: 

b5 = hC + ∆hC = 50,4 + 7 = 57,4 mm 
Diện tích tiết diện phôi: 
   F5 = h5.b5 = 86,3.57,4 = 4950 mm2 

 Căn cứ vào hằng số cán liên tục tính số vòng quay n5 = 32,25 (v/ph), tốc độ 
cán và hệ số ma sát f5 = 0,408. 
 Lượng ép ở giá V: 

    ∆h5 = 0,855.f2.DK5 = 0,855.0,4082.200 = 25,5 mm 
 Chiều cao phôi lúc vào giá V: 

    H5 = h5 + ∆h5 = 86,3 + 25,5 = 111,8 mm 

 Lượng giãn rộng trong lỗ hình V: ∆b5 = 5 mm 
- Giá IV: 

 Giá IV và giá V truyền động chung một động cơ, vậy tỷ số truyền của hai 
giá phụ thuộc vào nhau. Đã biết i5 = 5,29; i4 = 7,25. 

 Hệ số giữa hai tỷ số truyền: 37,1
29,5

25,7
k i ==  

 Xét trường hợp cụ thể ở giá IV: D4 = 400 mm; t0 = 10940C;  
Diện tích tiết diện của phôi: 

  2
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 Chiều rộng của phôi lúc ra khỏi giá IV: 

    b4 = b5 - ∆b5 = 57,4 - 5 = 52,4 mm 
 Chiều cao phôi: 
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 So sánh kết quả lượng ép ở giá V, ta có: 

    ∆h5 = h4 - h5 = 130 - 86,3 = 43,7 mm 

 Song ∆h5 đã tính trước đây là ∆h5 = 25,5 mm. 
 Hiệu số lượng ép: 43,7 - 25,5 = 18,2 mm. 
 Kết luận: trục sẽ không ăn được kim loại. Để xử lý sự khác nhau này hoặc 
phải dùng lực đẩy phôi hoặc phải tính toán lại cho phù hợp.  
 Để tính lại phải thay đổi đường kính trục cán ở giá IV, cụ thể lấy D4 = 460 
mm (theo kết cấu giá, điều này hoàn toàn cho phép). 
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 Chiều cao này phù hợp với h5 = 111,8 mm; f4 = 0,4 

    ∆h4 = 0,855.0,42.230 = 28,2 mm 

    H4 = h4 + ∆h4 = 112 + 28,2 = 140,2 mm 
 Lượng giãn rộng:  
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    B4 = b4 = 52,2 - 5,2 = 47,2 mm 
- Giá B:  

hB = 47,2 mm; bB = H4 = 140,2 mm; T0 = 11150C;  
 Khe hở giữa hai vành trục S = 10 mm. 
    DKB = DB + 10 - hB = 460 + 10 - hB = 422,8 mm 
    fB = 0,396 

 Với mục đích khử hết vảy rèn, chọn ∆hB toàn phần theo hệ số ma sát fB: 

    ∆hB = ∆hmax = 0,855.0,3962.210 = 25,2 mm 
 Chiều rộng phôi trên giá trục đứng: 

    BB = hB + ∆hB = 47,2 + 25,2 = 72,4 mm 
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 Chiều cao phôi lúc vào giá B: 

    HB = h3 = bB  - ∆bB = 140,2 - 8,2 = 132 mm 
Diện tích tiết diện phôi: 
   FB = hB.bB = 140,2.47,2 = 6600 mm2 
Số vòng quay của trục cán: 
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- Giá III: 
D3 = 400 mm; b3 = HB = 132 mm; T0 = 11350C;  
h3 = B3 = 72,4 mm 

Diện tích tiết diện phôi: F3 = h3.b3 = 132.72,4 = 9550 mm2 
    n3 = 16,75 (v/ph), f3 = 0,384. 

 Lượng ép ở giá III: ∆h3 = 22,6 mm 

 Chiều cao phôi lúc vào giá III: H3 = h3 + ∆h3 = 132 + 22,6 = 154,6 mm 
- Giá II: 

 Giá II có chuyển động chung với giá III và có hệ số tỷ số truyền ki = 1,37. 
Cách tính tương tự như ở giá IV và giá V. 

 Ta có:  h2 = H3 = 154,6 mm; b2 = b3 - ∆b3 = 72,4 - 3,2 = 69,2 mm 
Diện tích tiết diện phôi: F2 = h2.b2 = 154,6.69,2 = 10700 mm2 

    ph/v25,12
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 Chiều cao phôi : H2 = h1 = h2 + ∆h2 = 154,6 + 26,6 = 181,2 mm 

 Lượng giãn rộng: ∆b2 = 3,84 mm 
- Giá I: 

D1 = 400 mm; h1 = H2 = 181,2 mm; t0 = 11780C;  

Chiều rộng vật cán trên giá I: b1 = b2 - ∆b2 = 69,2 - 3,84 = 65,9 mm 
Diện tích tiết diện phôi: F1 = h1.b1 = 181,2.65,4 = 11900 mm2 

    n1 = 13,4 (v/ph); f1 = 0,368. 
 Lượng ép ở giá I: 

    ∆h1 = 0,855.f2.DK1 = 0,855.0,3682.200 = 20,9 mm 
 Chiều cao phôi lúc vào giá I: 

    H1 = bA = h1 + ∆h1 = 181,2 + 20,9 = 202,1 mm 

 Lượng giãn rộng trong lỗ hình I: ∆b1 = 2,2 mm 
- Giá A:  

DA = 460 mm; bA = H1 = 202,1 mm; t0 = 12000C;  

   hA = b1 - ∆b1 = 65,4 - 2,2 = 63,2 mm 
 Khe hở giữa hai vành trục S = 10 mm. 
    DKA = DA + 10 - hA = 460 + 10 - 63,2 = 406,8 mm 
 Lấy tròn: DKA = 400 mm 

   FA = hA.bA = 63,2.202,1 = 12800 mm2 
   nA = 12,5 v/ph; fA = 0,36 
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   ∆hA = ∆hmax = 0,855.0,362.200 = 20 mm 

Chiều rộng phôi: BA = hA + ∆hA = 63,2 + 20 = 83,2 mm 
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Chiều cao phôi: H = bA = h1 - ∆bA = 202,1 - 4,9 = 197,2 mm 

   2 Theo công suất động cơ cực đại 

Tổng công suất động cơ là NΣ, khi cán thì công suất tiêu thụ cho biến dạng 
kim loại là NI, thắng ma sát trong lỗ hình là NII, thắng ma sát ở cổ trục là NIII. Các 
công suất này được tính toán theo các biểu thức khi tính toán công nghệ. 

Các công suất tiêu thụ khác như: công suất không tải, công suất động sẽ được 
tính theo % của công suất tiêu thụ thuần túy cho cán hoặc qua thực nghiệm, với: 

   cổ
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trong đó,  P: áp lực kim loại lên trục cán, kG (N); dcổ: đường kính cổ trục, mm 
   DK: đường kính làm việc của trục cán, mm 
   V: tốc độ vòng quay theo DK, m/s; fcổ: hệ số ma sát ở cổ trục 

    NI-II = p.B.∆h.V 
Trong đó, p: áp lực đơn vị, N/mm2 (kG/mm2); B: chiều rộng phôi trước lúc cán, mm 

 Từ công thức trên, ta có: 
V.B.p

N
h III−=∆   

Thường thì nên lấy NI-II nhỏ hơn thực tế tính toán khoảng 5 ÷ 10%. 

ở từng lần cán sẽ có: 

  
nnn

n
n

222

II
2

111

I
1 V.B.p

N
h;...;

V.B.p

N
h;

V.B.p

N
h =∆=∆=∆  

Phương pháp này được sử dụng khi cán thép tấm và thép dẹt rộng bản. ở đây 
để xác định được lượng ép cần phải biết áp lực đơn vị p, song áp lực đơn vị p lại chỉ 
có khi có lượng ép. Vì vậy, thông thường phải sử dụng các thông số thực nghiệm. 
Chiều rộng B được tính toán xuất phát từ chiều rộng sản phẩm. Tốc độ cán V xác 
định theo công nghệ đã lựa chọn. 

Ví dụ: Tính lượng ép khi N = 450 kW; p = 10 kG/mm2; trục gang D = 400 
mm; t0 = 10000C; V = 3,5 m/s; chiều rộng vật cán B = 300 mm. 

 Biểu thị thứ nguyên của công suất: kG.m/s 
Vậy,  N = 450.1,36.75 = 45900 kG.m/s  
Công suất tiêu thụ cho các thành phần khác là 20%. 

Vậy,  5,3
3500.300.10

10.8,0.45900
h

3

==∆  mm 
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Theo cách tính trên đây, động cơ có thể làm việc với phụ tải không đổi và 
không phụ thuộc vào sản phẩm. 

   3 Theo hệ số biến dạng cao 

Trong thực tế, người ta ứng dụng hệ số biến dạng cao H/h theo từng mức, 
cho trong bảng 7.17. 

         Bảng 7.17  
Hệ số biến dạng với các chế độ ép khác nhau Số lần cán 

(ngược hướng cán) Rất lớn Lớn Trung bình Nhỏ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1,35 ÷ 1,4 

1,55 ÷ 1,6 

1,75 ÷ 1,8 

1,95 ÷ 2,0 

1,95 ÷ 2,0 
- 
- 
- 

1,28 ÷ 1,3 

1,45 ÷ 1,5 

1,6 ÷ 1,7 

1,75 ÷ 1,8 

1,75 ÷ 1,85 

1,75 ÷ 1,9 
1,9 
1,9 

1,2 ÷ 1,25 

1,35 ÷ 1,4 

1,45 ÷ 1,5 

1,55 ÷ 1,6 

1,55 ÷ 1,6 
1,65 
1,65 
1,65 

1,1 ÷ 1,15 

1,15 ÷ 1,2 

1,2 ÷ 1,25 

1,25 ÷ 1,3 

1,25 ÷ 1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

 
Khi xác định một chế độ hệ số biến dạng cần phải kiểm tra lại công suất 

động cơ; điều kiện ăn kim loại; độ bền trục cán; và các chi tiết khác. Với các lần 
cán trong lỗ hình ép sườn lượng ép trong phạm vi như sau: 

  - Cho lần ép sườn trước tinh: ∆hS = 0,5.∆hmax 

  - Cho lần ép sườn còn lại:   ∆hS = ∆hmax 
Số lần ép sườn tùy theo công nghệ và thiết bị để xác định. 
Quá trình thiết kế lỗ hình có thể thực hiện theo hướng cán nếu kích thước 

phôi đã được xác định và phù hợp với tổng hệ số biến dạng đã chọn. 

Ví dụ: Tính chế độ ép để cán thép dẹt b x h = 160 x 18 trên máy cán 500, có 
9 giá cán theo phương pháp hệ số biến dạng cao. 

* Đặc tính thiết bị: 

Giá 1 ÷ 4 có đường kính trục cán D = 630 mm, vật liệu trục cán là thép. 

Giá 5 ÷ 9 có đường kính trục cán D = 540 mm, vật liệu trục cán là gang. 
Chế độ ép theo bảng 7.17. 
* Xác định hai lần ép sườn ở giá 8 và giá 5. Quá trình thiết kế ngược hướng 

cán. 
- Giá 9: 

    η9 = 1,25; D9 = 540 mm 
 Kích thước sản phẩm ở trạng thái nóng: 
    b9 = 1,013.160 = 162 mm 
    h9 = 1,013.18 = 18,25 mm 
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 Chiều cao phôi vào lỗ hình 9: 

    H9 = η9.h9 = 1,25.18,25 = 22,8 mm 
 Lượng giãn rộng: 

    mm5,255,4.270
8,22

55,4
.35,0h.R

H

h
.35,0b 99

9

9
9 ==∆

∆
=∆   

 Diện tích tiết diện: 
    F9 = b9.h9 = 162.18,25 = 2960 mm2 
 Chiều rộng phôi vào lỗ hình 9: 

    B9 = b9 - ∆b9 = 162 - 2,5 = 159,5 mm 
- Giá 8: lần cán ép sườn: D8 = 540 mm 

 Khe hở giữa hai vành trục S = 10 mm. 
 Đường kính làm việc: DK8 = D8 = 10 - h8 = 540 + 10 - 159,5 = 390,5 mm 

 Chọn DK8 = 390 mm; η8 = 1,05. Ta có: b8 = 22,8 mm; h8 = 159,5 mm 
 Chiều cao phôi vào lỗ hình ép sườn: 

    H8 = η8.h8 = 1,05.159,5 = 4,55 mm 
 Lượng ép trong lỗ hình ép sườn: 

    ∆h8 = H8 - h8 = 167,5 - 159,5 = 8 mm 
 Vì lượng ép nhỏ, cho nên lượng giãn rộng có thể bỏ qua.  
 Kích thước cuối cùng của phôi vào lỗ hình ép sườn là: 
    H8 = b7 = 167,5 mm; B8 = h7 = 22,8 mm 
 Diện tích tiết diện: F8 = 159,5.22,8 = 3640 mm2  

- Giá 7: 

 Ta có: η7 = 1,4; D7 = 540 mm; h7 = 22,8 mm; b7 = 167,5 mm 

 Chiều cao phôi vào lỗ hình 7: H7 = η7.h7 = 1,4.122,8 = 32 mm 

 Lượng ép:                          ∆h7 = H7 - h7 = 32 - 22,8 = 9,2 mm 
 Lượng giãn rộng: 

    mm52,9.270
32

2,9
.35,0h.R

H

h
.35,0b 77

7

7
7 ==∆

∆
=∆   

  Chiều rộng phôi vào lỗ hình 7: B7 = b7 - ∆b7 = 167,5 - 5 = 162,5 mm 
  Diện tích tiết diện:  F7 = b7.h7 = 167,5.22,8 = 3810 mm2 
 Tương tự như cách tính toán trên đây, có thể vận dụng để tính cho các giá 
cán còn lại. 
 Trong trường hợp tính ra lượng ép lớn, phải kiểm tra lại theo công thức: 

    ∆hmax = 0,855.f2.RK. 

 Trong thực tế, người ta lấy các trị số ∆hmax có khấu trừ 10% trị số tính toán 
nhằm bảo đảm cho điều kiện ăn tuyệt đối. 
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7.7. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của sản xuất thép hình 

    7.7.1. Năng suất của máy cán hình 

 a/ Năng suất giờ (tấn/h) của thép hình được tính theo công thức sau: 

     
T

G.3600
A =   (tÊn/h) 

 Năng suất thực tế được tính theo công thức sau: 

     k.
T

G.3600
A =  (tÊn/h) 

Trong đó: 
    k: Hệ số sử dụng máy cán. 
    k = 0,85: đối với các máy cán Ray-dầm, máy cán hình cỡ lớn, nhỏ, vừa  
được bố trí hàng.  
    k = 0,9 đối với máy cán hình liên tục và máy kéo dây thép. 
     G: Trọng lượng thỏi đúc (tấn). 
    T: Chu kỳ cán. 
 Để xác định chu kỳ cán trên máy cán hình người ta dùng đồ thị làm việc của 
máy cán theo thời gian. Đồ thị đó là cơ sở tính toán chính xác chu kỳ cán và tổng 
thời gian cán cho một phôi cán từ kúc bắt đầu tới khi kết thúc.     
 Hình 7.63 là biểu đồ cán của máy cán hình cỡ lớn 650. Máy gồm có 4 giá 
cán, bố trí theo 2 hàng. Tổng thời gian để cán một phôi từ đầu cho đến kết thúc là 
tổng thời gian cán ở trên 4 giá cán và tổng thời gian ngừng cán giữa các giá cán. 
Còn chu kỳ cán (T) được tính bằng tổng thời gian cán và nghỉ kể từ khi bắt đầu cán 
phôi trước cho tới phôi thứ hai sau trên giá cán thứ nhất. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giá cán 2 trục 800

Giá cán 2 trục 650

2 giá cán 3 trục 650 

Tổng thời gian cán cho 1 phôi thành sản phẩm

Chu kỳ cán (T)

Giá 2 trục 800 

Giá 3 trục 650 

Giá 3 trục 650 

Giá 2 trục 650 

10  20  30 40  50  60 70  80  90 100  110 120 130 140 150 160 170 180 190

Thời gian (s) 

H.7.63. Biểu đồ cán theo thời gian của máy cán hình 650 bố trí hàng 
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 Chu kỳ cán trên máy cán nhiều giá bố trí hàng thì phụ thuộc vào số giá cán 
và hành trình cán giữa các giá trong máy cán. Chu kỳ cán sẽ càng nhỏ nếu như số 
giá cán trong máy lớn và tổng thời gian cán một phôi được phân bố đều đặn trong 
tất cả các giá cán. Chu kỳ cán sẽ nhỏ nhất nếu như một trong các giá cán của máy 
không bị tắt, ứ đọng lại phôi cán. 
 Từ biểu đồ làm việc theo thời gian của máy cán 650 ta dễ dàng thấy được 
rằng: chỗ ứ đọng phôi của máy này là giá cán thứ 2 (máy 3 trục). Tổng thời gian 
cán ở máy này tương đối lớn. Để giảm thời gian của chu kỳ cán, tăng năng suất của 
máy chúng ta phải cán phôi khác tiếp theo trên máy 3 trục của giá thứ 2 mà không 
phải chờ đợi cho phôi cán trước khi ra khỏi máy này. Nghĩa là phôi cán trước chưa 
ra khỏi máy ở lỗ hình cuối cùng thì ta phải cho phôi cán sau tiếp tục ăn vào lỗ hình 
đầu tiên của máy.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trên máy cán hình cỡ nhỏ 250 bố trí hàng dải cán được đồng thời cán trên 
một vài giá cán. Mỗi giá cán của hàng cán tinh có thể cán những dải cán tương ứng 
có tiết diện nhỏ. Mặc dù trên máy cán có sự trùng khớp nhưng cỗ ứ đọng trong khâu 
làm làm việc của máy là ở giá cán đầu tiên, ở đây còn tồn tại nhiều phôi, có nhiều 
hành trình qua lại khi cán. 

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

Chu kỳ cán (T) 

Thời gian cán 1 phôi thành sản phẩm

Giá 1 
 
 
Giá 2 
 
Giá 3 
 
 
Giá 4 
 
Giá 5 
 
 
Giá 6 
 
Giá 7 
 
 
Giá 8 
 
 
Giá 9 
 
Giá 10
 

H.7.64. Biểu đồ cán theo thời gian của máy cán hình cỡ nhỏ 250 bố trí hàng
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  Những yếu tố chính để tăng năng suất của máy cán hình liên tục là: 
 - Tăng tốc độ cán 
 - Tăng trọng lượng thỏi đúc, phôi ban đầu. 
 - Tăng lượng ép cho mỗi giá cán trong máy đạt tới cực đại để phù hợp với 
việc tăng trọng lượng và tiết diện phôi. Tuy nhiên cần phải lưu ý đến góc ăn cho 
phép của vật cán vào trục, tính toán tới khả năng làm việc của máy cán và độ bền 
của lỗ hình v.v... 
 Xác định chu kỳ cán cho loại máy cán hình tổng hợp nghĩa là máy đó cán 
được nhiều loại sản phẩm khác nhau thì ta xác định chu kỳ cán cho từng loại thép 
hình, từ đó xác định năng suất/ giờ cho máy cán theo từng loại sản phẩm.  
 Việc xác định năng suất/giờ cho máy cán này ta tính toán theo công thức 
tính năng suất trung bình (công thức thực tế): 

    

3

3

2

2

1

1
TB

A

a

A

a

A

a
1

A
++

=  (tÊn/h) 

 Trong đó: 
   A1, A2, A3: năng suất khi cán các loại thép hình khác nhau. 
   a1, a2, a3: số phần trăm của các loại thép hình hoặc nhóm thép hình 
được cán ở máy theo kế hoạch sản xuất đã thực hiện. 

 b/ Năng suất năm (tấn/năm) 

 Muốn tính được năng suất/năm thì phải biết tổng số thời gian làm việc thực 
tế trong năm của máy. Đối với các máy cán hình hiện đại thời gian làm việc là liên 
tục theo chương trình đã định trước.  
 Thời gian dừng máy dùng vào công việc sửa chữa lớn (đại tu), sửa chữa dự 
phòng, sửa chữa riêng nhỏ và thời gian thay trục cán. 
 Giống như máy cán thô và cán phôi, thời gian sửa chữa lớn của máy cán hình 
có thể thực hiện bừng cách thay thế sửa chữa từng phần (cục bộ) riêng biệt trang 
thiết bị của máy khi máy ngừng làm việc. 
 Theo các tài liệu từ thực tế sản xuất cho ta thấy rằng: thời gian dùng vào sửa 
chữa dự phòng của máy cán hình cỡ lớn và trung bình là 40h trong 1 tháng. Tính ra 
mất 20 ngày trong một năm. Như vậy ngày làm việc của máy trong năm là: 
    365 - 20 = 345 ngày 
 Số giờ làm việc của máy trong năm được tính theo một ngày 3 ca sản xuất, 
mỗi ca là 8h. Vậy tổng số giờ làm việc trong năm của máy là: 
    t = 345 x 24h = 8280 h 
 Năng suất năm của máy được tính: 

    t.K.
T

G.3600
)m¨n(A =  (tÊn) 

T

8280.K.6006.3
=    (tÊn) 

 Với t là thời gian làm việc của máy trong năm. Đối với các máy cán hình 
khác nhau thì thời gian sửa chữa lớn, sửa chữa dự phòng ... khác nhau và thời gian 
làm việc cũng khác nhau.  
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    7.7.2. Tiêu hao kim loại, nhiên liệu, điện, trục cán và nước 

 a/ Tiêu hao kim loại 

 Tiêu hao kim loại từ phôi ban đầu bao gồm: 
 - Mất mát kim loại do cháy khi nung. 
 - Vảy sắt bong ra khi cán. 
 - Cắt đầu, đuôi. 
 - Phế phẩm do khuyết tật. 
 Lượng tiêu hao kim loại cho 1 tấn sản phẩm thép hình là 1,06, khi cán thép 
hình cỡ lớn tiêu hao kim loại nhiều hơn khi cán thép hình trung bình, cỡ nhỏ và dây 
thép.  

 Năng suất trên máy cán hình hiện đại trung bình từ (91 ÷ 96)%. Năng suất 
của máy cán hình cỡ nhỏ lớn nhất. Lượng tiêu hao kim loại của sản phẩm thép hình 
từ 1 tấn phôi cho 1 tấn sản phẩm là: 

    )041,1009,1(
)9691(

100
÷=

÷
 

 b/ Tiêu hao điện năng 

 Tiêu hao điện trên máy cán hình phụ thuộc vào hình dáng và kích thước của 
sản phẩm cán, kích thước phôi, thành phần hoá học, loại máy cán và các yếu tố 
khác.  

 Bảng 7.18. Tiêu hao điện ở máy cán hình 

Máy cán Tiêu hao điện năng (kw.h/tấn) 
Máy cán Ray-dầm 

Máy cán hình cỡ lớn 600 ÷ 750 

Máy cán hình cỡ trung 300 ÷ 350 liên tục 
Máy cán hình cỡ nhỏ 250 
Máy cán dây thép 
Máy cán thép dẹt liên tục 

65 

50 ÷ 55 

35 ÷ 45 
50 
70 
50 

 

 c/ Tiêu hao nhiên liệu 

 Tiêu hao nhiên liệu trên máy cán hình khi nung phôi ở 2 lò liên tục hoặc lò 
thu hồi nhiệt là 500 Mcal/tấn phôi. Đối với máy cán hình cỡ nhỏ, máy cán dây thép, 
máy cán thép dẹt thì lượng tiêu hao nhiệt khi nung phôi trong lò liên tục là: 
    360 Mcal/cho 1 tÊn phôi (1 Mcal = 106 Cal) 
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 d/ Tiêu hao trục cán 

 Bảng 7.19 Tiêu hao trục cán trên máy cán hình 
Số lượng sản phẩm cán 

(1000 tÊn) 
 

Máy cán 
Số lần mài, 
tiện lại trục 

cán Giữa 2 lần 
mài 

Sau các lần 
mài 

Tiêu hao 
trục cán 
(kg/tÊn) 

Máy cán hình cỡ lớn 650÷750 kiểu 
hàng 
- Máy cán thô 2 trục đảo chiều 
- Máy cán thô 3 trục  
- Máy cán tinh 2 trục  

Máy cán hình cỡ trung 350÷400 liên 
tục 
- Nhóm giá cán thô có trục nằm ngang 
- Nhóm giá cán tinh trục nằm ngang 
- Nhóm giá cán tinh trục thẳng đứng 

Máy cán hình cỡ nhỏ 250÷300 liên 
tục 
- Nhóm cán thô 
- Nhóm giá cán tinh trục nằm ngang 
- Nhóm giá cán tinh trục thẳng đứng 
Máy cán dây thép liên tục  
- Nhóm cán thô 
- nhóm cán trung gian 
- Nhóm cán tinh 
Máy cán thép dẹt liên tục 
- Nhóm giá cán thô có trục thẳng đứng 
- Nhóm giá cán thô trục nằm ngang 
- Nhóm giá cán tinh 

 
 

6 
6 ÷ 8 
6 ÷ 8 

 
 

5 ÷ 6 
5 ÷ 7 
5 ÷ 7 

 
 

5 ÷ 6 
6 ÷ 7 
6 ÷ 7 

 
 

6 ÷ 7 
7 

10 
 
 

10 
12 ÷ 15 
15 ÷ 20 

 
 

20 ÷ 25 
3 ÷ 5 

2 ÷ 2,5 
 
 
 

10 ÷ 15 
5 ÷ 6 
6 ÷ 8 

 
 

10 ÷ 12 
5 ÷ 6 
4 ÷ 5 

 
 

12 ÷ 15 
8 ÷ 10 
2 ÷ 4 

 
20 ÷ 25 
6 ÷ 10 
2 ÷ 4 

 

 
 

120 ÷ 150 
18 ÷ 40 
12 ÷ 20 

 
 
 

50 ÷ 90 
25 ÷ 42 
30 ÷ 56 

 
 

50 ÷ 72 
30 ÷ 42 
28 ÷ 40 

 
 

72 ÷ 105 
56 ÷ 70 
20 ÷ 40 

 
200 ÷ 250 
72 ÷ 150 
30 ÷ 80 

 
 
 

2,5 
 
 
 
 
 

1÷1,5 
 
 
 
 
 

0,4 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 

0,3 
 
 

 
 ®/ Tiêu hao nước 

 Việc tiêu hao nước trên các máy cán hình khác nhau được trình bày trong 
bảng sau. Tiêu hao nước này không kể đến việc sử dụng nước tuần hoàn lặp lại. 
 Bảng 7.20. Tiêu hao nước trên máy cán hình 

Tiêu hao nước ở khâu làm nguội (m3/h) Máy cán 
Thiết bị 

nung 
Trục 
cán 

ổ đỡ Ngoài 
không khí 

T. bị 
bôi trơn

Thiết bị 
phụ 

Tôi và 
tróc 

vảy sắt 

Tổng 
tiêu 
hao 

Máy cán hình cỡ lớn 
Máy cán hình cỡ trung 
Máy cán hình cỡ nhỏ 
Máy cán thép dây 

1200 
900 
150 
150 

250 
400 
500 
600

400 
450 
500 
550

500 
500 
500 
400 

250 
300 
160 
150 

600 
200 
300 
450 

200 
300 
200 
250 

340 
2600 
1800 
2000 
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